
CHƯƠNG IV                                                                                                 Trang  153

chương iV: cường độ và ổn định của nền đất 

§1. khái niệm chung. 

 Muốn cho các công trình xây dựng sử dụng được bình thường, điều cần thiết 
là phải đảm bảo cho các công trình đó không làm việc ở trạng thái giới hạn. Theo 
quan niệm hiện nay, một công trình cùng với nền của nó được gọi là ở trạng thái 
giới hạn khi công trình bị mất ổn định (bị trượt, lật, đổ...), hoặc khi kết cấu công 
trình bị hư hỏng toàn bộ hoặc cục bộ ảnh hưởng tới việc sử dụng bình thường và an 
toàn của công trình. Như vậy khi tính toán và thiết kế công trình, cần phải phân biệt 
được hai trạng thái giới hạn: Trạng thái giới hạn về biến dạng và trạng thái giới hạn 
về cường độ và ổn định của nền. 

 Trong chương III đã nghiên cứu các biến dạng của nền có thể làm cho công 
trình lún quá mức, nghiêng quá mức, chênh lệch lún giữa các bộ phận của công trình 
quá mức, dẫn đến công trình không thể sử dụng hoặc khai thác bình thường được. 
Nhưng đất nền có thể bị phá hoại khi độ lún chưa phải là lớn lắm. Đó là kết quả của 
biến dạng trượt và trồi xung quanh móng.  

  Biến dạng trượt: Xuất hiện 
dưới tác dụng của ứng suất thành phần 
tiếp tuyến do trọng lượng bản thân của 
đất cũng như do trọng lượng của công 
trình gây ra. Biến dạng trượt có thể chỉ 
là sự chuyển vị ngang do phân tố đất 
này trượt lên phân tố đất khác mà 
không tạo thành mặt trượt. Biến dạng 
trượt còn có thể là sự chảy lưu biến rất 
chậm, dưới tác dụng của tải trọng 
không đổi, trong trường hợp này mặt trượt biến thiên không rõ ràng và biến dạng 
trượt có thể là sự chuyển vị tương đối nhanh làm cho phần đất nọ trượt lên phần đất 
kia tạo thành một mặt trượt nhất định, khá rõ rệt. Trường hợp này xảy ra khi ứng 
suất tiếp tuyến đối với  tất cả các mặt phân tố trên mặt trượt lớn hơn sức chống cắt 
cực đại của đất tại mặt trượt này (Hình IV-1). Vấn đề đặt ra ở đây là nền công trình 
phải được tính toán như thế nào để trong nền đất không xuất hiện biến dạng trượt và 
đảm bảo được độ ổn định của nền. Nói rõ hơn là, cần phải xác định sức chịu tải của 
nền đất, để từ đó khống chế tải trọng giới hạn của công trình được phép tác dụng lên 
nền đất. "Cường độ tải trọng ngoài đặt trên nền đất sao cho trạng thái ứng suất 
trong đất không dẫn đến tình trạng biến dạng trượt phá hỏng nền đất gọi là cường 
độ chịu tải của đất, hay còn gọi là sức chịu tải của đất". 

Hình IV-1 

P

ÆÏng suáút tiã
úp tuyãún

Sæïc khaïng càõt c
uía âáút

  Vấn đề nghiên cứu cường độ chịu tải của nền đất có một ý nghĩa thực tế rất 
lớn. Trong thiết kế công trình xây dựng, cách lựa chọn kiểu móng và độ sâu đặt 
móng v.v... đều phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng đắn sức chịu tải của nền đất. 
Muốn công trình vừa vững chắc, bền lâu lại vừa tiết kiệm được vật liệu xây dựng và 
đỡ hao phí nhân công khi thi công, nhất định không thể không dựa vào cường độ 
chịu tải của đất nền được. Như vậy nội dung chủ yếu của vấn đề cường độ chịu tải là 
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gì? Như trên đã trình bày, khối đất bị trượt  là do tại mặt trượt ứng suất cắt τ đã vượt 
quá sức chống cắt S của đất, như vậy rõ ràng cần phải xét đến hai yếu tố: sức chống 
cắt của đất và ứng suất tiếp tuyến của đất do tải trọng ngoài gây ra trong nền đất, và 
từ đó rút ra cường độ tải trọng ngoài cho phép tác dụng trên nền đất. 

  Muốn giải quyết đúng đắn vấn đề cường độ chịu tải của nền đất, cần kết hợp 
chặt chẽ ba biện pháp: Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực nghiệm và quan trắc 
thực tế. Cơ sở lý luận khi nghiên cứu biến dạng trượt là lý thuyết đàn hồi - dẻo, hay 
nói một cách chính xác hơn là lý thuyết cân bằng cực hạn. Theo lý thuyết này, sự 
phá hủy độ ổn định của khối đất là do sự phát triển các biến dạng trượt trong phạm 
vi một vùng nhất định gọi là vùng biến dạng dẻo, còn sự mất ổn định của đất tại một 
điểm là sự xuất hiện biến dạng trượt hay biến dạng dẻo tại điểm đó thôi. Để hiểu 
biết được quy luật thành tạo và phát triển vùng biến dạng dẻo, trước hết  cần xét xem 
trạng thái ứng suất của đất như thế nào để có thể xảy ra các quá trình biến dạng trượt 
và sức chống cắt của đất phụ thuộc vào những yếu tố nào?  

 

§2. sức chống cắt của đất 
 Sức chống cắt của đất hay còn gọi là cường độ chống cắt của đất là lực chống 
trượt lớn nhất trên một đơn vị diện tích tại mặt trượt khi khối đất này trượt lên khối 
đất kia, nó là yếu tố chủ yếu quyết định đối với sự ổn định của nền và an toàn của 
công trình. Cường độ chống cắt của đất nó phụ thuộc vào ứng suất pháp do tải trọng 
ngoài tác dụng tại mặt trượt và vào loại đất, tính chất cơ lý của đất. 

2.1. Sức chống cắt cực hạn của đất, định luật cắt của đất.  

2.1.1. Thí nghiệm cắt đất trực tiếp: 

Thí nghiệm cắt đất trực tiếp được 
tiến hành trên máy cắt trong phòng thí 
nghiệm. Các máy cắt trực tiếp cấu tạo trên 
cơ sở cho mẫu đất trực tiếp chịu tác dụng 
của một lực, làm cho nó bị cắt theo một 
mặt phẳng đã định trước. Sơ đồ thiết bị 
dùng để cắt đất trực tiếp gồm một hộp cắt 
bằng kim loại, có 2 thớt có thể trượt lên 
nhau một cách dễ dàng. Trong đó 1 thớt 
được giữ yên không cho chuyển động, còn 
thớt kia có thể chuyểnđộng song song với 

mặt tiếp xúc giữa 2 thớt (Hình IV-2). ở các kiểu này khác nhau thớt trượt có thể là 
thớt trên hay thớt dưới của hộp. Tùy theo cách tác dụng lực cắt khác nhau, có thể 
phân máy cắt trực tiếp thành hai loại: máy cắt ứng biến và máy cắt ứng lực. 

Hình IV-2: Dụng cụ thí nghiệm cắt đất 
1) Thớt trên; 2) Thớt dưới; 3) Đá thấm 
và giấy thấm. 

P

Q2

13

  Khi thí nghiệm cắt, mẫu đất được đặt trong lòng hộp cắt, với phía trên và phía 
dưới mẫu đất có lót giấy thấm và đá thấm. 

a. Đối với đất rời: 
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   Sau khi nén mẫu đất trên với một tải trọng thẳng đứng P nhất định, đợi cho 
mẫu đất hoàn toàn ổn định về biến dạng lún. Rồi đem cắt trực tiếp mẫu đất với tải 
trọng ngang tăng dần đến một vị trí tối đa nào đó (Q), mẫu đất bị cắt hoàn toàn. Trị 
số ứng suất cắt τ tại mỗi điểm trên mặt trượt, khi đất bị trượt dưới áp lực nén σ được 
xác định bằng cách lấy lực cắt chia cho diện tích mặt cắt của mẫu đất. 

    τ = 
F
Q

; tương tự  σ = 
F
P

     (IV - 1) 

  Trong đó:  F : diện tích tiết diện ngang của mẫu đất. 

  Cứ làm như vậy, ta thực hiện nhiều thí nghiệm để xác định sức chống cắt cực 
đại của đất ứng với mỗi áp lực nén khác nhau (thường là 3 - 4 mẫu). Dựa vào các kết 
quả thí nghiệm cắt đất, có thể xây dựng đồ thị của sự phụ thuộc giữa ứng suất nén σ 
và ứng suất cắt τ (Hình IV - 3). Qua nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng thực tế 
đường sức chống cắt của đất rời không hẳn là một đường thẳng, nhưng nói chung 
người ta chấp nhận đường sức chống cắt của đất rời là một đường thẳng đi qua gốc 
tọa độ và nghiêng với trục  áp lực σ một góc là ϕ. 

  Biểu thức toán học của đồ thị trượt như sau: 

   S = τgh = σ.tgϕ  (IV - 2) 

 Trong đó: S -  sức chống cắt cực đại của đất; τ

σ

ϕ

S=τgh =
 σ.tgϕ

O
Hình IV-3 

   τgh - ứng suất cắt giới hạn; 

   σ -  áp lực nén ; 

   ϕ -  góc ma sát trong của đất. 

  Biểu thức (IV-2) là biểu thức sức chống 
cắt của đất rời do C.A.Coulomb tìm ra đầu tiên 
vào năm 1773 và mang tên định luật cắt của đất - 
Hay thường gọi là định luật Coulomb. Định luật 
này có thể phát biểu như sau: “Sức chống cắt cực 
hạn của đất rời là sức cản ma sát, tỷ lệ thuận với 
áp lực nén thẳng đứng.” 

b. Đối với đất dính: 

O

c 

S=τgh = σ.tgϕ+c

ϕ

σε=c/tgϕ

τ' τ

σ

Như trong chương I đã trình bày, đất dính 
(sét, á sét, á cát) khác với đất rời ở chỗ là giữa 
các hạt đất liên kết với nhau bởi màng nước hấp 
thụ, các vật chất keo dính và các vật chất gắn kết 
ximăng. Do đó, ngay khi biến dạng trượt còn rất 
nhỏ, đất dính cũng đã có một cường độ chống 
cắt nhất định. Vì vậy, đối với đất dính, ngoài 
thành phần ma sát trong ra còn có thành phần 
lực dính cũng tham gia vào sức chống cắt của 
đất. 

 Bằng các thí nghiệm tương tự như đất rời, Hình IV-4 
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người ta được đồ thị sự phụ thuộc giữa ứng suất cắt τ và ứng suất nén thẳng đứng có 
dạng một đường thẳng cắt qua trục tung một đoạn bằng c (hình IV-4) được xác định 
theo công thức sau: 

 S = τgh = σ tgϕ + c      (IV-3) 

 Trong đó: c - lực dính kết đơn vị của đất 

 Các ký hiệu khác như công thức (IV-2). 

 Công thức (IV-3) là công thức toán học của định luật Coulomb viết cho đất 
dính và có thể phát biểu như sau: “Sức chống cắt cực đại của đất dính là hàm số bậc 
nhất đối với áp lực nén  thẳng đứng và gồm hai thành phần: lực dính kết c không 
phụ thuộc vào áp lực nén thẳng đứng và σ . tgϕ  tỷ lệ thuận với lực nén thẳng đứng.” 
Nói chung việc phân chia hai thành phần riêng biệt của sức chống cắt đối với đất 
dính là một việc hết sức khó khăn và phức tạp. Bởi vì bất kỳ một sự thay đổi nào tuy 
là rất nhỏ của áp lực nén, không những chỉ liên quan tới phần này hay phần kia mà 
liên quan tới cả hai phần. 

  Nếu kéo dài đường Coulomb (Hình IV-4) gặp trục hoành Oσ tại O' và chuyển 
trục τ thành τ', ta có hệ trục toạ độ τO'σ thì trị số lực dính kết c có thể xác định bằng 
công thức sau: 

   c = σε . tgϕ        (IV - 4) 

  Trong đó: σε : “áp lực dính” nghĩa là áp lực tương đương với tác dụng của  
lực dính trong đất: 

   σε = 
ϕtg

c
       (IV - 5) 

  Với hệ trục toạ độ này, có thể biểu diễn cường độ chống cắt của đất như sau: 

  S = τgh = ( σ + σε ).tgϕ     (IV - 6) 

 Cần phải chú ý rằng Đinh luật C.A.Coulomb 
trình bày ở trên là những quan hệ đường thẳng, chỉ 
phản ánh gần đúng cường độ chống cắt của đất. Trong 
thực tế nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy quan hệ 
giữa cường độ chống cắt S của đất và áp lực pháp 
tuyến σ không phải là đường thẳng mà là dạng đường 
cong ( Hình IV-5). 

Vì vậy, một số tác giả kiến nghị xác định 
cường độ chống cắt của đất dính theo công thức sau: 

 S = τgh = σi.tgψi   (IV - 7) 

 Trong đó: ψi - Góc chống cắt, góc nghiêng của 
đoạn thẳng nối gốc toạ độ với điểm Ai trên đường Coulomb ứng với ứng suất pháp 
σi (Hình IV- 5). 

τ

σ

ϕ

ψi

σi

τi

O

Ai

b
c

Hình IV-5 

 tgψi - Hệ số chống cắt của đất, có thể suy ra từ (IV-5a) như sau: 
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 tgψi = 
iiiii

i ctgcbcb
σ

ϕ
σσσσ

τ
+=+=

+
=  

 Tức là: tgψi = 
i

ctg
σ

+ϕ      (IV - 8) 

 Với cách xác định này, cường độ chống cắt của đất dính chỉ dùng một tham 
số duy nhất là góc ψi để gộp chung cả yếu tố ma sát và lực dính lại với nhau. 

  Trong các công thức (IV-2) và (IV-3) các đại lượng ϕ và c gọi là các tham số 
toán học sức chống cắt của đất. Cho đến nay, định luật Coulomb vẫn có giá trị thực 
tiễn nhất định đối với việc tính toán cường độ chịu tải và ổn định của các khối đất, 
vẫn còn áp dụng rộng rãi trong thực tế Cơ học đất, mặc dù với những tiến bộ mới 
trong nghiên cứu vấn đề này, đã thấy rõ những điểm không hợp lý của định luật này. 
Điều căn bản là, theo Coulomb đối với mỗi trạng thái nhất định của đất, các tham số 
ϕ và c là những hằng số, còn theo quan điểm mới ngày nay thì ngay với cùng một 
loại đất các tham số ϕ và c thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: như áp 
lực nén, áp lực nước trong lỗ rỗng, độ chặt, độ ẩm, v.v.... 

  Từ những phân tích trên, có thể nhận ra rằng việc xác định các tham số ϕ và c 
bằng phương pháp cắt đất trực tiếp trong phòng thí nghiệm sao cho phù hợp với tình 
hình làm việc thực tế của nền đất là một việc khó khăn và phức tạp, bởi vì phương 
pháp này có những nhược điểm sau: 

  - Việc quy định trước mặt trượt là một sự tùy tiện, không thể xem là hoàn 
toàn hợp lý được. Trong thực tế, mẫu đất có thể bị cắt theo những mặt trượt khác với 
mặt trượt quy định. Từ đó dẫn đến kết quả sai lệch đối với những đất không đồng 
nhất, dị hướng và nứt nẻ, không phản ánh được đúng đắn tình hình làm  việc thực tế 
của đất nền. 

  - Trong quá trình cắt đất, diện tích mặt cắt càng ngày càng bé đi, do đó ứng 
suất cắt không phải có một giá trị nhất định mà luôn luôn thay đổi, ứng suất cắt tại 
mặt cắt tập trung lại ở các mép mẫu là chủ yếu, ngoài ra lại còn không khống chế 
được sự thoát nước. 

  - Khi thí nghiệm đất sét cứng, cát hạt to, đất phân lớp, đất rất yếu v.v... thì 
không nên dùng thiết bị cắt phẳng thông thường. 

  Tuy có nhiều nhược điểm như đã kể, nhưng do ưu điểm của phương pháp là 
thiết bị, thao tác đơn giản. Cho nên phương pháp cắt đất trực tiếp hiện nay vẫn được 
áp dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm ở tất cả các nước trên thế giới. 

2.1.2. Phương pháp cắt đất gián tiếp bằng máy nén ba trục: 

  Khác với trong các thiết bị cắt trực tiếp, trong các thiết bị cắt gián tiếp, mẫu 
đất không chịu một lực cắt trực tiếp tác dụng lên mà được nén bởi một tổ hợp các tải 
trọng theo chiều các trục X, Y và Z. Cấu tạo của máy nén 3 trục có thể mô tả sơ lược 
như sau: bao gồm 3 bộ phận chủ yếu là: bộ phận tăng tải, bộ phận đo lường và bộ 
phận bình chịu áp. Bộ phận bình chịu áp lực là một hộp hình trụ tròn, cấu tạo rất kín, 
với bề mặt xung quanh làm bằng kính hữu cơ , nắp trên và đáy làm bằng kim loại, 
nhờ khóa K1 có thể bơm  vào trong bình một dịch thể  (thường là bằng nước hay 
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glyxêrin), mẫu đất  được bọc trong một 
màng cao su mỏng , đặt trong bình chịu áp 

lực nén theo ba trục. áp lực nén là áp lực thủy 
tĩnh của dịch thể nên σ2 = σ3; phía trên và 
dưới mẫu đất đều được lót màng thấm nước. 
Pistong  đặt trên mẫu đất, cho phép có thể 
gia tải áp lực nén σ1 theo phương thẳng đứng, 
khóa K2 có thể đóng hoặc mở tự do đảm bảo 
điều kiện thoát nước hoặc không thoát trong 
mẫu đất khi thí nghiệm cắt. Các thiên phân kế 
biểu thị cho bộ phận đo lường, dùng để đo các 
áp lực σ1, σ2 = σ3, áp lực nước lỗ rỗng của 
mẫu đất, biến dạng của mẫu đất trong quá 
trình cắt v.v.... (Hình IV-6) 

Hình IV-6: Sơ đồ máy nén ba trục

  Cách thí nghiệm được tiến hành như sau: Đặt mẫu đất thí nghiệm vào vị trí, 
sau đó bơm dịch có áp vào bình, lúc này trị số ứng lực tác dụng theo ba trục σ1 = σ2 
= σ3 và bằng áp lực thủy tĩnh của dịch thể. Vòng tròn Mohr biểu diễn trạng thái ứng 
suất trong trường hợp này thu về một điểm trên trục σ. Nếu gia tải trọng đứng P lên 
Pistong thì trị số ứng suất chính lớn nhất sẽ là: σ1 = P/F, trong đó F là diện tích tiết 
diện ngang của mẫu đất và σ2 = σ3 bằng áp lực thủy tĩnh. 

  Như trong giáo trình sức bền vật liệu đã cho thấy, khi vật liệu chịu áp lực tác 
dụng như đã mô tả ở trên thì sự phá hoại của nó không phụ thuộc vào trị số tuyệt đối 
của các ứng suất chính, mà phụ thuộc chủ yếu vào tỷ số ứng suất chính 31 / σσ . Như 

vậy, mẫu đất có thể bị trượt theo một mặt nào đó bằng cách giữ nguyên trị số σ3 rồi 
ép pistong để tăng σ1 cho đến khi mẫu đất bị phá hoại. Với cách thí nghiệm này cần 
tiến hành ít nhất hai mẫu đối với đất dính, còn đất rời chỉ cần một mẫu, với mẫu thứ 
nhất giữ nguyên trị số σ3 không đổi và tăng dần áp lực thẳng đứng σ1 tới khi mẫu 
đất phá hoại. Nhờ lý thuyết vòng tròn Mohr, có thể xây dựng được vòng tròn Mohr 
giới hạn đối với mẫu thứ nhất thông qua ứng suất chính lớn nhất σ1 và ứng suất 
chính nhỏ nhất σ3 (vòng tròn có tâm O' trên hình IV - 7). Mẫu thứ hai tăng trị số áp 
lực thủy tĩnh lên σ’3 rồi giữ nguyên không đổi, sau đó tăng trị số áp lực thẳng đứng 
cho tới khi mẫu đất phá hoại ứng với σ'1. Bằng cách làm tương tự xây dựng được 
vòng tròn Mohr giới hạn cho mẫu thứ hai và thứ ba. Đường bao của các vòng tròn 
Mohr giới hạn trên là đường biểu diễn định luật Coulomb, vì nó là quỹ tích của 
những điểm nằm trong trạng thái cân bằng giới hạn. Đối với đất cát, đường này có 
dạng như một đường thẳng đi qua gốc tọa độ, còn đối với đất dính thì nó có dạng 
một đường thẳng cắt tung độ ở một trị số bằng trị số lực dính của đất.      

  Khi đã có đường biểu diễn định luật Coulomb về sức chống cắt thì việc xác 
định các tham số ϕ và c giống như thí nghiệm cắt đất trực tiếp. 

  Như đã trình bày ở trên, có thể nhận thấy rằng, thiết bị nén ba trục có nhiều 
đặc điểm ưu việt như: Nó không gò ép mẫu đất phải phá hoại theo một hoặc một số 
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mặt phẳng định trước, mà để cho quá trình biến dạng thể tích phát triển theo tương 
quan giữa các ứng suất chính, cho phép xác định đồng bộ các chỉ tiêu tính chất của 
đất, điều phối được quá trình thoát nước đồng thời xác định được áp lực nước lỗ 
rỗng và cả lượng nước thoát ra, nên hiện nay, thiết bị nén ba trục có khuynh hướng 
thay thế dần các dụng cụ nén một trục không nở hông và cắt phẳng.  

O
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O' O'' O'''σ3

τ=S= σ.tgϕ+c
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Hình IV-7: Đường bao ứng suất giới hạn khi thí nghiệm cắt đất băng máy nén ba trục 
.1.3. Thiết bị nén đất một trục: 

Về nguyên lý mà nói, thì thí nghiệm nén đất một trục được xây dựng trên 
ùng những cơ sở lý thuyết với thí nghiệm nén ba trục, chỉ khác là tải trọng nén 
ông này có giá trị bằng không. Vì vậy thí nghiệm này còn gọi là thí nghiệm nén đất 
hông hạn chế nở hông. 

Mẫu đất làm thí nghiệm có dạng hình trụ với chiều cao lớn hơn gấp 1,5 ÷ 2,0 
n đường kính. Khi thí nghiệm, mẫu đất được nén dưới một tải trọng thẳng đứng     
≈σ1 với giá trị tăng dần trong điều kiện áp lực hông σ2=σ3 =0, cho đến khi mẫu đất 
há hoại và đo được góc nghiêng giữa mặt phá hủy với mặt phẳng nằm ngang là α. 

Nếu dùng vòng tròn ứng suất Mohr để biểu diễn kết quả thí nghiệm, thì có 
ể thấy rằng, trong trường hợp nén một trục, khi σ3=0 thì chỉ có thể vẽ được một 

òng tròn Mohr giới hạn mà thôi, vòng tròn Mohr này có đường kính là trị số σ1 và 
ếp xúc với trục tung. Đường bao của Coulomb là đường tiếp tuyến với vòng tròn tại 
iểm mà bán kính vectơ hợp với trục hoành một góc 2α (Hình IV - 8). Từ hình (IV - 
- c) có thể viết: 

 ϕ = 2α - 900       (IV-9) 

Và: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ
+

ϕ
=

σ
2tg

c
2

11 . sin ϕ     (IV-10) 

Do đó: c = ( )2/452cos
sin1.

2 0
11

ϕ
σσ

−
=

ϕ
ϕ−

tg
   (IV-11) 

Phương pháp thí nghiệm này chỉ thích hợp với loại đất dính mà biến dạng phá 
ủy khi nén mang tính chất trượt khi tải trọng nén rất bé, khi biến dạng chưa quá 
0% chiều cao của mẫu.  
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 Hình IV �8: Sơ đồ thí nghiệm nén đất một trục và vòng tròn Mohr giới hạn tương ứng 
Trong công thức (IV - 11) có chứa 2 ẩn số chưa biết ϕ và c, nên muốn dùng 
ó để xác định c thì trước hết phải tìm ϕ bằng cách đo góc α của mặt phá hoại. Tuy 
ậy, giá trị góc α khó đo được chính xác trên mẫu đất, do đó giá trị của c tính theo 
ông thức (IV - 11) cũng không được chính xác. Riêng trong trường hợp đối với đất 
ét thuần túy chịu tác dụng cắt nhanh không thoát nước, thì góc ma sát trong có thể 
em bằng không và lúc đó công thức (IV - 11) dùng để xác định c của các đất này 
t gọn chỉ còn là: 

 c = 
2

1σ
       (IV-12) 

Nếu chú ý tính chất của các đất sét thuần túy, cường độ chống cắt chỉ là do 
c dính kết tạo thành thì biểu thức toán học viết cho định luật cắt sẽ là: 

 S = c = 
2

1σ
       (IV-13) 

Và giá trị của nó có thể xác định trên đồ thị của vòng tròn Mohr giới hạn 
ằng cách vẽ một đường thẳng song song với trục hoành và tiếp xúc với vòng tròn 
ohr giới hạn ở đỉnh cao nhất của nó (Hình IV - 8c - đường gạch đứt quãng). 

.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức chống cắt của đất: 

  Để tính toán các nền công trình về mặt chịu tải và ổn định, ngoài điều kiện 
ó lý thuyết ứng dụng thích hợp, còn cần phải có các chỉ tiêu chính xác về cường độ 
hống cắt của đất. 

Như trong chương I đã giới thiệu, các loại đất trong thiên nhiên có cấu tạo 
ản thân phức tạp, nên cường độ chống cắt của đất không phải là một đại lượng cố 
ịnh, mà sức chống cắt của đất là một đặc trưng có tính chất thay đổi tùy theo ảnh 
ưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Để có được những số liệu tính toán đáng tin cậy, 
hi thí nghiệm xác định đặc trưng ấy, cần phải cố gắng làm sao cho các điều kiện thí 
ghiệm  phản ảnh được đúng đắn tình hình làm việc thực tế của đất ở hiện trường. 
hực tế đã cho thấy rằng, cùng một loại đất sét, nhưng khi thí nghiệm trong những 
iều kiện khác nhau (tình hình thoát nước, tình hình gia tải,....) cho kết quả khác 
hau rất xa. Đối với đất cát, khi thí nghiệm trong những điều kiện khác nhau như 
ế, cũng cho những kết quả không giống nhau, nhưng mức độ chênh lệch không lớn 
m như các loại đất sét. 
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  Sở dĩ có các kết quả khác nhau như vậy là vì, cường độ chống cắt của đất phụ 
thuộc vào nhiều nhân tố rất phức tạp, sau đây ta xét đến các nhân tố chủ yếu ảnh 
hưởng đến sức chống cắt của đất. 

2.2.1. ảnh hưởng của áp lực nước lỗ rỗng trong đất: 

  Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức chống cắt của đất là 
áp lực nước lỗ rỗng, áp lực nước lỗ rỗng này gắn liền một cách chặt chẽ với tình 
hình tăng tải, tình hình thoát nước và quá trình cố kết của đất, làm cho các tham số 
sức chống cắt ϕ và c không còn là những hằng số theo quan điểm của Coulomb nữa.  

Như đã biết, yếu tố làm cho đất chặt lên và do đó cường độ chống cắt của nó 
ngày càng tăng trong quá trình cố kết là áp lực có hiệu. Xuất phát từ quan điểm đó 
K.Tezaghi đã kiến nghị bổ khuyết công thức (IV-3) của Coulomb bằng cách đưa vào 
đây áp lực có hiệu (σ-U) thay cho tổng ứng suất σ, đồng thời thay các tham số sức 
chống cắt ϕ và c của Coulomb bằng các trị số ϕ' và c' ứng với trường hợp khi áp lực 
có hiệu được tách ra khỏi tổng ứng suất, và công thức toán học biểu diễn định luật 
chống cắt được viết dưới dạng sau: 

    S = τgh = (σ - U) tgϕ' + c'      (IV-14) 

  Chính vì thế, nên phương pháp cắt đất này được gọi là phương pháp ứng suất 
có hiệu. Thiết bị thí nghiệm ở đây là thiết bị nén ba trục. Khi thí nghiệm, bằng bộ 
phận đo áp, đối với mỗi mẫu thí nghiệm đều xác định được áp lực nước lỗ rỗng U 
ứng với khi mẫu đất bắt đầu bị cắt. Dựa vào các giá trị ứng suất σ1, σ3 và U thu 
được, ta tính các giá trị (σ1 - U) và (σ3 - U), trên cơ sở các kết quả tính toán được, vẽ 
ra các vòng tròn Mohr giới hạn ứng với các ứng suất có hiệu tác dụng trên các mẫu 
đất (đường nét đứt hình IV-7). Cuối cùng, nối liền các vòng tròn này bởi một đường 
bao gần đúng như một đường thẳng, dựa vào đường này có thể xác định được các 
giá trị ϕ' và c'. 

Theo đó A.Cazagrande đề nghị phân biệt sức chống cắt của đất thí nghiệm 
theo ba sơ đồ: cắt nhanh, cắt chậm và cắt nhanh cố kết. 

  Nội dung cơ bản của phương pháp cắt nhanh [được ký hiệu theo sơ đồ UU]*: 
là nhằm làm sao cho trong quá trình thí nghiệm, nước lỗ rỗng không thoát được ra 
ngoài, mẫu đất không được cố kết dưới các tải trọng tác dụng lên nó và độ chặt của 
đất không tăng lên so với độ chặt ban đầu. Để thực hiện được yêu cầu đó, khi cắt đất 
với máy nén ba trục, vòi nước ở đáy hộp K2 cần được đóng kín trong suốt quá trình 
thí nghiệm, còn thí nghiệm trên máy cắt trực tiếp, thì cả tải trọng nén và tải tọng cắt 
đều phải được tăng lên tức thời để cho mẫu đất bị cắt mà nước lỗ rỗng không thoát 
ra. Có thể nhận xét rằng, trong thực tế khi cắt nhanh với máy cắt trực tiếp, thì dù 
thao tác có thành thạo đến đâu cũng khó bảo đảm cho nước lỗ rỗng hoàn toàn không 
thoát ra ngoài. Các thông số sức chống cắt từ thí nghiệm này ký hiệu ϕu, cu. 

  Phương pháp cắt chậm [được ký hiệu là sơ đồ CD]*: Cần bảo đảm cho nước 
lỗ rỗng thoát ra ngoài, mẫu đất được cố kết đầy đủ dưới các tải trọng tác dụng lên nó 
và độ chặt của đất tăng lên đến mức độ tối đa mà có thể đạt đến dưới các tải trọng 
ấy. Muốn vậy, khi thí nghiệm bằng máy nén ba trục, vòi nước K2 cần luôn luôn để 
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mở trong qua trình cắt đất, còn khi dùng máy cắt trực tiếp, thì cần để cho mẫu đất 
hoàn toàn được cố kết dưới tải trọng nén thẳng đứng, sau đó tăng tải trọng cắt lên rất 
chậm. Các thông số sức chống cắt của thí nghiệm này thường ký hiệu ϕ’, c’. 

  Phương pháp cắt nhanh cố kết [được ký hiệu là sơ đồ CU]*: là phương pháp 
trung gian giữa 2 phương pháp nói trên. Khi thí nghiệm cắt đất theo phương pháp 
này với máy nén 3 trục, vòi thoát nước K2 cần để mở trong quá trình tăng tải trọng 
hông, còn sau đó, khi tăng tải trọng nén thì đóng vòi lại. Khi dùng máy cắt trực tiếp 
để thí nghiệm thì cần để cho mẫu đất được hoàn toàn cố kết dưới tác dụng của tải 
trọng nén, sau đó tăng tải trọng cắt lên thật nhanh. Các thông số sức chống cắt ký 
hiệu là ϕcu, ccu. 

Việc phân chia các trường hợp khác nhau của sức chống cắt, có một ý nghĩa 
thực tế lớn. Khi xác định các tham số ϕ và c để đánh giá sức chịu tải và ổn định của 
nền công trình, cần phải chọn phương pháp thí nghiệm nào phản ánh đúng với tình 
hình làm việc của đất nền trong thực tế.  

  Rõ ràng là độ bền chống cắt của đất bất kỳ phụ thuộc chủ yếu vào áp lực 

nước lỗ rỗng tồn tại lúc xảy ra phá hoại. áp lực lỗ rỗng dư có thể được tạo ra do các 
ứng suất trực tiếp tác dụng vào đất và có xu hướng thay đổi thể tích đất trong khi cắt. 
Mặt khác, áp lực lỗ rỗng dư thường bị tiêu tan do thoát nước. Tốc độ tiêu tan áp lực 
lỗ rỗng dư, và từ đó độ bền chống cắt có thể phát triển ở hiện trường thì phụ thuộc 
đáng kể vào tính thấm và kích thước của khối đất chịu ảnh hưởng của ứng suất cắt. 
Chúng cũng phụ thuộc vào tốc độ tác dụng của ứng suất; một sự thay đổi rất chậm 
của ứng suất tác dụng lên khối đất có tính thấm kém không thể tạo ra các áp lực lỗ 
rỗng nào lớn hơn so với trường hợp ứng suất tác dụng nhanh trong đất có tính thấm 
nước cao. Các nhận xét này là cơ sở để đánh giá độ bền chống cắt trong các bài toán 
thực tế hoặc để lựa chọn phương pháp thí nghiệm cắt phù hợp với bài toán. 

 Trong phần lớn các trường hợp, cát và cuội sỏi với hệ số thấm lớn hơn 
khoảng 10-4cm/Sec, có tính thoát nước đủ lớn dễ làm tiêu tan áp lực lỗ rỗng do tác 
dụng của tải trọng trên móng, nên người ta bỏ qua ảnh hưởng của áp lực nước lỗ 
rỗng đến sức chống cắt của đất cát. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp phải chú ý 
đến áp lực nước lỗ rỗng khi xác định sức chống cắt đó là: Khi đánh giá ổn định của 
một khối cát nằm khá sâu so với mặt nước tự do hoặc khi cát có chứa một lượng hạt 
nhỏ nào đó, nếu ứng suất tác dụng rất nhanh và khi khối cát có kích thước lớn, thì 
ứng suất có thể tạo ra áp lực nước lỗ rỗng mà nó không thể tiêu tan đủ nhanh để duy 
trì độ bền chống cắt. Trong các trường hợp đó, xét đến áp lực nước lỗ rỗng (U), trên 
cơ sở biểu thức chung của Coulomb cần phải xác định sức chống cắt của cát như 
kiến nghị của K.Terzaghi: 

                    (IV-14’) ( ) ϕστ tgUS .' −==

 Góc ma sát trong (ϕ) thì vẫn cần phân biệt (ϕ’) ứng với trường hợp cắt chậm 
và (ϕcu) ứng với trường hợp cắt nhanh cố kết. 

 Trong tự nhiên, phần lớn đất hạt mịn chứa một lượng nước đáng kể; khá 
nhiều đất là gần như bão hòa hay bão hoà hoàn toàn. Vì vậy độ bền của đất bão hoà 
là vấn đề thực tiễn quan trọng cho đến nay, vẫn còn khó khăn trong việc đo lường 
*UU: Unconsolidated � Undrained; CD: Consolidated � Drained; CU: Consolidated � 
Undrained
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xác định áp lực nước lỗ rỗng (U) trong thực hành một cách rộng rãi; mặt khác thực 
tế thì sự phân phối, sự chuyển hoá giữa áp lực hữu hiệu (hạt) và áp lực nước lỗ rỗng 
không đơn giản như lý thuyết cố kết thấm của K.Terzaghi mà còn phụ thuộc nhiều 
yếu tố (áp lực nước ban đầu, độ bền kết cấu,v.v...). Vì vậy hiện nay trong thực hành 
người ta vẫn sử dụng rộng rãi các biểu thức xác định sức chống cắt giới hạn của đất 
theo Coulomb (IV-3) và theo lý thuyết (cố kết thấm) K.Terzaghi (IV-14), nhưng chú 
ý khi lựa chọn các đặc trưng sức chống cắt của đất (ϕ,c) phù hợp với sơ đồ của bài 
toán.  

 - Khi gia tải nhanh và đất hoàn toàn không thoát nước (UU), thì đất sét bão 
hoà không có ma sát trong (ϕu=0), sức kháng cắt hoàn toàn do lực dính sinh ra, ta 

gọi đó là sức kháng cắt không thoát nước (
2

cS 1
uumax

σ
===τ ). 

 - Khi gia tải chậm  [CD], với đất sét cố kết thường, sức kháng cắt hoàn toàn 
do ma sát trong, còn lực dính c’=0 (với đất quá cố kết , ta vẫn có c’>0, nhưng c’ 
tương đối nhỏ). 

 - Khi gia tải cố kết chậm, cắt nhanh [CU], sức kháng cắt được xác định ϕcu>0 
và ccu >0 . 

2.2.2. ảnh hưởng của thành phần khoáng, hình dạng và cấp phối hạt đất: 

 Đối với đất cát, thì hình dạng và cấp phối hạt đất đóng một vai trò quan 
trọng, hạt càng to đều và hình dạng càng gồ ghề thì cường độ chống cắt càng lớn. 
Đối với đất sét, thì trong các yếu tố nói trên yếu tố thành phần khoáng có ảnh hưởng 
lớn hơn cả vì chính thành phần khoáng quyết định chiều dày và độ nhớt của lớp 
nước màng mỏng bao quanh hạt đất, do đó mà nó ảnh hưởng đến lực dính và cường 
độ chống cắt của đất sét. 

2.2.3. ảnh hưởng của độ ẩm: 

  Đối với đất cát, như nhiều thí nghiệm đã cho thấy rằng, góc ma sát trong của 
đất ở trạng thái khô và khi ẩm ướt khác nhau rất ít (vào khoảng 10 - 20), nên ảnh 
hưởng của độ ẩm đến cường độ chống cắt của đất cát có thể bỏ qua. Còn đối với đất 
dính (sét), khi độ ẩm càng tăng, thì chiều dày lớp nước màng mỏng sẽ càng lớn, độ 
chặt cũng như lực dính giữa các hạt giảm xuống và do đó cường độ chống cắt sẽ bé 
đi. Vai trò của độ ẩm với cường độ chống cắt có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở 
các đất sét thuần túy. Như đã trình bày ở phần trên, ở các đất này, cường độ chống 
cắt hoàn toàn phụ thuộc vào lực dính, chứ không phụ thuộc vào áp lực. Do đó, nếu 
đất có độ ẩm ở khắp nơi giống nhau, thì có thể xảy ra tình hình cường độ chống cắt 
không thay đổi theo chiều sâu của lớp đất. 

  Các kết quả thí nghiệm của Giáo sư N.N.Maslov cho thấy rằng khi độ ẩm 
tăng lên thì góc ma sát trong ϕ và lực dính kết c sẽ giảm xuống theo quy luật đường 
cong. Do đó sức chống cắt của đất cũng yếu đi rất nhiều. Kết luận này một lần nữa 
được chứng minh bằng các tài liệu thí nghiệm đất của giáo sư Hough. Ông đã khẳng 
định rằng, đối với tất cả các loại đất sét, sức chống cắt cực hạn giảm khi độ ẩm tăng 
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lên. Đó là đặc tính thể hiện rất rõ rệt của tất cả các vật thể phân tán nói chung và của 
đất nói riêng. 

2.2.4. ảnh hưởng của độ chặt ban đầu : 

Độ chặt ban đầu của đất cũng là một 
yếu tố ảnh hưởng đến sức chống cắt của đất, 
nhưng vai trò ảnh hưởng của nó chỉ thể hiện ở 
các đất cát mà thôi. Có thể nhận thấy rằng, với 
các đất cát chặt thì lực ma sát và lực hóc giữa 
các hạt với nhau đều lớn. Do đó mà cường độ 
chống cắt của các đất này lớn. Còn đối với các 
đất cát rời thì trái lại các lực ma sát và lực hóc 
giữa các hạt với nhau đều bé và do đó mà 
cường độ chống cắt của các đất này sẽ bé hơn. 

σ

cát rời

cát chặt
egh

e

Hình IV-9a 

  Điều đáng chú ý ở đây là, nếu đất ban 
đầu ở trạng thái chặt, thì trong quá trình cắt, 
đất ngày càng rời ra, hệ số rỗng ngày càng 
tăng dần và tiến tới một trị số giới hạn gọi là 
egh. Ngược lại, nếu cùng một loại đất ấy, 
nhưng ban đầu ở trạng thái rời thì trong quá 
trình cắt đất ngày càng chặt dần, hệ số rỗng 
của nó ngày càng giảm đi và cuối cùng tiến 
đến trị số egh nói trên (Hình IV-9a). Điều này 
cũng được thể hiện trong nghiên cứu mối 
quan hệ giữa góc ma sát trong và mức độ biến 
dạng (ε) của đất. Với một loại đất cát nhưng để ở hai mẫu có trạng thái khác nhau, 
một mẫu cát chặt, một mẫu cát rời. Sau đó đem thí nghiệm nén ba trục ta sẽ xác 
định được góc ϕ như hình (IV-9.b). 

ε

ϕ

cát chặt

cát rời

ϕp

ϕcv

Hình IV-9b 

 Với cát chặt, ban đầu góc ϕ đạt giá trị cực đại là ϕP (nó thường là giá trị báo 
cáo từ thí nghiệm nén ba trục, do đó thường ký hiệu là ϕtc với tc là viết tắt của 
Triaxial compression). Tuy nhiên, cả cát chặt và cát rời (cùng loại cát, chỉ khác về 
độ chặt) sẽ cùng giá trị ϕcv (cv có nghĩa là thể tích mẫu đất sau đó không thay đổi - 
Constant Volume) ở một biến dạng εcv khá lớn. Tuỳ thuộc độ chặt và áp lực lên mẫu 
đất ϕP có thể lớn hơn ϕcv từ 0÷80, thậm  chí còn hơn. Với cát rời, ϕP=ϕcv. 

 Góc ϕ ước tính theo nghiên cứu này không được ghi chép đầy đủ, để an toàn trong 
thiết kế nên chọn ϕcv   

 2.2.5 ảnh hưởng của tải trọng tác dụng: 

 Cường độ chống cắt của đất phụ thuộc vào ứng suất pháp tuyến do tải trọng 
ngoài gây ra, khi ứng suất pháp càng lớn thì cường độ chống cắt của đất sẽ càng lớn, 
đây là điều khác biệt quan trọng của đất so với các loại vật liệu xây dựng khác. 

 2.3. Từ biến của đất sét và sự ảnh hưởng của nó đến cường độ chống cắt: 
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 Từ  biến là sự tăng dần các biến dạng thể tích và biến dạng hình dáng của vật 
liệu theo thời gian trong điều kiện nhiệt độ, tải trọng,v.v...không thay đổi. Khi xét 
đến vấn đề cố kết của các đất sét, trong chương III đã đề cập đến vấn đề, sự tăng dần 
biến dạng lún của chúng do ảnh hưởng tính nhớt của khung kết cấu, tức là đã nói 

đến từ biến của đất ấy trong điều kiện nén lún một chiều. ở đây, từ biến của các đất 
sét sẽ được xét đến trong điều kiện khi đất chịu tải trọng cắt. 

 Từ biến của các đất sét khi chịu cắt gắn với sự tăng dần biến dạng hình dáng 
của khung kết cấu có tính nhớt theo thời gian. Tuy vậy, như nhiều thí nghiệm đã cho 
thấy, không phải với bất kỳ độ lớn nào của tải trọng, trong đất sét cũng xuất hiện 
hiện tượng ấy. Mà chỉ khi nào ứng suất cắt vượt quá một giới hạn nhất định, đất sét 
mới thể hiện tính từ biến. 

 Nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng, quan hệ giữa biến dạng tương đối λ của 
mẫu đất theo chiều ngang dưới các tải trọng cắt khác nhau với thời gian t là một 
đường cong như hình (IV-10). 

a) b)
O

C3
C2 D

b3
b2

b1

A

B
C

b3
b2 b1

O

λ

t

τ

τ

t

το

τoo

 
Hình IV - 10 

 Từ hình (IV-10a) có thể nhận thấy rằng, khi τ còn bé thì mẫu đất có một biến 

dạng tức thời, sau đó tốc độ biến dạng 
dt

dλ
=0, tức là tính từ biến lúc này chưa thể 

hiện được, khi tải trọng cắt lớn hơn một giới hạn nhất định, thì sau biến dạng tức 
thời, đất chuyển sang một giai đoạn đặc trưng với sự giảm dần của tốc độ biến dạng 

dt

dλ
, và gọi là giai đoạn từ biến không ổn định (đoạn AB trên hình IV-10a). Tiếp đó, 

đất chuyển sang giai đoạn từ biến ổn định với 
dt

dλ
=const (đoạn BC). Và cuối cùng, 

khi biến dạng có giá trị quá lớn, thì mẫu đất bị phá hoại (đoạn CD), giới hạn nói trên 
gọi là thềm từ biến, càng tăng tải trọng cắt lên quá trên thềm từ biến, thì sự phá hoại 
của mẫu đất càng xảy ra sớm. 

 Căn cứ vào các đường cong quan hệ λ - t ở trên có thể thấy, cường độ chống 
cắt không giữ nguyên một giá trị cố định, trái lại, giảm dần theo thời gian. Dựa vào 
các điểm b1, b2 và b3 ứng với lúc đất bắt đầu phá hoại dưới các tải trọng τ1, τ2 và τ3 
khác nhau, có thể vẽ được biểu đồ quan hệ τ - t như trên hình (IV-10b). Từ biểu đồ 
này dễ dàng nhận thấy rằng, ban đầu, ngay lúc mới tăng tải trọng, cường độ chống 
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cắt của đất có giá trị lớn nhất, ký hiệu τ0. Tiếp đó, thời gian cắt càng kéo dài, thì 
cường độ chống cắt của đất càng giảm đi, cuối cùng tiến đến một giới hạn ổn định, 
giá trị ổn định đó được gọi là cường độ chống cắt lâu dài τα của đất, hay còn gọi là 
giới hạn độ bền vững lâu dài của đất khi trượt. 

 Theo M.N.Goldstein thì sở dĩ trong đất xuất hiện biến dạng từ biến và độ bền 
vững lâu dài giảm dần theo thời gian là do tính chất biến dạng và độ bền vững của 
đất không đồng đều cho nên sự phá hủy các mặt tiếp xúc giữa các hạt không phải 
cùng một lúc. Nơi nào mà sức chống cắt yếu nhất các mặt tiếp xúc sẽ bị phá hủy 
trước, và cứ như vậy, sự phá hủy này sẽ gây ảnh hưởng đến các hạt bên cạnh và dần 
dần hình thành ổ trượt, "ổ trượt" phát triển thành mặt trượt. Các kết quả thí nghiệm 
cho hay rằng, sự giảm sức chống cắt của đất gây nên bởi sự phá hủy các mặt tiếp 
xúc dòn và sự xoay hướng lại các hạt dẹt thường được kết thúc trong giai đoạn từ 
biến đầu tiên, tức là trong giai đoạn từ biến tắt dần và trong giai đoạn từ biến ổn 
định, trong khi đó sự phá hủy các mặt tiếp xúc dẻo vẫn tiếp diễn và được bù trừ bằng 
sự xuất hiện các mặt tiếp xúc mới. 

 Các giả thuyết giải thích hiện tượng cường độ chống cắt giảm dần theo  thời 
gian của các tác giả đều dựa trên cơ sở lý luận về các liên kết trong đất dính. Như đã 
biết, ngoài yếu tố ma sát, cường độ của đất dính còn phụ thuộc vào các liên kết keo 
và liên kết cứng giữa các hạt, hơn nữa khi phá hoại thì các liên kết cứng khó hồi 
phục, còn các liên kết keo thì hồi phục được một phần hoặc toàn bộ. Khi cắt đất thì 
các liên kết cũng bị phá hoại và không hồi phục lại, còn các liên kết keo thì bị phá 
hoại dần dần. Trong quá trình đó, các hạt đất, ban đầu sắp xếp lung tung, dần dần 
hướng theo phương cắt, do đó làm cho cường độ chống cắt ngày càng giảm xuống. 

 Cũng chính nhờ lý luận về các liên kết trong đất sét này, cho phép giải thích 
vì sao trên đường quan hệ λ - t có hình thành giai đoạn từ biến không ổn định. Lúc 
này, đồng thời với hiện tượng một số liên kết bị phá hoại, trong đất xảy ra tình hình 
một số liên kết mới hình thành. Quá trình này càng tiếp diễn thì sẽ đến lúc số liên 
kết bị phá hoại tương đương với số liên kết hồi phục và đường quan hệ λ - t chuyển 
sang giai đoạn từ biến ổn định. Nếu tải trọng cắt lớn hơn thềm từ biến, thì tiếp theo 
đó, trong đất số liên kết bị mất đi sẽ nhiều hơn so với số liên kết mới hình thành và 
cuối cùng, đất sẽ bị phá hoại. 

 Nếu muốn cắt đất cho nó bị phá hoại tức thời, thì phải đồng thời khắc phục cả  
lực ma sát và lực đính bao gồm các liên kết cứng và liên kết keo, do đó cần có tải 
trọng cắt τ0 lớn. Nếu thời gian cắt đất lâu hơn, thì do sự sắp xếp lại của các hạt, nên 
cường độ chống cắt của đất giảm đi và tải trọng τ cần thiết để làm cho mẫu đất bị 
phá hoại cũng bỏ đi. Thời gian cắt đất càng lâu, thì tải trọng cần thiết càng bé và 
cuối cùng tiến đến giá trị bằng τ∞. 

 Tuy nhiên, không phải bất kỳ đất nào cũng thể hiện tính chất giảm cường độ 
khi kéo dài thời gian cắt như trên, đất cát chẳng hạn, không thể hiện tính từ biến khi 
cắt. Đối với các đất sét có tính từ biến rõ ràng khi chịu nén, với thời gian cắt lớn, 
cường độ chống cắt không những không giảm mà còn tăng lên. Một số tác giả cho 
rằng, từ biến khi cắt chỉ thể hiện ở các đất sét yếu, ít thấm và có độ ẩm cao. 
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§3. Trạng thái cân bằng giới hạn tại một điểm trong nền 
đất và điều kiện cân bằng giới hạn mohr - coulomb 

3.1 Trạng thái cân bằng bền và trạng thái cân bằng giới hạn tại một điểm bất 
kỳ trong nền đất: 

 Cường độ chống cắt S của đất xác định theo công thức (IV-2) và (IV-3) của 
Coulomb là cường độ mà đất có thể phát huy trên một mặt phẳng đang xét. Nếu 
điểm M  nằm ở trạng thái cân bằng bền (ổn định) khi: 

  τ < S = σtgϕ và  τ < S = σtgϕ + c   (IV-15) 

 Còn điểm M ở trạng thái cân bằng giới hạn khi : 

  τ = S = σtgϕ và  τ = S = σtgϕ + c   (IV-16) 

 Trên biểu đồ vẽ theo hệ trục toạ độ τ - σ, các điều kiện (IV-15) và (IV-16) 
được biểu diễn bởi vị trí của điểm có toạ độ σ và τ ứng với các ứng suất tác dụng 
trên mặt phẳng đang xét. Nếu điểm ấy nằm thấp hơn đường biểu diễn cường độ 
chống cắt của Coulomb, thì đất trên mặt phẳng ấy ở trạng thái cân bằng bền, chẳng 
hạn như điểm c và d trên hình (IV - 11). Trạng thái cân bằng giới hạn sẽ ứng với vị 
trí của những điểm nằm trên đường biễu diễn cường độ chống cắt của Coulomb, ví 
dụ điểm a và b trên hình (IV-11). 

 
O

a)

d
b

c
a a c

b d

c

S= σ.tgϕ

S=τ= σ.tgϕ+c

τ

σ σ

τ

ϕ

ϕ

 
 

Để xác đị
rằng, qua điểm Ê
biểu diễn bằng m
trên, có thể thấy 
vòng tròn ứng su
cường độ chống 
đó ở trạng thái c
Mohr sẽ tiếp xúc
(Hình IV - 11b n
điểm M, lúc này 

3.2 Điều kiện câ
b)
Hình IV-11: a) Đối với đất rời; b) Đối với đất dính 
nh điều kiện ổn định chống cắt của đất tại một điểm, cần chú ý 
y có thể vẽ vô số mặt phẳng và trạng thái ứng suất tại điểm đó được 
ét vòng tròn ứng suất Mohr. Căn cứ vào những điều vừa nhận xét 

rằng, tại điểm đang xét, đất chỉ có thể ở trạng thái cân bằng bền khi 
ất Mohr tương ứng với điểm đó nằm thấp hơn đường biểu diễn 

cắt của Coulomb (hình IV - 11b, nét đứt quãng). Nếu đất tại điểm 
ân bằng giới hạn và bắt đầu bị phá hoại, thì vòng tròn ứng suất 
 với đường biểu diễn cường độ chống cắt của culông tại một điểm 
ét liền). Vòng tròn ứng suất Mohr biễu diễn trạng thái ứng suất của 
được gọi là vòng tròn Mohr ứng suất giới hạn. 

n bằng giới hạn Mohr - Coulomb.   
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 Xét một nền đất cát chịu tải trọng trên bề mặt và một mặt phẳng ab đi qua 
điểm M bất kỳ trong nền đất ấy (hình IV-12), gọi tổng ứng suất tác dụng tại điểm M 
là σ0, σ0 có thể phân tích thành ứng suất pháp σ và ứng suất tiếp τ. 

I'

K

A
HO'

O

I

a

a

M

p

a

a

m
àût 

ph
àón
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ch

ên
h 

I

màût t
ræåüt

chênh III

màût phàóng 

Z

M

τ

σ

σ1
σ

σ3

45-ϕ/2
oϕ

θ α

θ τ

σο

σ

θ

θ

α

π/4-ϕ/2

a) b)

σ3

σ1σZ

τ
σy

τzy

τyz

 
Hình IV - 12 

 Như trên đã trình bày, tại một điểm M bất kỳ khi diện chịu lực thay đổi thì σ 
và τ cũng thay  đổi, và theo Mohr - coulomb khi σ thay đổi thì sức chống sắt S của 
đất tại điểm đó cũng thay đổi. Nếu gọi góc giữa ứng suất tổng cộng σ0 và ứng suất 
pháp σ tác dụng tại điểm M là góc lệch θ, thì có thể đánh giá trạng thái ổn định 
chống cắt của đất tại điểm M đang xét thông qua góc lệch θ này. 

 Chọn hệ trục toạ độ τ - σ song song với phương của ứng suất chính σ1, σ3 tác 
dụng tại điểm M. Vẽ lên trên biểu đồ này đường biểu diễn sức chống cắt của đất 
theo Coulomb trạng thái ứng suất tại điểm M trong trường hợp bài toán phẳng, có 
thể biểu thị bằng vòng tròn ứng suất Mohr vẽ với các ứng suất chính σ1 và σ3 của nó 
(hình IV-12b). Mặt phẳng ab đi qua điểm M và làm với phương của ứng suất chính 
nhỏ nhất σ3 một góc bằng α, nếu không phải là mặt trượt thì điểm K trên vòng  tròn 
Mohr ứng với mặt phẳng ấy sẽ nằm thấp hơn đường chống cắt của Coulomb, Đoạn 
thẳng OH sẽ biểu diễn ứng suất pháp σ tác dụng trên mặt phẳng ab, còn đoạn HK thì 
biểu diễn ứng suất tiếp τ trên mặt phẳng ấy (hình IV - 12.b), và từ hình (IV-12.b) ta 
có:  

  tgHOK = 
σ
τ

=
OH
HK

       ( IV-17) 

 Tỷ số 
σ
τ

 đồng thời cũng là tang của góc lệch trên hình (IV-12a), nên có thể 

nói rằng góc HOK biểu diễn góc lệch giữa ứng suất pháp σ và ứng suất σ0. Mặt 
khác, cũng có thể thấy rằng, với các điểm trên vòng tròn Mohr ứng với các mặt 
phẳng không phải là mặt trượt, góc lệch θ bé hơn góc ϕ của đường biểu diễn chống 
cắt của Coulomb (θ < ϕ).  

 Từ những điểm trình bày ở trên, có thể đi đến kết luận rằng, để đánh giá trạng 
thái ổn định chống cắt của đất tại một điểm bất kỳ, có thể dùng khái niệm  góc lệch 
giữa ứng suất pháp σ tác dụng trên các mặt phẳng đi qua điểm đang xét và tổng ứng 
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suất σ0 tác dụng trên điểm ấy. Đất ở  tại điểm ấy đạt tới trạng thái cân bằng giới hạn 
khi góc lệch lớn nhất θmax  bằng  góc ma sát trong ϕ của đất, khi đó điểm K trên 
(hình IV-12b) sẽ trùng với điểm I và góc 2α=π/2+ϕ. Ta có: 

  θmax = ϕ       (IV-18) 

Điều kiện (IV-18) có thể viết dưới một dạng khác, trong đó θmax được biểu 
diễn qua các ứng suất chính σ1 và σ3 trên vòng tròn Mohr: 

  Sin θmax = 
31

31

31

31

2

2
'

'
σσ
σσ

σσ

σσ

+
−

=
+

−

=
OO

IO
   (IV-19) 

 Vì vậy, điều kiện cân bằng giới hạn tại một điểm của các loại đất rời (thường 
được gọi là điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Coulomb) có thể biểu diễn bằng 
công thức sau: 

  Sinϕ = 
31

31

σ+σ
σ−σ

      (IV-20) 

 + Trường hợp đất dính: 

O

I'

O'

I

Ac

τ

σ
45-ϕ/2

oϕ

σc=c/tgϕ

σ3

σ1

S=σ.tgϕ+cτ

O''

  Đối với trường hợp đất dính, kéo dài 
đường Coulomb S=σ.tgϕ+c gặp trục hoành 
Oσ tại O" đồng thời thay lực dính bằng áp lực 
dính tứ phía σε và áp dụng hoàn toàn như đối 
với đất rời. 

  Lúc này: 

sin θmax = 
εσ+σ+σ

σ−σ
=

+ 2'OOO"O
'IO

31

31       (IV-21) 

Hình IV-13 
Hay sinϕ = 

ϕ
+σ+σ

σ−σ

tg
c231

31         (IV-22) 

 Công thức(IV-22) là điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Coulomb viết cho đất dính. 

 Sau khi biến đổi, công thức (IV - 22) có thể viết dưới dạng tổng quát như sau: 

   
2

.
cos

1 31 σ−σ
ϕ

 - tgϕ . 
2

31 σ+σ
 = c   (IV - 23) 

 Công thức (IV - 23) là công thức tổng quát, nói lên điều kiện cân bằng giới hạn tại 
một điểm bất kỳ trong nền đất. Đối với đất rời c = 0. 

  Từ công thức (IV - 22), sau một số biến đổi đơn giản, công thức này trở thành 

   σ1 .(1 - sinϕ) = σ3 .(1 + sinϕ)+ 2.c.cosϕ 

 Chia hai vế cho (1-sinϕ) ta được: 
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   σ1 = σ3 . ϕ−
ϕ

+
ϕ−
ϕ+

sin1
cos.c.2

sin1
sin1

 

  và chú ý rằng:
ϕ−
ϕ+

sin1
sin1

 = tg2(450 + 
2

ϕ
) và 

ϕ−
ϕ

sin1

cos
 = tg(450 + 

2

ϕ
) 

  Do đó:   σ1 = σ3tg
2(450 +ϕ/2 )+ 2c.tg(450 + ϕ/2) 

 Từ công thức ( IV - 20) của đất rời:  sinϕ = 
31

31

σ+σ
σ−σ

  

 Ta có:  σ1sinϕ + σ3sinϕ = σ1 - σ3

   ( ) ( )ϕσϕσ sin1sin1 31 +=−  

  
ϕ
ϕσσ

sin1
sin1.31 −

+
=  

Do đó: ( )2/45. 02
31 ϕσσ += tg  

Như vậy, các điều kiện cân bằng giới hạn tại một điểm bất kỳ trong nền đất ở 
các điều kiện (IV -20) và (IV - 22) có thể viết dưới dạng sau: 

 Đối với đất rời: 

   σ1 = σ3 . tg
2(450 + 

2

ϕ
)      (IV - 24) 

  Đối với đất dính: 

   σ1 = σ3 .tg
2(450 + 

2

ϕ
)+ 2c .tg(450 + 

2

ϕ
)   (IV - 25) 

  Dựa vào các biểu đồ vòng tròn Mohr kết hợp với đường biểu diễn cường độ 
chống cắt của Coulomb trên các hình (IV - 12 và IV - 13), có thể xác định được vị 
trí của các mặt trượt đi qua điểm M đang xét từ các quan hệ hình học trên có thể kết 
luận rằng, tại mỗi điểm trong nền đất đạt tới trạng thái cân bằng giới hạn, thì có một 
mặt trượt đi qua làm với phương ứng suất chính lớn một nhất góc (45 -ϕ/2), đồng 
thời có một mặt trượt thứ hai đi qua và làm với mặt trượt thứ  nhất góc (90 - ϕ). 

 Mặt khác theo lý thuyết sức bền vật liệu ta có các quan hệ sau: 

2
2

3,1 22 yz
yzyz τ

σσσσ
σ +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
±

+
=     (IV - 26) 

2
yz

2
yz

max 2
τ+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ−σ
=τ       (IV - 27) 

Trong đó σz, σy và τyz=τzy là các ứng suất thành phần pháp tuyến và tiếp tuyến 
thuộc bài toán phẳng.  
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§4. xác định sức chịu tải của nền đất 

  Như ở mục (2.3.2.2) trong chương III đã trình bày ba giai đoạn làm việc của 
nền đất dưới tác dụng của tải trọng tăng dần (Hình IV - 14) 

Đặc điểm của giai đoạn thứ nhất là giữa độ lún S của đất nền và tải trọng P có 
quan hệ gần như đường thẳng. Lúc này biến dạng của đất chủ yếu là biến dạng lún 
theo chiều thẳng đứng, do kết quả của sự giảm thể tích lỗ rỗng giữa các hạt đất. Giai 
đoạn này được gọi là giai đoạn nén chặt của đất. 

S (mm)

3

1

2

pA(pgh(I)) pgh(II) p (kG/cm )a) b)

c)

d)

2

  
Hình IV-14 

Đặc điểm của giai đoạn thứ hai là, độ lún S tăng nhanh dần, giữa S và p 
không còn quan hệ đường thẳng nữa. Đất không những bị nén chặt mà còn xuất hiện 
hiện tượng trượt lên nhau giữa các hạt đất, sự trượt ban đầu thường xảy ra đối với 
những điểm ở mép móng, tại những nơi đó đất đã đạt tới trạng thái cân bằng giới 
hạn, nghĩa là ứng suất pháp và ứng suất tiếp (ứng suất cắt) thỏa mãn điều kiện. 

   S = τgh= σ.tgϕ + c      (IV -28) 

  Trong đó: ϕ,c - là góc ma sát trong và lực dính đơn vị của đất 

   τgh, σ - ứng suất tiếp và ứng suất pháp trên mặt phẳng được xét.  

Nếu tiếp tục tăng p, sự trượt đó sẽ phát triển ra nhiều điểm rồi hình thành một 
vùng trượt. Vì vậy, giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn hình thành các vùng trượt cục 
bộ (Hình IV-14c). 

  Theo V.G.Berêzantev, ở đầu giai đoạn này dưới đáy móng bắt đầu hình thành 
một lõi đất hình nêm. Độ chặt của đất trong nêm lớn hơn ở vùng đất xung quanh. 

  Nếu tải trọng p tiếp tục tăng thì các vùng biến dạng dẻo sẽ lan rộng ra rồi nối 
liền với nhau, tạo nên một khu vực trong đó đất đã bị phá hoại (Hình IV-11d). Khu 
vực này được giới hạn bởi mặt trượt. 

 Khi tải trọng P bắt đầu lớn hơn trị số p  thì độ lún của móng tăng nhanh đột 

ngột. Nêm đất dính liền với đáy móng coi như một chỉnh thể và cùng với móng di 
chuyển xuống phía dưới. Cuối cùng đất trượt theo mặt trượt và trồi lên trên mặt, nền 
đất hoàn toàn bị phá hoại và mất khả năng chịu tải. Giai đoạn thứ ba xảy ra nhanh 
chóng và gọi là giai đoạn phá hoại nền. 

II
gh
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  Hiện tượng đất trồi chỉ xảy ra đối với trường hợp móng nông đặt trên nền đất 
tương đối chặt. Còn đối với những trường hợp khác, như móng nông đặt trên nền đất 
dẻo mềm, đất xốp, móng sâu, v.v... thì lúc nền bị phá hoại, đất không trồi lên. Sự 
phá hoại của nền đất được thể hiện bằng những độ lún rất lớn. 

  Tải trọng giới hạn thứ nhất p  là tải trọng tương ứng với sự kết thúc của giai 

đoạn nén chặt và sự xuất hiện của vùng biến dạng dẻo. Còn tải trọng giới hạn thứ hai 

p  là tải trọng tương ứng với ranh giới giữa giai đoạn trượt cục bộ và giai đoạn phá 

hoại nền. 

I
gh

II
gh

  Có thể nhận xét rằng, về mặt cường độ thì tải trọng giới hạn thứ nhất p  là  

an toàn, vì cho tới khi p đạt tới giá trị số đó, đất nền vẫn ở trạng thái nén chặt, chưa 
chỗ nào bị phá hoại, độ lún của móng cũng tương đối nhỏ. Còn tính chất của tải 

trọng giới hạn thứ hai p  thì khác hẳn. Chỉ cần p lớn hơn trị số đó là nền đất sẽ 

nhanh chóng bị phá hoại, khả năng chịu tải của nó sẽ mất đi. Vì vậy p  chính là tải 

trọng phá hoại của nền đất hay còn gọi là tải trọng cực hạn. 

I
gh

II
gh

II
gh

  Vì vậy, khi thiết kế các công trình, cần phải tính toán sao cho tải trọng của 
công trình truyền lên nền có một trị số nào đó phải nhỏ hơn trị số tải trọng cực hạn 

p  và lớn hơn một ít trị số của tải trọng giới hạn ban đầu (p ).  Một tải trọng công 

trình như vậy thì nền có thể chịu được, có thể đảm bảo công trình hoạt động bình 
thường và lâu dài. Tải trọng đó gọi là khả năng mang tải của nền đất hay còn gọi là 
sức chịu tải của nền. 

II
gh

I
gh

   Về lý luận, có rất nhiều phương pháp khác nhau để xác định sức chịu tải của 
nền đất. Tuy vậy, tất cả các phương pháp đó có thể phân thành ba hướng giải quyết 
như sau: 

  - Hướng thứ nhất, bao gồm các phương pháp gần đúng, bằng cách giả thiết 
trước mặt trượt rồi từ đó xác định tải trọng cực hạn. 

 - Hướng thứ hai, là hướng dựa vào lý luận cân bằng giới hạn thuần túy để giải 
quyết vấn đề. Các phương pháp theo hướng này cũng xác định trị số tải trọng cực 
hạn. 

  - Hướng thứ ba, áp dụng lý thuyết của vật thể biến dạng tuyến tính kết hợp 
với điều kiện cân bằng giới hạn để xác định tải trọng giới hạn ban đầu của nền đất. 
Sau đây, sẽ giới thiệu các phương pháp tính toán theo các hướng trên mà trong thực 
tế thường áp dụng. 

4.1. Phương pháp tính toán dựa vào lý luận nền biến dạng tuyến tính kết hợp 
với điều kiện cân bằng giới hạn ( dựa vào sự phát triển cuả vùng biến dạng 
dẻo). 

  Như phần trên đã nói, sự biến dạng của nền đất chia làm ba giai đoạn; giai 
đoạn nén chặt, giai đoạn biến dạng trượt và giai đoạn phá hoại hoàn toàn. Trong giai 
đoạn trượt liên hệ giữa biến dạng và tải trọng không còn là tuyến tính nữa. Vì thế 
phương pháp tính toán này chỉ đúng khi đất nền còn nằm trong giai đoạn thứ nhất. 
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Và phương pháp tính toán này chỉ xác định được trị số tải trọng giới hạn ban đầu, rồi 
từ đó suy ra sức chịu tải của nền. Khi dùng phương pháp tính toán này cần chú ý tới 
hai giả thiết sau: Lực dính của đất được thay thế bằng áp lực tứ phía ( gọi là áp lực 

dính) với cường độ σε ≈
ϕtg

c
 và hệ số áp lực hông ξ của đất bằng nhau theo mọi 

hướng và bằng 1 (vì trạng thái cân bằng giới hạn của đất tương ứng với trạng thái 
dẻo của vật rắn, cho nên hệ số nở hông à thường lấy bằng 0,5 và như vậy hệ số áp 

lực hông ξ = 1
1

=
µ−

µ
. 

4.1.1. Xác định ranh giới vùng biến dạng dẻo. 

 Nếu tại một điểm trong nền đất, ứng suất cắt vượt quá sức chống cắt của đất, 
thì đất tại điểm đó sẽ bị trượt và mất sức bền, nghĩa là điểm đó đã rơi vào trạng thái 
biến dạng dẻo. Nếu có nhiều điểm nằm trong trạng thái biến dạng dẻo, thì sẽ hình 
thành một vùng biến dạng dẻo. Vùng biến dạng dẻo thường xuất hiện đầu tiên dưới 
mép đáy móng, và phát triển rộng ra, cũng như xuống theo chiều sâu khi tải trọng p 
tăng dần. Có thể nhận xét rằng, những điểm nằm ngoài vùng này thì hoàn toàn ổn 
định, những  điểm nằm trong vùng này thì hoàn toàn mất ổn định, còn những điểm 
nằm  trên đường biên giới của vùng biến dạng dẻo thì ở trạng thái cân bằng giới hạn. 
Như vậy, chiều sâu của vùng biến dạng dẻo có liên quan đến tải trọng ngoài tác 
dụng.  

Hình IV-15: Sơ đồ tác dụng của tải trọng hình băng 

M

z

zm
ax

b
q=γ.h q=γ.hp-γ.h

2β

σ3 σ1

Xét trường hợp tải trọng 
phân bố đều p tác dụng trên 
hình băng có chiều rộng b (hình 
IV-15). Tải trọng q = γh là tải 
trọng quy đổi của lớp đất từ đáy 
móng trở lên (h là độ sâu đặt 
móng, γ là dung trọng của đất 
từ đáy móng đến mặt đất). 

 Tại một điểm M ở độ sâu z kể từ đáy móng, ứng suất thẳng đứng  do 

trọng lượng bản thân đất gây nên tính theo công thức: 

bt
zσ

   = γ (h + z )      (IV - 29) bt
zσ

 Như trong chương II đã biết, ứng suất chính do tải trọng ngoài gây ra tại điểm 
M xác định theo công thức: 

  σ1,3 = 
π

γ− hp
 (2β ± sin2β)     (IV - 30) 

 Trong đó: 2β     - Góc nhìn đáy móng từ M. 

 Như vậy kể cả trọng lượng bản thân của đất, thì các ứng suất chính tại M 
được xác định theo công thức sau đây: 
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σ1 = 
π
γ− h.p .   (2β + sin2β)  + γ.(h + z) 

(IV -31) 
  σ3 = 

π
γ− h.p

.   (2β - sin2β)  + γ.(h + z) 

 Nếu điểm M ở trạng thái cân bằng giới hạn thì σ1 và σ3 phải thoả mãn điều 
kiện (IV - 23) tức là: 

  ctg =
+

−
−

2
.

2
.

cos
1 3131 σσ

ϕ
σσ

ϕ
    (IV- 32) 

 Thay trị số σ1 và σ3 ở công thức (IV - 31) vào điều kiện cân bằng giới hạn 
(IV - 32) ta được: 

 )z.h.2hp(sin2sinhp
γ+γ+β

π
γ−

ϕ−β
π

γ−
 = c.cosϕ  (IV-33) 

hoặc:  z = ϕ
γ

−−β−
ϕ
β

γπ
γ− gcotch)2

sin
2sin(

.
h.p

       (IV - 34) 

 Phương trình (IV - 34) cho trị số độ sâu z của điểm M bất kỳ nằm trên đường 
ranh giới của vùng biến dạng dẻo. Độ sâu z là hàm số của góc nhìn 2β. Muốn tìm 
chiều sâu lớn nhất của vùng biến dạng dẻo thì phải dựa theo phương pháp tìm cực trị 

của hàm số xuất phát từ điều kiện 0
d
dz

=
β

, ta có: 

  0)1
sin

2cos(2.
.

hp
d
dz

=−
ϕ
β

γπ
γ−

=
β

     (IV - 35) 

  Từ đó ta giải được:  2β = ϕ−
π
2

     (IV - 36) 

 Do vậy, chiều sâu lớn nhất của vùng biến dạng dẻo được xác định theo công 
thức : 

  zmax = ϕ
γ

−−
π

−ϕ+ϕ
πγ

γ− gcotch)
2

g.(coth.p
  (IV - 37) 

 Giải phương trình (IV - 37) theo p sẽ được công thức xác định tải trọng pmax 
tương ứng sự phát triển của vùng biến dạng dẻo tới độ sâu zmax: 

 pZmax = γ+ϕ
γ

++
π

−ϕ+ϕ

γπ
hg

c
hz

g
)cot(

2
cot

.
max   (IV - 38) 

4.1.2 Xác định tải trọng giới hạn ban đầu (pA): 

N.P.Puz−reski (năm 1929) là người đầu tiên giải bài toán nêu trên và đã áp 
dụng để tính tải trọng pA tương ứng với zmax = 0, tức là khi vùng biến dạng dẻo chỉ 
vừa mới bắt đầu xuất hiện ở hai mép đáy móng: 



CHƯƠNG IV                                                                                                 Trang  175

 pA = 

2
cot

..

2
cot

2
cot

..
πϕϕ

ϕπ
πϕϕ

πϕϕ
γ

−+
+

−+

++

g

ctgc

g

g
h   (IV - 39) 

  Tải trọng PA tính theo công thức (IV - 39) là tải trọng rất an toàn, vì vùng 
biến dạng dẻo vừa mới  bắt đầu phát sinh, nền đất hoàn toàn có khả năng chịu tải. 

Thực tế cho thấy rằng, nếu lấy tải trọng giới hạn ban đầu I
ghp  ứng với pA thì quá 

thiên về an toàn, cho nên một số tác giả khác đề nghị "nới" thêm phạm vi phát triển 
của vùng biến dạng dẻo. 

b
p

O

zmax=0

p
b

Ozm
ax

b
p

zm
ax O

a) b) c)

ϕ ϕ ϕ ϕ

 
 

 

 

phá

mộ

Hìn

 
khô
®øn
the

 

 

 

 

Hình IV-16: Các quy định khác nhau về mức độ phát triển của vùng biến dạng dẻo:
a) theo N. P. Puz−rªvxki; b) theo N. N. Maxlov ; c) theo I. V. Yaropolxki
 

Từ lời giải tìm ra zmax có thể thấy rằng, khi các vùng biến dạng dẻo dần dần 
t triển, thì điểm đáy của vùng biến dạng dẻo đó (tương ứng với zmax) chạy trên 

t vòng tròn quỹ tích đi qua 2 mép của đáy móng với một góc nhìn 2β = ϕ−
π
2

 

h (IV-16a). 

Theo N.N. Maslov đề nghị lấy zmax  = b.tgϕ và quy định này có nghĩa là 
ng cho phép vùng biến dạng dẻo lan vào phạm vi bao gồm giữa hai đường thẳng 
g đi qua mép đáy móng (Hình IV-16b), và tải trọng pZmax lúc này sẽ xác định 

o công thức: 

 pZmax = 
2/cot

)
.

.(

π−ϕ+ϕ
ϕγ

++ϕπγ

g

tg

c
htgb

+ γ.h    (IV-40)

I.V.Yaropolxki cho vùng biến dạng dẻo phát triển tới độ sâu lớn nhất với  

 zmax = )
24

(cot.
2

ϕπϕ −gb
 và tải trọng pZmax tương ứng:  

 pZmax = h
g

tg

c
hg

b

.

2
cot

.
)

24
(cot.

2
γ+

π
−ϕ+ϕ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
ϕγ

++
ϕ

−
π

πγ
   (IV-41)  
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 Lúc này các vùng biến dạng dẻo đã nối liền với nhau, vì vậy tải trọng xác 
định theo công thức của Yaropolxki tương ứng với với trạng thái của nền đất bắt đầu 

mất ổn định. Có thể coi đó là tải trọng giới hạn II
ghp , tức là tải trọng giới hạn của 

nền. Còn tải trọng xác định theo công thức N.N.Maslov có thể coi là tải trọng cho 
phép. 

 Nhìn chung, các phương pháp dựa vào lý luận nền biến dạng tuyến tính kết 
hợp với điều kiện cần bằng giới hạn, đều có một khuyết điểm chung, vì bản thân 
chứa đựng mâu thuẫn: Khi đã hình thành vùng biến dạng dẻo thì nền không còn là 
môi trường biến dạng tuyến tính nữa và việc dùng các công thức của lý thuyết đàn 
hồi để tính ứng suất trở nên không hợp lý. Do đó kết quả tính toán chỉ gần đúng. Sự 
chênh lệch càng lớn nếu các vùng biến dạng dẻo càng phát triển rộng. 

 Ngoài ra, cũng còn nhiều ý kiến phê phán giả thiết hệ số áp lực hông ξ=1 là 
không hợp lý. Một số tác giả như: V.A.Florin, M.V.Malusev, v.v... đã xét trường 
hợp ξ  ≤ 1. Gorbunov - Poxađov còn xét tới cả ảnh hưởng của tính nhám của đáy 
móng đối với hình dạng các vùng biến dạng dẻo. 

 Tuy vậy, nếu các vùng biến dạng dẻo đó rất nhỏ, có thể coi như không đáng 
kể, và căn cứ vào mức độ chính xác yêu cầu của công trình thực tế, thì điều giả định 
rằng, đất là nửa không gian biến dạng tuyến tính có thể chấp nhận được. 

 Như vậy trong tính toán thiết kế công trình, tuỳ thuộc vào quy mô, tầm quan 
trọng của công trình mà người thiết kế sẽ chọn một trị số zmax thích hợp.  

Theo tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCXD 45-78 ở nước ta, việc 
tính toán nền đất theo trạng thái giới hạn thứ hai chỉ thực hiện được khi trong đất 
chưa xuất hiện biến dạng dẻo, hoặc các khu vực biến dạng dẻo còn rất nhỏ. Người ta 
qui định rằng nếu độ sâu phát triển của khu vực biến dạng dẻo không quá 1/4 chiều 
rộng b của đáy móng băng, thì biến dạng của nền có thể kiểm tra theo công thức 
tính lún của lý thuyết nền biến dạng tuyến tính. Có nghĩa là, khi tính toán biến dạng 
của nền theo công thức tính lún của lý thuyết nền biến dạng tuyến tính, khi áp lực 
trung bình tác dụng lên nền ở dưới đáy móng do tải trọng ngoài gây ra, không được 
vượt quá áp lực tiêu chuẩn Rtc(t/m

2) tác dụng lên nền tính theo công thức: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

−+
== hgchb

gK
mm

P
K

mm
R

tc
b

tc
tc γϕ

γπϕϕ
γπ cot4/

2/cot
..

. 2.1
4/

21  (IV-42) 

 Để tiện việc sử dụng và xét đến ảnh hưởng của tầng hầm, Rtc được viết dưới 
dạng sau: 

 ( 0
21 '..'..... hcDhBbA

K
mmR tc

tc
tc γγγ −++= )    (IV-43) 

Trong đó:  

          m1, m2 - lần lượt là hệ số điều kiện làm việc của nền đất và hệ số điều kiện 
làm việc của nhà hoặc công trình có tác dụng qua lại với nền lấy theo bảng (IV-1). 
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 Ktc - hệ số tin cậy, tuỳ thuộc vào phương pháp xác định các đặc trưng tính 
toán của đất. 

 - Khi dựa vào các kết quả thí nghiệm trực tiếp các mẫu đất tại nơi xây dựng 
thì Ktc = 1, nếu theo tài liệu gián tiếp, dùng các bảng dựa vào kết quả thống kê thì 
Ktc = 1,1. 

 b - cạnh bé (bề rộng) của đáy móng (m); 

 h - chiều sâu đặt móng; 

 γ',γ - trọng lượng thể tích đất nằm phía trên và dưới chiều sâu đặt móng (t/m3) 

 ctc - trị tính toán của lực dính đơn vị của đất nằm trực tiếp dưới đáy móng (t/m2); 

 h0 = h - htđ : chiều sâu đến nền tầng hầm (m), khi không có tầng hầm lấy bằng 
không.  

 ht.d - chiều sâu đặt móng tính đổi kể từ nền tầng hầm bên trong nhà có tầng 
hầm, tính theo công thức: 

  
γ

γ
−= kc

21td .hhh       (IV-44) 

 h1 - chiều dày lớp đất ở phía trên đáy móng (m) 

 h2 - chiều dày của kết cấu sàn tầng hầm 

 γkc - Trị tính toán trung bình của trọng lượng thể tích của kết cấu sàn  

tầng hầm (t/m3). 

Bảng IV- 1: Trị số của m1, m2      

Loại đất 
Hệ 
số 

Hệ số m2 đối với nhà và công trình có sơ đồ 
kết cấu cứng với tỷ số giữa chiều dài của 

≥4 ≤1,5 
Đất hòn lớn có chất nhớt là cát và 
đất sét, không kể đất phấn và bụi 

1,4 

1,2 1,4 

Cát mịn :  - Khô và ít ẩm 

                 - No nước 

1,3 

1,2 

1,1 

1,1 

1,3 

1,3 

Cát bụi :   - Khô và ít ẩm 

- No nước 

1,2 

1,1 

1,0 

1,0 

1,2 

1,2 

Đất hòn lớn có chất nhét là sét và đất 

sét có độ sệt B ≤ 0,5 
1,2 1,0 1,1 

Như trên có độ sệt B > 0,5 1,1 1,0 1,0 
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   Α = 
2/cot

25,0
π

π
−ϕ+ϕ tctcg

      (IV - 45a) 

   B = 1 + 
2/cot π

π
−ϕ+ϕ tctcg

     (IV - 45b) 

   D= 
2/cot

cot
π

π
−ϕ+ϕ

ϕ
tctc

tc

g
g       (IV - 45c) 

  Trong đó: ϕtc: góc ma sát trong tiêu chuẩn của đất nền tại đáy móng. 

  Các trị số A, B và D là hàm phụ thuộc vào góc ϕtc
 , tra bảng (IV-2). 

Bảng IV - 2: Trị số  A, B và  D 
Trị số tiêu chuẩn 

 của góc (góc ma  

sát trong ϕtc (o)

A B D 

0 0,00 1,00 3,14 

2 0,03 1,12 3,32 

4 0,06 1,25 3,51 

6 0,10 1,39 3,71 

8 0,14 1,55 3,93 

10 0,18 1,73 4,17 

12 0,23 1,94 4,42 

14 0,29 2,17 4,69 

16 0,36 2,43 5,00 

18 0,43 2,72 5,31 

20 0,51 3,05 5,66 

22 0,61 3,44 6,04 

24 0,72 3,87 6,45 

26 0,84 4,37 6,90 

28 0,98 4,93 7,40 

30 1,15 5,59 7,95 

32 1,34 6,35 8,55 

34 1,55 7,21 9,21 

36 1,81 8,25 9,98 

38 2,11 9,44 10,80 

40 2,46 10,84 11,73 

42 2,87 12,50 12,77 

44 3,37 14,48 13,96 

45 3,66 15,64 14,64 
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 Ví dụ IV - 1: xác định áp lực tiêu chuẩn dưới đáy móng hình băng rộng 1,6m; đặt 
sâu 1,2m trên nền đất á sét có γ = 1,98 t/m3; ϕtc = 240 và Ctc = 0,16 kG/cm2; độ sệt B 
=0,3? 

  Trình tự tính toán như sau: Căn cứ vào loại đất tra bảng (IV-1) ta được 
m1=1,2 và m2=1,1 

  Căn cứ vào trị số của ϕtc = 240 có thể tra trong bảng (IV - 2) để tìm A, B và 
D; A = 0,72; B = 3,87; D = 6,45 và Ktc=1,1. 

  Theo công thức (IV - 43) có thể tính được Rtc: 

   Rtc = ( )[ ] 2m/T068,266,1.45,698,1.2,1.87,36,1.72,0
1,1

1,1x2,1
=++   

4.2 Phương pháp tính toán dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn: 
  Tính toán sức chịu tải của nền đất dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn là 
nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của nền đất. Việc tính toán này trước hết dùng 
lý thuyết cân bằng giới hạn, để xác định tải trọng giới hạn ( pgh) gây phá hoại nền 
hoàn toàn, rồi sau đó chia tải trọng giới hạn cho hệ số an toàn K > 1, ta sẽ nhận được 
trị số sức chịu tải của nền: 

    [ ]
K

p
p gh=      (IV-46) 

Như đã biết, khi đất tại một điểm đạt tới trạng thái cân bằng giới hạn thì ở đó 
sẽ xảy ra hiện tượng trượt cục bộ . Nếu tải trọng tác dụng tăng lên dần thì hiện tượng 
trượt cục bộ cũng phát triển, các mặt trượt cục bộ sẽ nối tiếp nhau, dần dần tạo thành 
những mặt trượt liên tục trong vùng đất ở trạng thái cân bằng giới hạn. Khi phân tích 
tình hình trạng thái ứng suất tại một điểm trong đất, đã đi đến một nhận xét rằng các 
mặt trượt hợp với phương của ứng suất chính lớn nhất một góc bằng ±(450 - 2/ϕ ). 

Mặt khác cần chú ý rằng, phương của ứng suất chính tại mỗi điểm trong đất cũng 
thay đổi tuỳ theo vị trí của điểm đó. Như vậy với những điều kiện biên khác nhau, 
mặt trượt cũng sẽ có hình dạng khác nhau. Nghĩa là vị trí và hình dáng của mặt trượt 
là do điều kiện của mỗi bài toán cụ thể quyết 
định mà không thể tự giả thiết trước mặt trượt. 
Hơn nữa, khi tải trọng đã vượt quá tải trọng giới 
hạn ban đầu thì giữa ứng suất và biến dạng 
không còn tuân theo liên hệ bậc nhất nữa, cho 
nên đến lúc này không thể dùng các công thức 
của lý thuyết nền biến dạng tuyến tính để giải 
quyết bài toán được. 

σz

σy
dz

dyτzy

σz + σz
z dz

dzzτyz + τyz 

σy + dyσy
y

τzy
yτzy + dy

τyz

O
Y

Z

  Nguyên lý của phương pháp tính toán 
dựa theo lý thuyết cân bằng giới hạn là, xét 
trạng thái cân bằng tĩnh và cân bằng giới hạn 
của một phân tố đất, dựa vào việc giải hệ các 
phương trình vi phân cân bằng tĩnh và điều kiện 
cân bằng giới hạn tại một điểm, xét trạng thái 

Hình IV-17: Sơ đồ ứng suất tác 
dụng đối với phân tố đất trong 
trường hợp bài toán phẳng.
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ứng suất tại các điểm trong vùng trượt. Do đó có thể xác định hình dạng mặt trượt 
một cách chặt chẽ và tìm ra tải trọng giới hạn. 

  Trong trường hợp bài toán phẳng, hãy xét một phân tố đất có chứa điểm M 
trong hệ trục tọa độ vuông góc y,z, chiều phương của Oz hướng theo chiều tác dụng 
của trọng lượng (Hình IV-17). Phân tố đất có cạnh dy và dz, chịu tác dụng của σy, 
σz, τyz và trọng lượng bản thân. 

  Trạng thái cân bằng của phân tố đất được biểu thị bởi hai phương trình cân 
bằng tĩnh và một phương trình cân bằng giới hạn sau đây: 

  
yz
yzz

∂

τ∂
+

∂
σ∂

 = γ       (IV - 47a) 

  
yz

yyz

∂

σ∂
+

∂

τ∂
 = 0       (IV - 47b) 

  
( )

( )2

22

cot.2

.4

ϕ++

+−

gcyz

yzyz

σσ

τσσ
 = sin2ϕ     (IV - 47c) 

  Với các điều kiện biên cụ thể, giải hệ phương trình trên với ẩn số cho phép 
xác định được tải trọng giới hạn và dạng đường trượt. 

  Hệ phương trình cân bằng trên đây do F.Kotter đề ra lần đầu tiên, từ năm 
1903, nhưng chưa có phương pháp chung để giải. 

4.2.1 Phương pháp của Prandtl - Rankine - Reisner: 

 Với quan điểm, tải trọng công trình truyền xuống nền đất rất lớn mà kích 
thước của móng lại bé. Do đó sự ảnh hưởng của trọng lượng bản thân đất đến hình 
dạng đường trượt và trị số của tải trọng giới hạn là không đáng kể, khi đó có thể bỏ 
qua ảnh hưởng của trọng lượng bản thân đất ( γ=0) để đơn giản hoá bài toán. 

 H. Ressner (1925) đã dùng lời giải của W.Rankine và L.Prandtl để giải bài 
toán sau đây ( Hình IV-18). Trên đoạn AB chịu tác dụng tải trọng thẳng đứng với 
cường độ p, yêu cầu dựng mạng lưới đường trượt, xác định trạng thái ứng suất của 
nền và tải trọng hông thẳng đứng q để thoã mãn điều kiện nền nằm trong trạng thái 
cân bằng giới hạn. Kết quả của lời giải có thể chia nền đất thành ba vùng (Hình IV-
18). Vùng I nằm ngay dưới đoạn AB, theo lời giải của W.Rankine thì khi nền đất bị 
mất ổn định, đất bị đẩy từ trên xuống vùng này được gọi là vùng áp lực chủ động. 
Kết quả thu được hai họ đường trượt làm với đường thẳng đứng một góc (π/4-ϕ/2). 
Tại vùng III, khi nền bị mất ổn định, đất trong vùng bị đẩy từ dưới lên trên do σy> σz 
( vùng áp lực bị động), theo lời giải của của W.Rankine thu được hai họ đường trượt 
làm với đường thẳng đứng một góc (π/4+ϕ/2). 

  Tại vùng II: Năm 1920 L.Prandtl đã giải bài toán này với điều kiện γ = 0, tức 
là coi đất như không có trọng lượng. Tải trọng giới hạn thẳng đứng xác định theo 
công thức của L. Prandtl có dạng: 

   ( ) ϕ−
ϕ−
ϕ+

ϕ+= ϕπ gcot.ce.
sin1
sin1.gcot.cqp tg.

gh   (IV - 48) 
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 Trong đó:   ϕ,c- Là góc ma sát trong và lực dính đơn vị của đất; 

   q - là tải trọng hông; 

   e - cơ số logarit tự nhiên. 

 Công thức trên có thể viết gọn là:    

  pgh  = Nq.q + Nc.c      (IV - 49)  

 Trong đó:  ϕπ

ϕ
ϕ tg

q eN ..
sin1
sin1

−
+

=  

   Nc = ( Nq-1)cotgϕ 

 

q=γ.h

π/2

π/4+ϕ/2 π/4−ϕ/2

θ

Pgh

C
III

II

I
BA

b   Theo lời giải của L.Prandtl, đường 
trượt có dạng như hình (IV - 18). Trong 
vùng II họ đường trượt bao gồm, họ đường 
trượt thứ I là những đường xoắn Logarit có 
điểm cực tại mép móng và xác định theo 
phương trình: 

  r = r0 . e
θtgϕ, Còn họ đường trượt thứ 

II là những đoạn thẳng xuất phát từ điểm A.  
Hình IV-18  Năm 1938, Novôtvxev đã phát triển 

cách giải của L.Prandtl để giải quyết trường 
hợp tải trọng nghiêng. 

q=γ.h

P

Pgh

Z

b Y

Hình IV-19 

4.2.2. Phương pháp V.V.Xôcôlovxki: 

Năm 1942, V.V.Xôcôlovski là người 
đầu tiên ứng dụng phương phương pháp số 
để giải gần đúng hệ phương trình vi phân 
trên của F.Kotter cho bài toán phẳng có xét 
đến trọng lượng bản thân của đất ( γ≠0). 
Đây là sự đóng góp vô cùng to lớn trong 
việc phát triển và vận dụng lý thuyết cân 
bằng giới hạn, để nghiên cứu, đánh giá sự ổn 
định của nền đất, của các mái dốc và tính 
toán áp lực đất lên tường chắn. 

  Để tiện sử dụng V.V.Xôcôlovxki đã tính cho các trường hợp khác nhau và 
trình bày kết quả dưới dạng các bảng tính sẵn. 

  Công thức của V.V.Xôcôlovxki chỉ dùng được cho các móng đặt nông 

(
b

h
<0,5) vì lúc đó có thể thay lớp đất trong phạm vi độ sâu đặt móng h bằng tải 

trọng bên q = γh. Sau đây là các trường hợp thường gặp: 

  a: nền đất chịu tải trọng thẳng đứng, lệch tâm (Hình IV - 19) 

  Tải trọng giới hạn trong trường hợp này được tính theo công thức sau: 
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   pgh = pT .(c + q.tgϕ)+ q        (IV - 50) 

  Trong đó: 

   pT : hệ số không thứ nguyên phụ thuộc vào YT và ϕ, tra bảng (IV-3) 

   YT = 
ctgq +ϕ.

γ
. y  Với: 0 ≤ y ≤ b    (IV - 51) 

 Từ công thức (IV-50), ta suy ra các trường hợp đặc biệt sau: 

 + Khi móng đặt trên mặt đất dính ( h=0, c≠0) thì: 

  pgh= pt .c       (IV – 52) 

 Trong đó: pT  phụ thuộc vào YT  = y
c

.γ
 

 Khi móng đặt trên đất cát ( c=0, q≠ 0, h/b< 0.5) 

  pgh =q(pT .tgϕ+ 1)      (IV - 53)  

 Trong đó: pT = 
ϕtgq .

γ
. y 

Bảng IV- 3: Trị số của pT 

ϕ(®é) 

YT

5 10 15 20 25 30 35 40 

0 6,49 8,34 11,0 14,8 20,7 30,1 46,1 75,3 

0,5 7,73 0,02 12,5 17,9 27,0 43,0 73,8 139 

1,0 6,95 9,64 13,8 20,6 32,3 53,9 97,1 193 

1,5 7,17 10,20 15,1 20,1 37,3 64,0 119 243 

2,0 7,38 10,80 16,2 25,4 41,9 73,6 140 292 

2,5 7,56 11,30 17,3 27,7 46,4 82,9 160 339 

9,0 7,77 11,80 18,4 29,8 50,8 91,8 179 386 

3,5 7,96 12,30 19,4 31,9 55,0 101,0 199 432 

4,0 8,15 12,80 20,5 34,0 59,2 109 218 478 

4,5 8,33 13,20 21,4 36,0 63,8 118 237 523 

5,0 8,50 13,70 22,4 38,0 67,3 127 256 568 

5,5 8,67 14,10 23,3 39,9 71,3 135 275 613 

6,0 8,84 14,50 24,3 41,8 75,3 143 293 658 

   

Ví dụ IV - 2: Xác định biểu đồ tải trọng giới hạn đối với trường hợp đất nền có γ = 

1,9t/m3; ϕ = 250 và c = 5 T/m2; móng rộng 4m, đặt sâu 1,8 m? 

  Trình tự tính toán như sau: 
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  Vì tải trọng giới hạn có biểu đồ hình thang nên chỉ cần tính trị số của cường 
độ tải trọng đó tại hai mép móng, tức là khi y = 0 và y = 4m. 

  Trong trường hợp này:  

   q = γ . h = 1,9 . 1,8 = 3,42 T/m2

  Với: y = 0 và YT = 0; tra bảng (IV - 3) được pT=20,7; do đó:  
   pgh = 20,7 .(5 + 3,42 . 0,465) + 3,42 = 139,6 T/m2

  Với y = 4 ta có: và YT = 
5465,0.42,3

9,1

+
. 4 = 1,15; tra bảng (IV - 3) và dùng 

phép nội suy, ta được: pT = 33,8 

  Do đó: 

   pgh = 33,8 .(5 + 3,42 . 0,465)+ 3,42 = 225,8 T/m2

b. Nền đất chịu tải trọng nghiêng, lệch tâm (hình IV - 20): 

  Thành phần thẳng đứng của tải trọng giới hạn (pgh) trong trường hợp này được 
xác định như sau: 

   pgh = Nγ.γ.y + Nq.γ.h + Nc.c    (IV - 54) 

Trong đó: Nγ, Nq, Nc- các hệ số sức 
chịu tải của đất phụ thuộc vào góc ma sát 
trong ϕ của đất và góc nghiêng δ của tải 
trọng, lấy theo bảng (IV - 4). 

  Thành phần nằm ngang τgh của tải 
trọng giới hạn xác định theo công thức: 

  τgh = pgh . tgδ       (IV - 55) 

  Biểu đồ tải trọng tính theo công thức 
(IV - 54) có dạng hình thang, các trị số của 
pgh tại điểm y = 0 và y = b được tính như sau (b: chiều rộng của móng hình băng) 

δ

δ Pgh

τgh

q=γ.h

b

Z

Y

P

Hình IV-20 

   p = N
( )0=ygh q.γ.h + Nc.c 

IV - 56   p  = p  + N
( )bygh = ( )0=ygh γ.γ.b 

  Hai thành phần thẳng đứng và nằm ngang của tổng hợp lực tải trọng giới hạn 
xác định theo các công thức sau đây: 

    pgh = 
2

1
.(pgh(y=0) + pgh(y=b)).b 

IV - 57
   τgh = pgh.tgδ 

  Đối với trường hợp tải trọng lệch tâm như ở trên (cả hai trường hợp a và b) 
thực ra nếu muốn tính toán sức chịu tải của nền cho chặt chẽ thì không những chỉ 
kiểm tra trị số pgh và p, mà còn phải kiểm tra cả điểm đặt của tải trọng nữa (điểm đặt 
của pgh phải trùng với điểm đặt của p do tải trọng ngoài tác dụng. Nhưng theo lời 
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giải của V.V.Xôcolovxki thì tải trọng giới hạn pgh chỉ có một điểm đặt nhất định với 
độ lệch tâm egh: 

   egh = 
3

b
 . ( ) ( )

( ) ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

+

+

==

==

2
3

pp
pp.2

0yghbygh

0yghbygh     (IV-58) 

  Thực tế thì điểm đặt của p và pgh rất có thể không trùng nhau, như vậy việc 
kiểm toán theo công thức (IV - 46) cũng không chính xác lắm. Trong trường hợp đó 
có thể  dùng phương pháp có tính quy ước để giải quyết. 

 Ví dụ IV - 3: Kiểm tra ổn định của nền đất cát có γ = 1,8 t/m3; ϕ = 300 dưới một 
móng hình băng có chiều rộng bằng 6m, đặt sâu 1,5. Tải trọng tính toán có điểm đặt 
cách trung điểm đáy móng một đoạn e = 0,5m và gồm hai thành phần: Thành phần 
thẳng đứng P = 150 T/m, thành phần nằm ngang T = 26,5 T/m. 

 Trình tự tính toán như sau: 

- Tính góc nghiêng của tải trọng tính toán: 

   010176,0
150

5,26
====

P
Tarctgδ  

 - Xác định tải trọng giới hạn theo góc nghiêng δ, Căn cứ vào trị số ϕ và δ, có 
thể xác định trị số của các hệ số tính toán theo bảng (IV-4): 

  Nq = 12,90  ; Nγ = 7,64 

 - Dùng công thức (IV-58) để tính trị số thành phần thẳng đứng của tải trọng 
giới hạn ( 0yghp = ) ) và  tại hai mép cạnh đáy móng. ( byghp =

  pgh(y=0) = 12,90 × 1,8 × 1,5 = 34,8 (T/m2) 

  pgh(y=b) = 12,90 × 1,8 × 1,5 + 7,64 × 1,80 × 6 = 117,3 (T/m2)  

 - Hợp lực pgh của hai thành phần thẳng đứng xác định như sau:   

  3,4566.
2

3,1178,34
=

+
=ghP  (T/m) 

 - Tính độ lệch tâm của tải trọng giới hạn theo công thức (IV-60) 

  megh 54,0
2
3

8,343,117
8,343,117.2

3
6

=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
+
+

=  

 Như vậy, độ lệch tâm tính toán và độ lệch tâm giới hạn gần bằng nhau, có thể 
so sánh Pgh và P theo K: 

  04,3
150

3,456
===

P
P

K gh  

  Bảng IV-4: Trị số của Nq, Nc và Nγ        

ϕ 

δ 
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

0 Nq 1,57 2,47 3,94 6,40 10,70 18,4 33,30 64,20 134,50 
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Nc

Nγ

6,49 
0,17 

8,34 
0,56 

11,0 
1,4 

14,90 
3,16 

20,7 
6,92 

30,2 
15,32

46,20 
35,16 

75,30 
86,46 

133,50 
236,30

5 
Nq

Nc

Nγ

1,24 
2,72 
0,09 

2,46 
6,56 
0,38 

3,44 
9,12 
0,99 

5,56 
12,52 
2,31 

9,17 
17,50 
5,02 

15,60 
25,40 
11,10

27,90 
38,40 
24,38 

52,70 
61,60 
61,38 

96,40 
95,40 
163,30

10 
Nq

Nc

Nγ

 
1,50 
2,84 
0,17 

2,84 
6,88 
0,62 

4,65 
10,00 
1,51 

7,65 
14,30 
3,42 

12,90 
20,60 
7,64 

22,80 
31,10 
17,40 

42,40 
49,30 
41,78 

85,10 
84,10 
109,50

15 
Nq

Nc

Nγ

  
1,77 
2,94 
0,25 

3,64 
7,27 
0,89 

6,13 
11,00 
2,15 

10,40 
16,20 
4,93 

18,10 
24,50 
11,34 

33,30 
38,50 
27,61 

65,40 
64,40 
70,58 

20 
Nq

Nc

Nγ

   
2,09 
3,00 
0,32 

4,58 
7,68 
1,19 

7,97 
21,10 
2,92 

13,90 
18,50 
6,91 

25,40 
29,10 
16,41 

49,20 
48,20 
43,00 

25 
Nq

Nc

Nγ

    
2,41 
3,03 
0,38 

5,67 
8,09 
1,50 

10,20 
13,20 
3,84 

18,70 
21,10 
9,58 

26,75 
35,75 
24,86 

30 
Nq

Nc

Nγ

     
2,75 
3,02 
0,43 

8,94 
8,49 
1,84 

13,10 
14,40 
4,96 

25,40 
24,40 
13,31 

35 
Nq

Nc

Nγ

      
3,08 
2,97 
0,47 

8,43 
8,86 
2,21 

16,72 
15,72 
6,41 

40 
Nq

Nc

Nγ

       
3,42 
2,88 
0,49 

10,15 
9,15 
2,60 

45 
Nq

Nc

Nγ

        
3,78 
2,70 
0,50 

4.2.3. Phương pháp Bêrêzantxev. 

 V.G.Bêrêzantxev áp dụng phương pháp của V.V.Xôcôlovxki để xác định tải 
trọng giới hạn phân bố đều (thực chất là trị số trung bình cường độ tải trọng giới 
hạn) khi lực tác dụng đúng tâm, đối với cả trường hợp bài toán phẳng và bài toán 
không gian. 

 Điểm tiến bộ trong phương pháp này là việc xét tới hiện tượng thực tế tồn tại 
nêm đất dưới đáy móng. Trong nhiều công trình nghiên cứu bằng thí nghiệm nén đất 
tác giả đã quan sát thấy sự hình thành của nêm đất này. Đó là một bộ phận của đất 
nền dính liền với đáy móng như một thể thống nhất. Sự hình thành của nêm đất có 
thể giải thích như sau: Khi móng lún, nó có khuynh hướng làm chuyển dịch đất sang 
hai bên. Nhưng vì giữa đáy móng và đất có ma sát, cũng như trong đất có ma sát và 
lực dính nên có một phần đất không di chuyển được. Cho nên khối đất đó dính liền 
với móng và ngày càng bị ép chặt vào thành nêm đất. Nêm đất hình thành do nhiều 
yếu tố như: độ nhám của móng, độ sâu của móng, độ chặt của đất, tính chất của tải 
trọng,v.v... trong đó chủ yếu là do sự ma sát giữa đáy móng và đất nền, cũng như 
tính ma sát và dính kết giữa các hạt đất. Hình dạng của nêm đất gần giống như hình 
tam giác cân với cạnh đáy là chiều rộng đáy móng, góc ở đỉnh thường có trị số 
khoảng 600-900. Trong phạm vi của nêm, đất bị nén chặt hơn đất ở xung quanh. 
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Nhiều công trình nghiên cứu chứng tỏ rằng, nêm đất có tác dụng làm tăng sức chịu 
tải của nền đất. 

 V.G.Bêrêzantxev đã dự trên nhiều nghiên cứu thực nghiệm kết hợp phương 
pháp của V.V.Xôcôlovxki để tính toán và đã đưa ra được những đường trượt tương 
đối đơn giản nhưng xấp xỉ như những đường trượt xác định bằng tính toán đồng thời 
đưa ra lời giải thực dụng để xác định được tải trọng giới hạn của nền đất cho cả bài 
toán phẳng và bài toán không gian. 

 a) Trường hợp móng nông: 

 Qua thí nghiệm thấy rằng đối với móng nông ( 5,0
b

h
< ), đất nền bị phá hoại 

theo kiểu đất bị trượt và trồi lên mặt. 

 * Bài toán phẳng: các đường trượt có dạng như hình (IV-21) 

 Nêm đất có dạng hình tam giác cân, hai góc ở đáy bằng 
4
π

trong khu vực abc 

và a'b'c', họ đường trượt thứ nhất bao gồm các đường thẳng xuất phát từ a và a', họ 
đường trượt thứ hai là những cung của đường xoắn lôgarít có phương trình: 

   
ϕνπ

4
3).

4
3(

.
2

tg

s ebr
−

=      (IV-59) 

 Trong đó: ν - góc quét của rs so với ad. 

 Đoạn db và d'b' hợp với đường nằm ngang một góc bằng ( ) 2/45 ϕ−o

                Sau khi 
giải hệ phương trình 
vi phân cân bằng 
giới hạn đối với 
từng đoạn, sẽ xác 
định được trạng thái 
ứng suất lần lượt tại 
d, b, a và c (cũng 
như vậy, đối với d', 
b' và a') do đó tính 
được trị số  ứng suất 
pháp và tiếp tại a, c và a'. Giả thiết rằng ứng suất giữa các điểm a, c và a', c phân bố 
theo đường thẳng và coi nêm đất như một vật rắn ở trạng thái cân bằng tĩnh học dưới 
tác dụng của tải trọng giới hạn pgh.b, trọng lượng nêm đất và các ứng suất trên hai 
cạnh ac và a'c, V.G.Bêrêzantxev đã tìm được công thức xác định tải trọng giới hạn 
trung bình pgh: 

rs

q=γ.hq=γ.h

π/4π/4π/4−ϕ/2 π/4−ϕ/2

c

b

Pgh

Z

l l

d

b b'

d'a a'
v

Hình IV-21: Sơ đồ tính toán đối với trường hợp bài 
toán phẳng, móng nông.

  pgh = A0.γ.b + B0.q + C0.c     (IV-60) 

trong đó: q = γ.h 

 A0, B0, C0 - các hệ số của sức chịu tải, tra ở bảng (IV-5) phụ thuộc vào ϕ.  
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Bảng (IV-5): Trị số của A0, B0 và C0     

16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46

A0 1,7 2,3 3,0 3,8 4,9 6,8 10,8 14,3 39,8 26,2 37,4 50,1 77,3 10,3 159,6

B0 4,4 5,3 6,5 8 9,8 12,3 19,3 24,7 32,6 32,6 54,8 72 98,7 137,2 195

C0 11,7 13,2 15,1 17,2 19,8 23,2 31,5 38 47 47 70 84,7 108,8 141,2 187,5

 

ϕ (độ) 
Hệ số 

Ví dụ IV-4. Xác định tải trọng giới hạn của nền đất dưới đáy móng cứng hình băng 
rộng 4m, đặt sâu 1,5m, nền đất là á sét có γ = 1,8 T/m3, ϕ = 220, c = 1 T/m2. 

 Trình tự tính toán: 

 Với ϕ = 220, tra bảng (IV-5) được các trị số A0 = 3,8 ; B0 = 8,0 và C0 = 17,2. 

 Theo công thức (IV-62) 

  pgh= 3,8.1,8.4 + 8.1,8.1,5 + 17,2.1 = 66,1 T/m2

 *Bài toán không gian: Đối với móng tròn đặt nông, sơ đồ tính toán có dạng 
như hình (IV-22). 

 Nếu cắt móng bằng một mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm đáy móng thì thấy 
nêm đất có hình tam giác cân với góc đáy bằng 45o. Đường trượt cũng chia làm hai 
đoạn khác nhau. Đoạn db và d'b' là các đoạn thẳng nghiêng một góc bằng 
( 2/4/ )ϕπ −  so với đường nằm ngang. Các góc bac và b'dc đều là góc vuông. Đoạn 
bc và b'c là những đường xoắn lôgarít có phương trình: 

  2
..

24
3

.

2
cos

2
ϕνϕπ

ϕ
tg

s ear
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=      (IV-61) 

 trong đó: a - bán kính mặt đáy móng 

   ν - góc quét của rs so với ab 

π/4 π/4
π/2

π/4−ϕ/2 π/4−ϕ/2

q=γ.h q γ.h

π/2

=

d

b

Z

v
a

b'

a' d'

Pgh

rs

a a

c

 Sau khi giải hệ 
phương trình vi phân cân 
bằng giới hạn đối với 
từng đoạn và giải phương 
trình cân bằng tĩnh của 
nêm đất như đối với bài 
toán phẳng, sẽ tìm được 
công thức tính toán tải 
trọng giới hạn trung bình 
của nền đất dưới đáy 
móng tròn đặt nông. Hình IV-22: Sơ đồ tính toán đối với trường hợp bài 

toán không gian, móng tròn đặt nông. 
   

pgh = Ak.γ.a + Bk .q + Ck.c     (IV-62) 
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Trong đó: Ak, Bk và Ck - các hệ số sức chịu tải, tra ở bảng (IV-6) phụ thuộc 
vào ϕ. 

 Đối với móng có đáy là hình vuông V.G.Bêrêzantxev đề nghị áp dụng công 
thức (IV-62) một cách gần đúng như sau: 

  c.Cq.B
2
b..Ap kkkgh ++γ=      (IV-63) 

Trong đó: b - là cạnh của đáy móng 

Bảng IV-6: Trị số của Ak, Bk và Ck  

ϕ (độ) 
Hệ số 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Ak 4,1 5,7 7,3 9,9 14 18,9 25,3 34,6 48,8 69,2 97,2 142,5 126

Bk 5,5 6,5 8,5 10,8 14,1 18,6 24,8 32,8 45,5 64 87,6 127 185

Ck 12,8 16,8 20,9 24,6 29,9 36,4 45 55,4 71,5 93,6 120 161 219

  

 b. Trường hợp móng sâu vừa (0,5 < h/b < 2) 

 Đối với nền đất tương đối chặt (đủ để cho khi nền bị phá hoại thì đất trồi lên 
mặt) những thí nghiệm đã chứng tỏ rằng, nếu độ sâu đặt móng tương ứng h/b tăng 
dần thì hình dạng của đường trượt cũng thay đổi, đường trượt là những đường cong 
đi lên phía mặt đất theo độ dốc lớn, chứ không thoải như trường hợp móng nông. 
Chỉ tới khi gần mặt đất thì mới có một đoạn thoải và cuối cùng gặp mặt đất dưới một 
góc bằng ( 2/4/ ϕπ − ) (trường hợp bài toán phẳng, hình IV-23a). Lớp đất trong 
phạm vi đặt móng tương đối dày, cho nên không thể dùng phương pháp đơn giản 
thay tác dụng của nó bằng một tải trọng phân bố đều q = γ.h như trước được. Qua 
nghiên cứu các tác giả đều thấy rằng, ứng suất tác dụng trên mặt Oy không phải là 
thẳng đứng mà là nghiêng. Đó là tác dụng qua lại giữa các lớp đất phía trên và phía 
dưới đáy móng. Chính vì vậy mà hình dạng đường trượt phía dưới đáy móng cũng 
thay đổi so với trường hợp móng nông (V.G.Bêrêzantxev và V.A.Iarotsenco) 

 * Bài toán phẳng: Sơ đồ tính toán 
như hình (IV-23a). Công thức tính toán có 
dạng: 

Hình IV-23a 

π/4−ϕ/2
ϕ

π/4−ϕ/2

π/4

ϕ ϕ

Z

b

b'

d'

b
d

c

I

II

III

 pgh = A.γ.b (IV-64) 

 Trong đó: A - hệ số tải trọng, phụ 
thuộc vào ϕ và h/b, tra trong bảng (IV-7). 
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Bảng IV-7: Trị số của A  
 

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

0,5 14 17,5 22,5 29,2 41,7 52,7 72 98,5 137 200 285

1,0 21,3 29,4 34,8 45,2 59 79,5 105,3 146,2 204 295 412

2,0 36,3 48,5 58,9 76,2 99 138 177 242 331 472 667

ϕ (độ) 
h/b 

 

 * Bài toán không gian: Cùng với phương 
pháp trên, V.G.Bêrêzantxev đã giải quyết 
trường hợp móng tròn có đường kính đáy móng 
bằng 2a. Tải trọng giới hạn tính theo công thức 
sau: 

0

100

200
300

400

500

600

700
800

100

900

1000

1100

1200

0,5 1,0 1,5 2,0

Ak'

ϕ=42o

ϕ=40
o

ϕ=38o

ϕ=35o

ϕ=32
o

ϕ=30o

ϕ=26o h
2a

  pgh = A'k .γ.a  (IV-65) 

Trong đó: A'k - hệ số sức chịu tải lấy 
theo biểu đồ (hình IV-23b) 

Ví dụ IV-5: 
 Cũng với nền đất á sét như ví  dụ IV-5, 
tính tải trọng giới hạn đối với trường hợp một 
móng có đáy là hình vuông, có cạnh bằng 4m, 
đặt sâu 1,5m. 

 Trình tự tính toán như sau: 

Với ϕ = 220 theo bảng (IV-6), Ak = 9,9 ; 
Bk = 10,8 ; Ck = 24,6. Hình IV-23b: Biểu đồ xác định 

 Theo công thức (IV-63):   

2.6,245,1.8,1.8,10
2
4.8,1.9,9pgh ++=

 pgh  = 89,6 (T/m2) 

Ví dụ IV-6 : Đất nền là cát mịn có γ = 1,9 t/m3 và ϕ = 300

 Tính sức chịu tải giới hạn của nền đất dưới đáy móng băng rộng 6m, đặt sâu 
12m. 

 Trình tự tính toán như sau: 

 - Đây là trường hợp bài toán phẳng với 2
6

12

b

h
== ; Tra bảng (IV-7) với ϕ = 

300  

được A = 58,9, do đó:  pgh = A.γ.b = 58,9.1,9.6 = 672 (T/m2) 

Ví dụ IV-7: Với điều kiện địa chất như ví dụ (IV-6). Tính sức chịu tải giới hạn của 
nền đất dưới một móng tròn có đường kính bằng 6m, đặt sâu 12m. 
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 Trình tự tính toán như sau: 

 Đây là trường hợp bài toán không gian. Trị số của độ sâu đặt móng tương đối 

a2

h
= 2; Tra biểu đồ (IV-23) được A'k = 240. 

 Theo công thức (IV-65): 370.1
2
6.9,1.240pgh ==  (T/m2) 

4.2.4. Phương pháp K.Terzaghi: 

 Sơ đồ tính toán của 
K.Terzaghi là vẫn dùng 
những đường trượt như ở 
trường hợp γ = 0, đồng 
thời có chú ý đến sự tồn 
tại của nêm đất mà 
K.Terzaghi giả thiết là 
hình tam giác cân với góc 
ở đáy bằng  ϕ cho phù 
hợp với các kết quả của 
thí nghiệm nén (hình IV-
25). Nêm đất phải khắc 
phục áp lực bị động của đất trong khu vực cân bằng giới hạn ở hai bên và dính kết 
chặt với đáy móng, các mặt trượt trong vùng (II) và (III) được xác định tương tự như 
trong phương pháp của Reisner. 

Z

b

p q=γ.h

π/4−ϕ/2 ϕ ϕ π/4−ϕ/2

q=γ.h

π/4−ϕ/2π/4−ϕ/2

Hình IV-24: Sơ đồ tính toán đối với bài toán 
phẳng của K.Terzaghi

 Trên cơ sở nhận định như vậy, K.Terzaghi đã đưa ra công thức tính tải trọng 
giới hạn ở trường hợp bài toán phẳng như sau: 

 c.Nh..N
2
b..Np cqgh +γ+

γ
= γ      (IV-66) 

     Trong đó: Nγ, Nq và Nc - Các hệ số sức chịu tải, phụ thuộc vào góc ma sát ϕ 
và tính theo biểu đồ(hình IV-25). 

          Ngoài ra K.Terzaghi còn đưa ra các hệ số kinh nghiệm vào công thức (IV-66) 
để tính tải trọng giới hạn trong trường hợp bài toán không gian. 

 - Đối với móng vuông có cạnh là b: 

 pgh = 0,4.Nγ.γ.b + Nq.γ.h + 1,3Nc.c     (IV-67) 

 - Đối với móng tròn có bán kính R: 

 pgh = 0,6.Nγ.γ.R + Nq.γh + 1,3.Nc.c     (IV-68) 
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6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0
0

o

o
1 0

o
4 0

o
3 0

o
2 0

ϕ o

Nq

cN
N γ

Nc , qN N γ  
 Hình IV-25: Biểu đồ để tra Nγ, Nq và Nc

Ví dụ IV-8 : Tính sức chịu tải của nền đất á sét có γ =1,8 (t/m3), ϕ = 220, c = 1 
(T/m2) dưới tác dụng của móng hình băng có bề rộng là 4m, đặt sâu 1,5m. 

 Trình tự tính toán như sau: 

 Với ϕ = 220 tra đồ thị (IV-25) được: Nγ = 6 ; Nq = 8 và Nc = 19. 

 Theo công thức (IV-66): 

  2,621.195,1.8,1.8
2

4.8,1.6pgh =++=  (T/m2) 

4.2.5. Phương pháp P.§.Ev®«kimov - C.C. Goluskevit: 

P.Đ.Evđôkimov và Goluskevit đã dùng phương pháp vẽ để tính tải trọng giới 
hạn hình băng tác dụng trên nền đất đồng nhất. Phương pháp này thường được dùng 
trong các công trình thuỷ lợi. Nội dung của phương pháp P.Đ.Evđôkimov là để xác 
định tải trọng giới hạn, P.Đ.Evđôkimov cũng dùng các đường trượt của trường hợp γ 
= 0, nhưng trong quá trình tính toán thì vẫn xét tới trọng lượng của đất ở các khu vực 
trượt (tức là chỉ tính đến tổng hợp lực của trọng lượng đất ở từng khu vực, chứ không 
xét đến trọng lượng đất như là những lực thể tích ). Khi đất nền ở trạng thái giới hạn, 
phạm vi vùng trượt bao gồm 3 khu vực (hình IV-26), trong đó khu vực I, tức là khu 
vực chủ động, biểu thị bởi tam giác ABE. Đoạn mặt trượt AB phẳng nghiêng với mặt 
nền một góc là ν, trị số góc nghiêng ν này phụ thuộc vào góc ma sát trong ϕ của đất 
nền và góc lệch δ của hợp lực tổng tải trọng công trình (Rgh) so với phương thẳng 
đứng. 

 Trị số của góc ν có thể xác định theo công thức sau: 

  ν = 0,5 [arcos(
ϕ
δ

sin

sin
)+ϕ - δ]    (IV-69) 

 Trị số của góc ABE bằng ϕ−
π
2

. Biết được góc này sẽ vẽ được khu vực I. Nếu 

biết bề rộng đáy móng là b thì sẽ tính được độ dài của AB và EB. 

  Khu vực II, tức là khu vực quá độ, có dạng hình quạt EBC, trong đó đường 
BC là đường xoắn lôgarit với phương trình: 

  EC   = r = r0.. e
θ.tgϕ  = .EB ϕθ tge .     (IV-70) 

Trong đó :   θ =       (IV-71) ν+ϕ− 2/45o
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Từ E kẻ EC làm với mặt phẳng ED một góc à=(45o-ϕ/2), như vậy điểm C 
được xác định, tương tự từ C kẻ đường thẳng làm với mặt phẳng nằm ngang tại đáy 
móng một góc à=(45o-ϕ/2), điểm giao cắt đó là điểm D, như vậy kích thước khu vực 
III đã xác định.  

Khu vực III, tức là khi vực bị động, biểu thị bởi tam giác cân CDE, có hai góc 
đáy là CDE = CED = (45o-ϕ/2)=µ. 

 Từ đó, sẽ có góc BEA được ký hiệu là α và tính theo biểu thức sau: 

  νπα −ϕ+=
2

      (IV-72) 

Lực dính của đất được xét bằng cách cho một áp lực phụ thêm tác dụng 
vuông góc với nền và có trị số bằng ϕσ ε tgc /=  

 Trọng lượng đất trong các khu vực I, II và III được ký hiệu là P1, P2 và P3 và 
tính theo các công thức sau đây: 

  αγ= sin.r.b..5,0p 01       (IV-111a) 

  γ
ϕ

−
= .

tg.4
rrp

2
0

2

2       (IV-111b) 

  p3 = 0,5.γ.r2.cosϕ      (IV-111c) 

          Các đại lượng có dạng ex, trong các công thức trên được tính theo bảng (IV-8). 

 Các lực tác dụng lên khối đất trượt bao gồm tải trọng giới hạn pgh, tải trọng 
tương đương σε, trọng lượng đất P1, P2, P3 các phản lực R1, R2, R3 và khi xét từng 
khối đất riêng biệt, thì còn các phản lực T1, T2. Khi đất ở trạng thái cân bằng giới 
hạn, các lực R1, R3 và T1, T2 làm với pháp tuyến của mặt tác dụng một góc bằng ϕ. 
Phản lực R2 được xem như tác dụng trên đoạn EE', trong đó EE' là giao điểm của 
AB và DC. Các vùng đất trượt được coi như những khối vật thể rắn. 

 Vẽ đa giác lực, điều kiện để khối trượt ABCDE cân bằng là đa giác lực phải 
khép kín. Việc xét sự cân bằng của toàn khối và vẽ đa giác lực cho toàn hệ được 
thực hiện bằng cách lần lượt xét cân bằng và vẽ đa giác lực cho từng khu I, II, III nối 
tiếp nhau bắt đầu từ khu III đến khu II và khu I. Kết quả thể hiện trên hình (IV-26). 
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ϕ
ϕ

α µ=45−ϕ/2o µ=45−ϕ/2o

β

δ '

δ '

q=γ.h

σ ε=c/tgϕσ ε=c/tgϕ

σε
.b

β=π/2−ϕ
α =π/2+ϕ−v
θ=π/2−ϕ/2+v

b

R 2

B
R 1 R 3

P3

T' 2

T2

C

E'

P 2

T'1 T 1

P1
tghv DA

T gh
E

Pgh

R gh

p gh

P3
+(

σε
+q

)E
D

P 1

P2

R 3

R 2

R 1R gh

T 1

T'1

T 2

T'2

T 1    A B
R 1    EB
R 2    EE'
T 2    D C
R 3    EC

 
Hình IV-26 : Sơ đồ tính toán theo phương pháp P.Đ.Evđôkimov-C.C.Goluskevit 

Phương pháp này có thể được sử dụng theo hai trường hợp khác nhau: 
        -Nếu tải trọng thiết kế p đã biết trước, tức là góc nghiêng δ đã biết, từ đó có thể 
tính được tải trọng giới hạn pgh, rồi kiểm tra hệ số an toàn theo điều kiện (IV-46). 

Tải trọng pgh tìm được bằng cách vẽ đa giác lực (hình IV-26), thành phần 
thẳng đứng và thành phần nằm ngang của tải trọng giới hạn xác định theo công thức: 

 εσ−δ= cos
b

R
p gh

gh       (IV-74.a) 

  δ=τ sin.
b

Rgh
gh       (IV-74.b) 

 Trường hợp móng chịu tải trọng lệch tâm  thì dùng bề rộng móng hữu hiệu 
(b’) thay cho bề rộng toàn bộ móng (b): 

  b’ = b - 2e       (IV-75) 

 Trong đó e là độ lệch tâm của tải trọng. 

- Nếu tải trọng chưa biết, tức là góc δ cũng chưa 
biết thì không thể làm như cách trên được. Lúc này giả 
định một loạt các trị số δ, rồi dùng phương pháp nói   
trên để tìm pgh và τgh, sau đó dựng đường cong quan hệ 
τgh = f(Pgh) như hình (IV-27). Sau khi thiết kế công 
trình và đã có trị số của tải trọng thiết kế p và τ sẽ xác 
định được điểm M trên đồ thị đó. Nếu M nằm đúng 
trên đường cong τ = f(p) thì  đất nền ở trạng thái cân 
bằng giới hạn (hệ số an toàn Kt = 1), điểm M ở phía 
trong đường cong thì đất nền ổn định. Ngoài ra nếu có 
trị số của tải trọng thẳng đứng p thì có thể dùng đường 
cong đó để tìm tải trọng giới hạn nằm ngang τgh lúc đó 
coi p = pgh. Cũng có thể làm ngược lại, bằng cách xuất 

O τgh

pgh

δ

pgh (pgh τgh)

τgh

Hình IV-27 
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phát từ tải trọng nằm ngang τ để tìm tải trọng giới hạn thẳng đứng pgh lúc đó tải 
trọng τ được coi như tải trọng giới hạn. 

Để thuận tiện trong tính toán sức chịu tải của nền khi thiết kế công trình thuỷ, 
tải trọng giới hạn có thể xác định dựa vào công thức giải tích tính pgh, được thành lập 
trên cơ sở đa giác lực ở hình (IV-26). 

Thành phần thẳng đứng của tải trọng được xác định theo công thức sau: 

pgh(y) = Nγ.γ.y + Nq.q + Nc.c      (IV-76) 

Thành phần tiếp tuyến với đáy móng: 

τ(x)gh = pgh(y).tgδ        (IV-77) 

Trong đó: q= γh - Tải trọng hông 

0 ≤ y ≤ b toạ độ của điểm cần tính 

Nγ, Nq, Nc - Các hệ số tải trọng giới hạn phụ thuộc vào góc ϕ và δ tra theo 
bảng (IV - 9). 

γ, ϕ, c - là dung trọng, góc ma sát trong và lực dính của đất nền 

b - bề rộng móng 

          Khi gặp trường hợp móng chịu tải trọng lệch tâm thì bề rộng móng được chọn 
là bề rộng móng hữu hiệu (b’): b’ = b - 2e; trong đó e là độ lệch tâm của tải trọng. 

Như vậy, để xác định được sức chịu tải của nền đất đối với các công trình 
thuỷ, cần phải tiến hành các bước sau đây: 

- Giả sử nhiều giá trị của góc δ: (δ = 0; δ = 0,14; δ = 0,34; δ = 0,94). 

- Với mỗi trị số δ, tính các cặp trị số pgh, τgh, theo công thức (IV- 76, IV-77). 

- Vẽ đường cong quan hệ pgh -  τgh như hình (IV - 27). 

- -Cặp giá trị pgh và τgh của điểm nào đó trên đường congvới góc δ đúng bằng với 
góc nghiêng của tải trọng thực tế công trình, thì cặp giá trị đó chính là tải trọng giới 
hạn cần tìm. 

- Dựa vào điều kiện (IV - 46) sẽ nhận được trị số sức chịu tải hoặc kiểm tra độ bền 
vững và tính ổn định của nền đất. 

Bảng IV-8: Trị số ex  với x = θ.tgϕ      
 

X ex x ex x ex x ex

0,00 1,0000 0,40 1,4918 0,75 2,1170 1,10 3,0042 
01 1,0101 41 1,5068 76 2,1383 11 3,0344 
02 1,0202 42 1,5220 77 2,1598 12 3,0649 
03 1,0305 43 1,5373 78 2,1815 13 3,0957 
04 1,0408 44 1,5527 79 2,2034 14 3,1268 

0,05 10513 0,45 1,5683 0,80 2,2255 1,15 3,1582 
06 1,0618 46 1,5841 81 2,2479 16 3,1899 
07 1,0725 47 1,6000 82 2,2705 17 3,2220 
08 1,0833 48 1,6161 83 2,2933 18 3,2544 
09 1,0942 49 1,6323 84 2,3164 19 3,2871 
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0,10 1,1052 0,50 1,6487 0,85 2,3396 1,20 3,3201 
11 1,1163 51 1,6653 86 2,3632 21 2,3535 
12 1,1275 52 1,6820 87 2,3869 22 3,3872 
13 1,1388 53 1,6989 88 2,4109 23 3,4212 
14 1,1503 54 1,7160 89 2,4351 24 3,4556 

0,15 1,1618 0,55 1,7333 0,90 2,4596 1,25 3,4903 
16 1,1735 56 1,7507 91 2,4843 26 3,5254 
17 1,1853 57 1,7683 92 2,5093 27 3,5609 
18 1,1972 58 1,7860 93 2,5345 28 3,5966 
19 1,2092 59 1,8040 94 2,5600 29 3,6328 

0,20 1,2214 0,60 1,8221 0,95 2,5857 1,30 3,6693 
21 1,2337 61 1,8404 96 2,6117 31 3,7062 
22 1,2461 62 1,8589 97 2,6379 32 3,7434 
23 1,2586 63 1,8776 98 2,6645 33 3,7810 
24 1,2712 64 1,8965 99 2,6912 34 3,8190 

0,25 1,2840 0,65 1,9155 1,00 2,7183 1,35 3,8574 
26 1,2969 66 1,9348 01 2,7456 36 3,8962 
27 1,3100 67 1,9542 02 2,7732 37 3,9354 
28 1,3231 68 1,9739 03 2,8011 38 3,9749 
29 1,3364 69 1,9937 04 2,8292 39 4,0149 

0,30 1,3499 0,70 2,0138 1,05 2,8577 1,40 4,0552 
31 1,3634 71 2,0340 06 2,8864 41 4,0960 
32 1,3771 72 2,0544 07 2,9154 42 4,1371 
33 1,3910 73 2,0751 08 2,9447 43 4,1787 
34 1,4049 74 2,0959 09 2,9743 44 4,2207 

0,35 1,4191 0,75 2,1170 1,10 3,0042 1,45 4,2631 
36 1,4333     46 4,3060 
37 1,4477     47 4,3492 
38 1,4623     48 4,3929 
39 1,4770     49 4,4371 

0,40 1,4918     1,50 4,4817 

 

Bảng IV-9. Hệ số tải trọng giới hạn Nγ, NC, Nq theo phương pháp Evđokimov-Goluskevit  
δ (tính theo ϕ) 

ϕ(0) Hệ số 
0 0,1ϕ 0,3ϕ 0,5ϕ 0,7ϕ 0,9ϕ 

8 

Nγ

NC 

Nq

0,4089 

14,643 

2,0580 

0,3984 

14,399 

2,0237 

0,3598 

13,855 

1,9473 

0,3037 

13,218 

1,8577 

0,2340 

12,440 

1,7484 

0,1485 

11,356 

1,5960 

10 

Nγ

NC 

Nq

0,5968 

14,016 

2,4714 

0,5742 

13,715 

2,4184 

0,5070 

13,052 

2,3014 

0,4184 

12,288 

2,1667 

0,3145 

11,374 

2,0056 

0,1929 

10,133 

1,7866 

12 

Nγ

NC 

Nq

0,8407 

13,989 

2,7935 

0,8001 

13,617 

2,8945 

0,6914 

12,807 

2,7223 

0,5578 

11,891 

2,5276 

0,4084 

10,818 

2,2995 

0,2417 

9,3988 

1,9978 
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14 

Nγ

NC 

Nq

1,1584 

14,381 

3,5857 

1,0908 

13,921 

3,4708 

0,9227 

12,930 

3,2240 

0,7274 

11,831 

2,9500 

0,5182 

10,571 

2,6357 

0,2951 

8,9502 

2,2316 

16 

Nγ

NC 

Nq

1,5732 

15,118 

4,3351 

1,4660 

14,547 

4,1713 

1,2136 

13,335 

3,8238 

0,9340 

12,016 

3,4458 

0,6465 

10,536 

3,0210 

0,3537 

8,6856 

2,4905 

18 

Nγ

NC 

Nq

2,1179 

16,182 

5,2577 

1,9527 

15,471 

5,0269 

1,5809 

13,985 

4,5440 

1,1867 

12,398 

4,0285 

0,7971 

10,660 

3,4635 

0,4181 

8,5492 

2,7778 

20 

Nγ

NC 

Nq

2,8368 

17,583 

6,3996 

2,5872 

16,697 

6,0772 

2,0465 

18,870 

5,4122 

1,4965 

12,959 

4,7169 

0,9740 

10,915 

3,9728 

0,4889 

8,5081 

3,0967 

22 

Nγ

NC 

Nq

3,7915 

19,358 

7,8211 

3,4188 

18,250 

7,3773 

2,6395 

15,998 

6,4634 

1,8779 

13,693 

5,5323 

1,1826 

11,287 

4,5602 

0,5669 

8,5420 

3,4512 

24 

Nγ

NC 

Nq

5,0700 

21,570 

9,6036 

4,5173 

20,178 

8,9836 

3,3998 

17,392 

7,7435 

2,3499 

14,605 

6,5026 

1,4293 

11,769 

5,2401 

0,6530 

8,6381 

3,8459 

26 

Nγ

NC 

Nq

6,7963 

24,305 

11,855 

5,9796 

22,548 

10,998 

4,3805 

19,090 

9,3107 

2,9368 

15,709 

7,6621 

1,7224 

12,362 

6,0295 

0,7483 

8,7881 

4,2863 

28 

Nγ

NC 

Nq

9,1494 

27,684 

14,720 

7,9429 

25,455 

13,538 

5,6548 

21,141 

11,241 

3,6709 

17,029 

9,0545 

2,0720 

13,069 

6,9490 

0,8541 

8,9870 

4,7785 

30 

Nγ

NC 

Nq

12,394 

31,872 

18,402 

10,608 

29,027 

16,754 

7,3255 

23,619 

13,637 

4,5958 

18,596 

10,738 

2,4911 

13,900 

8,0253 

0,7919 

9,2321 

5,3302 

32 

Nγ

NC 

Nq

16,922 

37,092 

23,178 

14,264 

33,435 

20,893 

9,5362 

26,616 

16,632 

5,7696 

20,454 

12,781 

2,9966 

14,868 

9,2906 

1,1034 

9,5222 

5,9502 

36 

Nγ

NC 

Nq

32,530 

51,963 

37,754 

26,507 

45,776 

33,258 

16,492 

34,706 

25,215 

9,2122 

25,281 

18,367 

4,3588 

17,290 

12,562 

1,4170 

10,240 

7,4400 

40 

Nγ

NC 

Nq

66,014 

76,506 

61,196 

51,714 

65,611 

55,504 

29,605 

47,007 

39,444 

15,093 

32,200 

27,019 

6,4272 

20,552 

17,245 

1,8186 

11,159 

9,3633 
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 Ví dụ IV-9: Cho một móng công trình có chiều rộng b = 10m, đặt trên nên đất dính 
đồng nhất, có góc ma sát trong ϕ = 100, lực dính đơn vị c = 0,1 (kG/cm2), trọng 
lượng thể tích đẩy nổi γđn = 1 (t/m3). Móng chịu tải trọng đúng tâm, thẳng đứng P = 
120 T/m. Xác định hệ số an toàn ổn định, cho biết mực nước trong nền ngang mực 
nước đáy móng. 

Trình tự tính toán như sau: 

Dùng phương pháp đồ giải mặt trượt của P.Đ.Evđôkimov - Goluskevit để tính 
pgh một đơn vị chiều dài để tính. 

- Tính các góc của mặt trượt trong trường hợp tải trọng đứng giới hạn (δ = 0): 

 ν = α = 450+ 0
0

0 50
2

10
45

2
=+=

ϕ
 

 θ = 450-ϕ/2+ν=450-10/2+50=900=1,57(radian) 

- Tính các cạnh của khối trượt: 

 mbEBr 8,7
984,0
766,0.10

10cos
50sin.10

cos
sin. 0

0

0 =====
ϕ
ν

 

  m25,1031,1.8,7e.8,7e.8,7e.rr 176,0.57,110tg.57,1tg
0

0

===== ϕθ

 m7,15766,0.25,10.240cos.25,10.2
2

45cos.r.2ED 00 ===⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ϕ

−=  

Dựa vào các số liệu nêu trên, có thể xây dựng được hệ thống mặt trượt như 
hình (IV-28). 

Tính các lực:  (T/m) 87,2950sin.8,7.10.1.5,0sin....5,0 0
01 === αγ rbP dn

P2 = γ®n. 8,62
10tg.4

8,725,10
.1

tg.4

rr
0

222
0

2

=
−

=
ϕ

−
 (T/m) 

P3 = 0,5.γ®n.r
2 .cosϕ = 0,5.1.10,252.cos100 = 51,7 (T/m)  

P3.σε = P3 + 1417,15.
10tg

1
7,51ED.

0
=±=σε  (T/m)  

Tính đại lượng phụ: 

 '48,921050
90sin

e
arctg

sin

e
arctg 000

0

90cos276,0costg
0

=−+=ϕ−α+
θ

=β
−θ−ϕθ

 

Dựa vào các đại lượng trên để vẽ đa giác lực như hình (IV-28) ta tìm được Pgh 

= dg = 214 (T/m). 

Suy ra : 3,1577,5621410.
10
1214. 0 =−=−=−=

tg
bdgPgh εσ  (T/m) 

Hệ số an toàn ổn định Kt là: 
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 31,1
120

3,157
P

P
K gh

t ===  

P=120T/m

I

II

III
A

B

E

D

b=10m 15.70m a

e

b

c

d

f

g

Pgh=214T/m

P1=29.87T/m

P2=62.8T/m

P3+ED.σε=144T/m

45+ϕ/2=50

β=92 48 'o

oo

45+10/2=40o o

40
o

45+ϕ/2=50o o

σε=5,6T/m2

o
40υ=50

o

θ=90
o

o
40α=50

o

 Hình IV-28
4.2.6 Phương pháp của J.Brinch Hansen: 

Trường hợp nền đất đồng nhất, ở trạng thái ổn định, móng có đáy phẳng, trị 
số phụ tải ở các phía của móng không khác nhau nhiều quá 25%, thành phần thẳng 
đứng của tải trọng giới hạn được tính theo công thức bán kinh nghiệm của J.Brinch 
Hansen mà TCXD45-78 giới thiệu là: 

  c.Dh..B.b.Ap 1
'
I1I1gh +γ+γ=     (IV-78) 

 Tải trọng giới hạn ngang: 

Hình IV-29: Biểu đồ các hệ số sức  
chịu tải. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1
2
3
4
5

10

20

30
40
50

100
150

H
ãû 

sọ
ú λ

γ, 
λq

,λ
c

tgϕI

 λc
 λq

 λγ

    (IV-79) δ=τ tg.pghgh

Trong đó: A1, B1, D1 - các hệ số không thứ 
nguyên, xác định theo công thức: 

  A1 = λγ .iγ.nγ   

    (IV-80) 

 B1 = λq.iq.nq   
    (IV-81) 

 D1 = λc.ic.nc   
    (IV-82) 

λγ , λq và λc : Các hệ số sức chịu tải, 

phụ thuộc góc ma sát trong ϕ1 của đất nền; tra 
theo biểu đồ hình (IV-29). 

iγ, iq và ic - Các hệ số ảnh hưởng góc 
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nghiêng của tải trọng phụ thuộc vào góc ma sát trong ϕ, của đất nền và góc nghiêng 

δ của tổng hợp lực các tải trọng tại mức đáy móng tra theo biểu đồ (hình IV-30). 

nγ, nq và nc - Các hệ số ảnh hưởng của tỷ số cạnh đáy móng hình chữ nhật: 

 ;    nn /25,01+=γ nnq /5,11+= ;   nnc /3,01+= ; bln /=  (IV-83) 

l, b - chiều dài và chiều rộng của móng, trường hợp tải trọng tác dụng lệch 
tâm lấy l’/b’ với l’, b,  tính theo công thức (IV-75). 

γI, γ'I - trọng lượng thể tích của đất ở dưới và ở trên mặt đáy móng. 

     c, h - lực dính đơn vị của đất và chiều sâu đặt móng. 

0,20 0,4 0,80,6 1,0

0,1

0,2

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0

0,20 0,60,4 1,00,8 0,20 0,60,4 1,00,8
1,0 0,9

0,8
0,7

0,6
0,5
0,4

0,3
0,2

1,0
0,9

0,8
0,7

0,6

0,5 0,4

0,3

0,2

1,0
0,9

0,8
0,7 0,6

0,5
0,4 0,3

0,2
0,1

iγ iq ic
tgϕ=0,1

tgϕ=0,1 tgϕ=0,1

tgδ/tgϕI tgδ/tgϕI tgδ/tgϕI  

g  

Đối với cá
(nay là cộng hoà L
hạn thứ nhất thì d
nghiêng giữa tổng
khi góc nghiêng ®

Song song 
trên, khi chưa có ®
thường dùng công
nén) của đất nền (

R = 1,2{R'.

Trong đó: R'- sức 

            b - chiều rộ
6m; 

h  - độ sâu 

γ'  - trọng lư

γi - trọng lư
độ sâu đặt móng. 
Hình IV-30: Biểu đồ các hệ số góc nghiêng tải trọn
c công trình cầu cống: Theo quy phạm CH-200-62 của Liên Xô 
iên bang Nga). Khi kiểm tra cường độ của nền theo trạng thái giới 
ùng các công thức của Berzanxev cho các nền đất cát khi góc 
 hợp các tải trọng và đường thẳng đứng nhỏ hơn 50 ( δ<50), còn 
ó lớn hơn 50 thì dùng công thức tính toán của V.V Xôcolovski. 

với việc dùng các công thức của lý thuyết cân bằng giới hạn nói 
ủ các đặc trưng tính toán của đất (γ và ϕ), hoặc đối với đất dính, 
 thức kinh nghiệm để xác định sức chịu tải tính toán R (chống 

T/m2) như sau: 

[1+K1 (b-2)] + K2.γ'(h-3)}    (IV-84) 

chịu tải qui ước của đất  lấy theo bảng (IV-10, IV-11 và IV-12); 

ng hoặc đường kính của đáy móng (m); khi b>6  thì vẫn lấy b= 

đặt móng (m); 

ượng thể tích trung bình của đất ở phía trên đáy  móng (t/m3); 

ượng thể tích (t/m3) của lớp đất có chiều dày hi (m) trong phạm vi 
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K1 và K2 - các hệ số lấy ở bảng (IV-13) 

Bảng IV-10: Trị số  R' (kG/cm2) của đất sét.      

Độ sệt B
Tên loại đất Hệ số 

rỗng 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

¸ cát, với 

A < 5 

0,5 

0,7 

3,5 

3,0 

3,0 

2,5 

2,5 

2,0 

2,0 

1,5 

1,5 

1,0 

1,0 

- 

- 

- 

¸ sét, với 

10 ≤A≤15 

0,5 

0,7 

1 0

4,0 

3,5 

3 0

3,5 

3,0 

2 5

3,0 

2,5 

2 0

2,5 

2,0 

1 5

2,0 

1,5 

1 0

1,5 

1,0 

1,0 

- 

Sét với 

A>20 

0,5 

0,6 

0 8

6,0 

5,0 

4 0

4,5 

3,5 

3 0

3,5 

3,0 

2 5

3,0 

2,5 

2 0

2,5 

2,0 

1 5

2,0 

1,5 

1 0

1,5 

1,5 

ở đây: A - chỉ số dẻo : khi trị số A nằm trong khoảng 5-10 và 15-20 thì lấy 
trị số R' trung bình giữa á cát và á sét, cũng như giữa á sét và sét. Đối với sét cứng 
(B<0), trị số R' được xác định theo kết quả thí nghiệm [R' = 1,5Rn] 

Rn - cường độ phá hoại của mẫu đất khi bị nén theo một trục. 

Bảng IV-11 :Trị số R' (kG/cm2) của đất cát trong nền đất.    

Trạng thái của đất 
Tên đất và độ ẩm 

Chặt Chặt vừa 

- Cát sỏi và cát thô (không phụ thuộc 
độ ẩm) 4,5 3,5 

- Cát vừa   + hơi ẩm 

                  + rất ẩm, bão hòa nước          

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

- Cát mịn   + hơi ẩm 

                  + rất ẩm, bão hòa nước          

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

- Cát bụi    + hơi ẩm 

                  + rất ẩm 

                  + bão hòa nước                      

2,5 

2,0 

1,5 

2,0 

1,5 

1,0 

 

Bảng IV-12: Trị số R' (kG/cm2) của đất vụn thô.      

Tên đất R’ 

- Đá dăm (cuội) có cát lấp đầy các lỗ rỗng 

- Đá dăm (sỏi) từ những mảnh vụn của đá kết tinh 

- Đá dăm (sỏi) từ những mảnh vụn của đá trầm tích 

6,0-10,0 

5,0-8,0 

3,0-5,0 
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Bảng IV-13: Trị số K1 và K2.        

Tên loại đất K1 (m
-1) K2

- Cuội, sỏi, cát sỏi, cát thô, cát vừa 

- Cát mịn 

- Cát bụi, á cát 

- ¸ sét, sét cứng và nửa cứng 

- ¸ sét, sét dẻo và dẻo mềm 

0,10 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0,30 

0,25 

0,20 

0,20 

0,15 

Nếu móng đặt tại nơi có nước mặt thì trị số của R được cộng thêm với số 
hạng 0,1H1 (kG/cm2), trong đó H1 là chiều sâu kể từ mực nước thấp nhất tới đáy 
sông. 

4.3. Phương pháp tính toán dựa vào giả thiết trước mặt trượt . 

Khi nền đất phá hoại, đất trượt theo một mặt trượt nhất định. Hiện tượng này 
đã được nhiều người nhận thấy từ lâu. Nhưng vấn đề xác định mặt trượt một cách 
chính xác, là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp, cho nên trước đây một số tác 
giả đã giả định trước mặt trượt là những mặt gãy khúc (phương pháp của 
X.I.Belzetxki, N.M Gerxêvanov, Packer, v.v...), rồi từ điều kiện cân bằng tĩnh của 
khối đất nằm trong phạm vi giới hạn bởi mặt trượt để tìm ra tải trọng giới hạn của 
đất nền, và xác định sự ổn định của công trình . 

Tất nhiên, điều giả định đó không phù hợp với thực tế, cho nên sau này có 
nhiều tác giả đã đề ra phương pháp tính toán dựa vào giả thiết trước mặt trượt là mặt 
hình trụ tròn (phương pháp của Petecxon; H.Kreg W.Fellenius, v.v...) được thừa 
nhận là đáng tin cậy hơn và được dùng chính thức trong các quy trình, quy phạm 
thiết kế nền móng công trình. 

Nội dung chủ yếu của các phương pháp mặt trượt hình trụ tròn là dùng cách 
"mò dần" xác định được mặt trượt nguy hiểm nhất, tức là tìm hệ số ổn định trượt của 
khối đất dưới đáy móng có hệ số ổn định nhỏ nhất. 

Muốn thế, từ một điểm O 
bất kỳ lấy làm tâm, vẽ một cung 
tròn đi qua mép đáy móng (hình 
IV-31). Chia khối đất trượt thành 
nhiều mảnh nhỏ thẳng đứng có 
chiều rộng là b. Tải trọng đáy 
móng được quy ra trọng lượng đất 
tương ứng. 

PghD A

BC bi

Ti

gi Ni

li

O

αi

αi

Tất cả các lực tác dụng trên 
một mảnh đất đều truyền xuống 
mặt trượt như trên hình (IV-31) đã 
biểu thị. 

Lực Ti = Gi.sinαi làm cho 
mảnh đất trượt trên mặt trượt (Gi là lực tác dụng trên mảnh đất thứ i) 

Hình IV-31: Sơ đồ tính toán theo phương 
pháp mặt trượt hình trụ tròn. 

Lực chống trượt xác định theo công thức: 
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Si = Ni.tgϕ1 + ci∆li = Gicosαi.tgϕi + ci∆li    (IV-85) 

Trong đó: ϕi - góc ma sát trong của đất trong phạm vi cung trượt ∆li tương 
ứng với mảnh thứ i; 

 ci - lực dính đơn vị của đất trong phạm vi cung trượt ∆li; 

 ∆li - chiều dài cung trượt tương ứng với mảnh thứ i; 

 αi  - góc tạo bởi đường thẳng đi qua điểm giữa của cung trượt ∆li tới 
tâm O và đường thẳng đứng. 

Như vậy, hệ số ổn định của nền là tỷ số giữa mô men chống trượt và mô men 
gây trượt, được xác định như sau: 

∑

∑ ∑
=

=

=

=

=

=

∆+
== ni

i
ii

ni

i

ni

i
iiiii

t

g

G

lctgG

M
M

K

1

1

sin.

..cos

α

ϕα
1     (IV-86) 

 Bằng phương pháp "mò dần" tính toán nhiều cung trượt để tìm được mặt trượt 
nguy hiểm nhất, tức là lúc ấy K có trị số nhỏ nhất (Kmin). Sau đó so sánh Kmin với hệ 
số cho phép (thường lấy từ 1,2-1,5). Nếu Kmin nhỏ hơn trị số cho phép tức là trường 
hợp không an toàn, cần thiết kế lại. 

 Từ đó, có thể nhận thấy rằng, phương pháp tính toán cung trượt hình trụ tròn, 
đã trình bày ở trên không xác định được tải trọng giới hạn, cũng không xác định 
được mặt trượt tương ứng với trạng thái giới hạn, tức là không thể cho biết được vị 
trí của mặt trượt có thể xẩy ra. Cho nên, cả phương pháp tính toán và hệ số ổn định 
K cũng chỉ có tính qui ước mà thôi. Muốn xác định được tải trọng giới hạn thì phải 
tìm được hệ số ổn định trượt Kmịn  = 1, để thực hiện được việc này cũng rất phức tạp. 

  

§5 ổn định của mái dốc 

 Mái dốc là một khối đất có một mặt giới hạn là mặt dốc (hình IV-32). Mái 
dốc được hình thành hoặc do tác dụng tự nhiên (sườn núi, bờ sông, bờ hồ v.v...) hoặc 
do tác dụng nhân tạo (ta luy nền đường đất đào, đất đắp, hố móng, kênh đào, thân 
đập đất, đê, v.v...) 

 Một trong những dạng phá hoại ổn định mái dốc là hiện tượng đất trượt (gọi 
tắt là hiện tượng trượt) Trượt là sự chuyển động của khối đất trên sườn dốc dưới tác 
dụng của trọng lực. Đó chính là một hiện tượng địa chất công trình động lực gây 
nhiều tổn thất và nguy hại cho tất cả các công trình xây dựng trên sườn dốc.  

Các yếu tố gây mất ổn định cho 
mái dốc thường là do tải trọng ngoài, trọng 
lượng bản thân của đất, áp lực nước lỗ 
rỗng, lực động đất và các yếu tố khác. 
Tham gia giữ cho mái dốc ổn định là lực 
dính và ma sát trong của đất. Cũng cần lưu 

H

α goïc däúc

vai däúc màût âènh

màût däúc

chán däúc

Hình IV-32 
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ý rằng trong một số trường hợp, yếu tố chống trượt có thể là trọng lượng bản thân 
của đất, ví dụ đất dùng làm bệ phản áp. Các đặc trưng cường độ chống cắt của đất ở 
mái dốc thường thay đổi lớn do ảnh hưởng của mưa, nắng theo mùa, do đó khi tính 
toán kiểm tra ổn định của mái dốc cần chọn các giá trị của các đặc trưng này trong 
mùa bất lợi nhất. 

 Thực tế chống trượt đã chứng tỏ rằng nhiều khi rất khó đạt được kết quả 
mong muốn do chưa xét đến đầy đủ các nhân tố gây ra hiện tượng trượt. Chính vì 
vậy mà ngày càng xuất hiện nhiều phương pháp mới để tính toán ổn định mái dốc. 
Tuy nhiên khi đề ra phương pháp tính toán, các tác giả đã cố gắng bảo đảm tính chất 
lý thuyết "đơn thuần" và điều đó đã dẫn đến sự phức tạp thêm của bản thân các 
phương pháp, thêm vào đó, do việc nghiên cứu chưa đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng 
đến ổn định của mái dốc, nên tất cả các phương pháp và sơ đồ tính toán đều phải 
dựa trên một số giả thiết nhất định, cho nên giá trị thực tế của phương pháp đó chưa 
được rõ ràng và chưa đáng tin cậy hoàn toàn. 

 Về cơ sở lý luận mà nói thì bài toán ổn định của mái đất thuộc cùng một loại 
với các bài toán sức chịu tải của nền đất và áp lực đất lên tường chắn. Vì vậy, để xét 
sự ổn định của các mái dốc, các tác giả cũng dùng những phương pháp tương tự như 
các phương pháp được dùng để giải quyết hai bài toán trên, các phương pháp này 
bao gồm hai nhóm: 

 + Nhóm phương pháp theo lý thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn ( giả 
thiết trước hình dạng của mặt trượt). Đặc điểm của nhóm phương pháp dùng mặt 
trượt giả định là không căn cứ trực tiếp vào tình hình cụ thể của tải trọng và tính chất 
cơ lý của đất đắp để quy định mặt trượt cho mái dốc, mà xuất phát từ kết quả quan 
trắc lâu dài các mặt trượt của mái dốc trong thực tế để đưa ra giả thiết đơn giản hoá 
về hình dạng mặt trượt rồi từ đó nêu lên phương pháp tính toán, đồng thời xem khối 
trượt như là một vật thể rắn ở trạng thái cân bằng giới hạn. 

 Phương pháp tính toán dựa vào giả thiết mặt trượt là mặt hình trụ tròn do 
K.E.Pettecxon đề nghị từ năm 1916, về sau được nhiều nhà nghiên cứu về ổn định 
mái dốc xác nhận, giả thiết này là phù hợp với thực tế, nhất là đối với những mái dốc 
đồng nhất. Đáng kể nhất đối với các phương pháp tính toán theo giả thiết này là 
phương pháp của W.Fellenius, H. Krey-Bishop, O.Frelix, K.Terzaghi, R.R.TSugaev 
v.v... 

 Phương pháp tính toán dựa vào giả thiết mặt trượt là mặt phẳng gẫy khúc, chỉ 
thích hợp cho một số trường hợp như: mái dốc gồm nhiều lớp đất có tính chất cơ lý 
khác nhau, hoặc khi trong nền có lớp đất yếu, hoặc mái đất tựa trên mặt đá gốc. 

 Nhược điểm chủ yếu của các phương pháp nêu trên là coi khối đất bị phá 
hoại như một cố thế, giới hạn bởi mặt trượt và mặt mái dốc, đồng thời xem trạng 
thái ứng suất giới hạn chỉ xảy ra trên mặt trượt mà thôi. 

 + Nhóm phương pháp dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn thuần tuý: 

 Nhóm lý thuyết này dựa trên giả thiết chính cho rằng, tại mỗi điểm trong 
khối đất đắp đều thoả mãn điều kiện cân bằng giới hạn. Việc một điểm bị mất ổn 
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định được giải thích là do sự xuất hiện biến dạng trượt tại điểm đó, còn mái đất mất 
ổn định là do sự phát triển của biến dạng trượt trong một vùng rộng lớn giới hạn của  
khối đất đắp. Công lao lớn đóng góp cho trường phái lý luận này phải kể đến W.J.W 
Rankine, F.kotter và sau này không ngừng được hoàn thiện thêm của L.Prandlt, H. 
Reissner, và V.V Xocolovxki... 

 Nhìn chung, nhóm phương pháp dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn thuần 
tuý vẫn mô phỏng được gần đúng trạng thái ứng suất trong khối đất bị phá hoại, về 
mặt toán học mang tính logic cao, nhưng vẫn còn hạn chế là vẫn chưa kể được biến 
dạng thể tích của khối đất. Do lời giải bài toán ổn định của mái dốc theo phương 
pháp này rất phức tạp, tốn nhiều công sức, cho nên phương pháp tính toán này chưa 
được áp dụng rộng rãi trong thực tế và kiểm định ổn định mái dốc. 

 Nhóm phương pháp dùng mặt trượt giả định cho trước có các nhược điểm nêu 
trên. Nhưng tuỳ theo tình hình cụ thể của từng công trình mà giả định trước các mặt 
trượt cho phù hợp, đồng thời phương pháp tính toán này đơn giản hơn và thiên về 
mặt an toàn hơn so với phương pháp dựa vào lý thuyết cân bằng giới hạn, đó chính 
là ưu thế của phương pháp này mà trong thực tế hiện nay đang được áp dụng rộng 
rãi hơn. 

 Việc tính toán ổn định mái đất là một nhiệm vụ cần thiết để xác định hình 
dáng, kích thước của mái đất một cách hợp lý nhất. Khi vận dụng các phương pháp 
tính toán để phân tích ổn định của mái đất cần phải xét đến tình hình làm việc của cả 
khối đất nền, vì các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của mái đất không chỉ bao 
gồm hình dạng mái đất cũng như cường độ và tải trọng bên ngoài tác dụng lên nó, 
mà còn cả tình hình biến dạng của nền đất nữa. 

5.1. Điều kiện ổn định của đất trên mái dốc. 

5.1.1. Điều kiện ổn định của đất rời lý tưởng khô hoặc ngập nước: 
h

MNN

A

B

α α'

α'

D
N

G
T

α 

Đất rời lý tưởng là loại đất 
chỉ có lực ma sát mà không có lực 
dính kết (c=0,  ϕ≠0). Mái dốc được 
cấu tạo bởi đất rời nằm trong trạng 
thái cân bằng, nếu mỗi phân tố đất 
nằm trên bề mặt mái dốc cũng ở 
trong trạng thái cân bằng. Xét điều 
kiện cân bằng của phân tố đất tại 
điểm M (hình IV-33). Trọng lượng 
G của phân tố có thể phân tích thành 
hai thành phần lực tác dụng. 

Hình IV-33: Sơ đồ phân tích ổn iịnh mái đất 
rời lý tưởng khi khô hoặc ngập nước 

Lực pháp tuyến N và lực tiếp tuyến T: 

  N = G.cosα       (IV-87) 

  T  = G.sinα       (IV-88) 
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 Lực T có xu hướng làm cho phân tố đất chuyển dịch xuống phía dưới chân 
dốc. Còn lực pháp tuyến N kết hợp với ma sát của đất trên mặt mái dốc tạo thành lực 
S = N.tgϕ chống lại lực gây trượt T. 

 ở điều kiện cân bằng các lực tác dụng lên phân tố phải thỏa mãn điều kiện 
sau: 

   T = S       (IV-89) 
 hay  G.sinα = G.cosα.tgϕ 

 do ®ã  tgα = tgϕ ;   hay α = ϕ    (IV-90) 

Công thức (IV-90) nói lên rằng: góc nghiêng giới hạn của mái dốc cấu tạo 
bởi đất rời bằng góc ma sát trong của đất.  

Mái dốc sẽ ổn định nếu góc hợp bởi mặt nghiêng của mái dốc với phương 
nằm ngang không vượt quá góc ma sát trong của đất và độ ổn định của mái dốc 
không phụ thuộc vào chiều cao của nó. 

Trong trường hợp đất bão hòa nước và có dòng thấm (hình IV-50) thì áp lực 
thủy động của nước thấm qua sườn dốc sẽ ảnh hưởng đến trị số góc dốc tự nhiên. 

Xét một phân tố đất với thể tích bằng một đơn vị tại điểm M trên mặt mái, 
nơi dòng nước thấm chảy thoát ra ngoài (hình IV-33). Thì lực gây trượt tác dụng lên 
khối đất phân tố này gồm: 

 T= G'.sinαt =  γ®n .sinαt     (IV-91) 

 D = γ0.i = γ0.sinαt      (IV-92) 

Lực chống trượt tác dụng lên khối đất phân tố đó là:   

 S = N.tgϕ = G'.cosαt.tgϕ = γ®n.cosαt.tgϕ   (IV-93)  

Trong đó:D - áp lực thủy động tác dụng lên khối đất phân tố 

γđn, γ0  - dung trọng đẩy nổi, và dung trọng của nước      
i - độ dốc thủy lực tại điểm chảy ra của dòng thấm và dòng thấm 
chảy men theo mặt mái dốc thì i được tính theo công thức: 

tl
hi αsin=

∆
=  

  αt - góc mái dốc ổn định khi có xét đến ảnh hưởng của dòng thấm. 

Như vậy khi phân tố đất ở trạng thái cân bằng thì phải thỏa mãn điều kiện sau: 

   T + D = S      (IV-94) 

 hay γ®n.sinαt + γ0.sinαt = γ®n.cosαt.tgϕ     (IV-94’)  

  tgαt = ϕ
γγ

γ tg
odn

dn .
+

      (IV-95) 



CHƯƠNG IV                                                                                                 Trang  206

 Như vậy, từ công thức (IV-95) có thể thấy rằng, áp lực thủy động có tác dụng 
làm giảm nhỏ gần gấp đôi góc mái dốc ổn định so với trường hợp không có áp lực 

thủy động. Tức là khi không có dòng thấm chỉ cần α≤ ϕ là mái dốc ổn định, còn khi 

có dòng thấm thì yêu cầu mái dốc phải có góc dốc α' ≤ 1/2ϕ mới đảm bảo ổn định. 

5.1.2. Điều kiện ổn định của đất dính lý tưởng: 

h

A

ω

T
G

N

B C

G
ω

 Đất dính lý tưởng là loại đất chỉ có 

lực dính kết chứ không có lực ma sát (ϕ=0, 

c ≠0). 

 Xét mái đất thẳng đứng AB trên 
hình (IV-34), và giả thiết rằng khi trượt 
khối đất sẽ trượt theo mặt phẳng AC làm 

với mặt phẳng nằm ngang một góc ω và 
tạo ra lăng thể trượt ABC. 

ở đây, lực tác dụng để gây trượt 
chính là trọng lượng G của lăng thể trượt ABC được tính bằng tích số của dung trọng 
đất và thể tích của lăng thể trượt (tính theo một mét dài), tức là; 

Hình IV-34: Sơ đồ phân tích ổn định 
của mái đất dính lý tưởng 

ωγγ ghBChG cot..
2
11.

2
.. ==        (IV-96)  

 Trọng lượng G của lăng thể trượt ABC phân thành hai thành phần đó là lực 
pháp tuyến N và lực tiếp tuyến T.  

 - Lực chống trượt S được xác định là: S = N.tgϕ +  AC .c; vì đất dính dính lý 

tưởng có ϕ=0, và AC = h/sinω nên ta có: 

   
ω

=
sin

h.cS       (IV- 97) 

 Trong đó: c là lực dính kết đơn vị của đất. 

 Lực gây trượt của lăng thể trượt ABC là: 

   ωωγω sin.cot.
2
.sin.

2

ghGT ==    (IV-98) 

 Như vậy,khi lăng thể trượt ABC ở trạng thái cân bằng phải thỏa mãn điều 
kiện sau: 

   S = T ⇒ ωωγ
ω

sin.cot.
2
.

sin
. 2

ghhc
=   (IV-99) 
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   h = 
ωγ

=
ωωγ 2sin.

c.4
cos.sin.

c2
   (IV-100) 

 Chiều cao  ứng với khi sử dụng tối đa tất cả các lực dính của đất, (nghĩa 

là chiều cao mà khi đó chưa xảy ra mặt trượt) được xác định khi sin2ω lớn nhất bằng 

một hoặc 2ω = 90

090
h

0; ω = 450. Điều đó chứng tỏ rằng dù có trượt theo một mặt trượt 
bất lợi nhất thì mái dốc cũng đạt được một trị số tối thiểu ở trạng thái cân bằng là: 

   
γ

=
c4h 90       (IV-101) 

 Tuy nhiên, xét về mặt ảnh hưởng của mưa nắng đến lực dính kết đơn vị và sự 

huy động của lực dính trên mặt trượt từ O ữOmax nên giá trị h90 = 2c/γ. 

 Như vậy khi  γ> /c2h 090  thì mái đất bị trượt    (IV-101’.a) 

 và  thì mái đất ổn định    (IV-101’.b) γ< /c2h 090

 Nói tóm lại, ở các đất dính, tùy theo dung trọng và lực dính của đất, mái dốc 
có thể giữ thẳng đứng tới một chiều cao xác định theo công thức (IV-101’.b). 

5.1.3. Trường hợp đất có cả lực ma sát và lực dính kết (ϕ ≠ 0 và c ≠ 0): 
 Trong trường hợp này, việc xác định độ ổn định của mái đất sẽ rất khó khăn 
và phức tạp, thậm chí khi khối đất đồng nhất và sức kháng cắt của đất được xem như 
không thay đổi theo thời gian. Hiện nay có nhiều phương pháp tính ổn định mái dốc 
cho trường hợp này, đồng thời với sự trợ giúp của máy tính điện tử và các phần mềm 
tính toán, do đó vấn đề tính ổn định mái dốc đã trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn rất 
nhiều . Trong phạm vi giáo trình Cơ học đất này, chỉ giới thiệu một số phương pháp 
mà trong thực tế hiện nay thường áp dụng. 
5.2 Phân tích ổn định mái dốc theo phương pháp mặt trượt cung tròn hình trụ. 
 Phương pháp mặt trượt cung tròn hình trụ là 
phương pháp gần đúng được áp dụng rộng rãi trong 
thực tế để tính ổn định mái dốc. Bản chất của 
phương pháp là xác định hệ số ổn định của mái dốc 
đối với mặt trượt nguy hiểm nhất. Hệ số ổn định 
trượt là tỷ số mômen của tất cả các lực chống trượt 
và mômen của tất cả các lực gây trượt đối với tâm 
trượt cho trước, còn mặt trượt được giả thiết là cung 
tròn có bán kính R ( Hình IV-35). 

A

B
C

D
R

O

Hình IV-35 5.2.1 Trạng thái cân bằng giới hạn của mái dốc: 
 Xét khối đất trượt ABCDA giới hạn bởi mặt 
trượt (theo hình IV-35). Khi khối đất nằm ở trạng thái cân bằng giới hạn, tính chất 
của đất được đặc trưng bằng góc ma sát trong giới hạn ϕgh và lực dính kết đơn vị giới 
hạn cgh. Như vậy với một khối trượt nhất định nằm trong trạng thái cân bằng giới 
hạn có thể tìm được nhiều cặp trị số ϕgh và cgh khác nhau thoã mãn điều kiện cân 
bằng giới hạn. Tức là có thể lập được đường cong cgh =f(ϕgh) với một khối đất bất kỳ 
(hình IV-36). 
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 Mỗi điểm nằm trên đường 
cong quan hệ cgh =f(ϕgh) cho ta 
một cặp trị số ϕgh và cgh tương ứng 
với trạng thái cân bằng giới hạn 
của khối đất trượt. Nếu mái dốc 
đang xét có cặp trị số ϕ và c thực 
mà toạ độ của nó nằm trên đường 
cong quan hệ cgh =f(ϕgh) (ví dụ 
điểm X) thì mái dốc ở trạng thái 
ổn định, còn trường hợp ngược lại 
khi toạ độ của cặp ϕ và c nằm ở 
phía dưới đường cong quan hệ cgh 
=f(ϕgh) (ví dụ điểm Y) thì mái dốc 
bị trượt. 

O

ghc (     =0)ghϕ 

ghc (ϕ    =0)gh

X

ϕ    (  ),Kϕ gh

cgh, K(c)

Y

cgh=f (ϕgh)

Hình IV-36: Đường cong quan hệ cgh=f(ϕgh) 
 Nếu gọi K là hệ số ổn định hay hệ số an toàn của khối đất đắp, thì hệ số này 
chính là tỷ số so sánh toạ độ cặp trị số ϕ và c thực của vật liệu đắp với toạ độ các 
điểm nằm trên đường cong quan hệ cgh =f(ϕgh). Nếu toạ độ cặp trị số ϕ và c thực của 
vật liệu đắp nằm phía trên đường cong quan hệ cgh =f(ϕgh) thì K>1 và ngược lại, nằm 
phía dưới thì K<1. 
 Như vậy việc tính toán ổn định của một mái dốc bất kỳ là đi lập đường cong 
quan hệ cgh =f(ϕgh). Phương trình biểu thị đường cong này gọi là phương trình cân 
bằng giới hạn của khối đất trượt. 
 Để lập phương trình này, các tác giả nghiên cứu về ổn định của mái dốc đều 
dựa vào công thức nổi tiếng của C.A.Coulomb: 
  τgh =cgh + σgh.tgϕgh      (IV-102) 
 Trong đó: τgh - ứng suất tiếp giới hạn tại điểm bất kỳ trên mặt trượt ở trạng 
thái cân bằng giới hạn; 
  σgh- ứng suất pháp giới hạn (vuông góc với mặt trượt) ở trạng thái cân 
bằng giới hạn; 
  ϕgh - Góc ma sát trong của đất ứng với trạng thái giới hạn của đất. 
 Để lập phương trình cân bằng giới hạn, hiện nay các tác giả thường dựa vào 
hai loại mô hình tính toán sau đây: 
 * Mô hình tính toán thứ nhất: 

dg

o

E1

E2

A B

C
Tgh

dcgh

dpdp'

dNgh
ϕgh

x

R

 Chia khối đất trượt ra thành nhiều 
cột thẳng đứng, mỗi cột đất được giới hạn 
bởi hai mặt phẳng thẳng đứng và được 
xem như một vật rắn nguyên khối tựa trên 
cung trượt, các tác giả nghiên cứu trên cơ 
sở mô hình này gồm G.Cơrây, K. 
Terzaghi. 
 Xét một cột đất phân tố bất kỳ i 
trong khối đất trượt (Hình IV-37), trong 
trường hợp tổng quát và khối đất ở trạng 
thái cân bằng giới hạn, các lực tác dụng 
lên cột đất này gồm: Hình IV-37: Sơ đồ tính toán ổn định 

theo phương pháp phân mảnh  + Trọng lượng bản thân của cột 
đất phân tố dg=b.h.γ đi qua điểm M trung 
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tâm đáy cột đất. 
 Trong đó:   b - Bề rộng của cột đất; 
   h - Chiều cao trung bình của cột đất 
   γ - Dung trọng tự nhiên của đất 
 + Lực E1 tác dụng bên trái cột đất 
 + Lực E2 tác dụng bên phải cột đất 
 Lực E1 ,E2 là ngoại lực đối với cột đất đang xét thứ i và trong trường hợp tổng 
quát có trị số và phương chưa biết. 
 + Phản lực dp là tổng hợp của ba thành phần: thành phần pháp tuyến dNgh, 
lực dính kết dcgh, tiếp tuyến với cung trượt, lực ma sát dTgh tiếp tuyến với cung trượt. 
Nếu không tính đến lực dính dcgh thì hợp lực của dNgh, và dTgh là dp', ở trạng thái 
cân bằng giới hạn dp' có phương tạo với pháp tuyến OM một góc ϕgh. Như vậy 
phương tác dụng của phản lực dp' của cột đất bất kỳ đều phải tiếp tuyến với vòng 
tròn tâm O có bán kính r0 = R.sinϕgh, vòng tròn này gọi là vòng tròn ma sát. 
 Trong đó:  O - Tâm của bán kính cung trượt; 
   R - Bán kính của cung trượt. 
 Do mỗi cột đất đều ở trạng thái cân bằng giới hạn, nên các lực nêu trên tạo 
thành đa giác lực khép kín, chú ý rằng hai lực tương hỗ E1 và E2 có thể xem như là 
những nội lực của khối đất trượt cho nên khi xét tổng quát toàn khối đất trượt thì 
không cần xét đến nó. 
  * Mô hình tính toán thứ 2:  
 Mô hình này do D.Taylor, 
A.I.Ivanov ... kiến nghị. Theo các tác giả 
này, khối đất trượt được xem như một vật 
rắn nguyên khối và tại mỗi điểm trên mặt 
trượt chịu tác dụng của ứng suất tiếp τ 
thoã mãn công thức của C.A.Coulomb 
(IV-102) khi ở trạng thái cân bằng giới 
hạn. Khi khối đất ở trạng thái cân bằng 
giới hạn thì khối đất này chịu tác dụng 
của các lực sau đây (Hình IV-38): 

ϕgh
dcgh

dNgh

dp'

dTgh C

BA

E0

E0

o

g

 + Nếu xét cả ngoại lực trên bề mặt, 
thì khối đất có trọng lực g theo phương Eo-Eo bất kỳ, còn nếu không có ngoại lực tác 
dụng trên bề  mặt thì lực này chỉ gồm có trọng lượng bản thân  và có phương thẳng 
đứng đi qua tâm của khối trượt, đây là yếu tố chủ yếu gây ra trượt của khối đất và có 
trị số bằng diện tích mặt cắt ngang nhân với dung trọng tự nhiên của đất.  

Hình IV-38: Sơ đồ tính toán ổn định khi 
xem khối đất như vật rắn nguyên khối. 

 + Lực dính phân tố dcgh = cgh.ds tác dụng trên một phân tố diện tích mặt trượt, 
có phương tiếp tuyến cung trượt. 

 Trong đó:  cgh - Lực dính kết đơn vị ứng với khi đất đạt trạng thái giới hạn; 

   ds - Chiều dài phân tố cung trượt.  

 + Phản lực phân tố dp' gồm tổng hai lực: lực pháp tuyến dNgh và lực ma sát 
dTgh tác dụng tiếp tuyến với cung trượt. 

  dNgh  = σgh.ds       (IV-103) 
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  dTgh  = dNgh.tgϕgh      (IV-103) 

 Với σgh - là ứng suất pháp giới hạn tại điểm đang xét. Phản lực phân tố dp' đi 
qua trọng tâm của phân tố diện tích và tạo với đường pháp tuyến một góc bằng ϕgh. 
Do đó mọi phản lực phân tố dp' trên mặt trượt đều tiếp tuyến với vòng tròn ma sát.  

 Vấn đề tính toán ổn định mái dốc là căn cứ vào sự phân tích lực tác dụng đối 
với hai loại mô hình tính toán nêu trên, để trên cơ sở đó, lập biểu thức tính hệ số ổn 
định.  

 Phân tích hai loại mô hình tính toán nêu trên cho ta thấy rằng: Với loại mô 
hình thứ nhất (chia khối đất trượt thành nhiều cột đất thẳng đứng) tuy tính toán có 
phức tạp, nhưng được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Bởi nó có thể dễ dàng tính 
toán với các mái dốc không đồng nhất. Loại mô hình tính toán thứ 2 không thể áp 
dụng cho mái dốc không đồng nhất nên ít được dùng trong thực tế. 

5.2.2 Phương trình cân bằng giới hạn: 

 Xét khối đất trượt ABC trên hình (IV-37), khi khối đất ở trạng thái cân bằng 
giới hạn thì tổng momen của các lực tác dụng đối với tâm O phải bằng không: 

  Hoặc  0Mo =∑ ∑∑ = ctgt MM     (IV-105) 

 Trong đó:  ∑ : Tổng momen gây trượt lấy đối với tâm O; gtM

   ∑ : Tổng momen chống trượt lấy đối với tâm O; ctM

 Từ đó có thể viết được phương trình cân bằng giới hạn dưới dạng tổng quát: 

  ∑ ∑ ∑+ϕ= ds.c.RdN.tg.Rdg.X ghghgh                            (IV-106) 

 Trong đó: ∑ ∑ : Với ds là độ dài đoạn cung trượt giới hạn 

trong cột đất đang xét. Các ký hiệu khác biểu thị trên hình (IV-37). 

σ= )ds.(dN ghgh

 Vấn đề cơ bản ở đây là xác định được trị số dNgh trong công thức (IV-106). 
Trước hết thấy rằng trọng lượng bản thân dg là nguyên nhân chủ yếu phát sinh ra 
phản lực dNgh. Do đó muốn xác định dNgh các nhà nghiên cứu đều đi tìm sự liên hệ 
giữa phản lực dNgh với dg thể hiện dưới dạng: 

  
dg

dNgh=β        (IV-107) 

 Hiện nay có nhiều phương pháp xác định β. Sau đây chỉ trình bày phương 
pháp chính có liên quan đến việc lập công thức tính hệ số ổn định của mái dốc. 

5.2.3 Phương pháp tính ổn định mái dốc: 

5.2.3.1 Phương pháp của K.Terzaghi 
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 Bằng cách chia khối đất trượt ra thành 
những cột đất thẳng đứng, K.Terzaghi 

x

b
E1

E2

dg

Mϕ gh

dNgh

dTgh+dcgh+(E1-E2)

dg R

O

αi

dcgh

Phân tích lực tác dụng đối với mỗi cột đất gồm 4 
lực cơ bản: dg, dcgh, E1, E2, với sơ đồ tính toán như 
hình (IV-39). 

 K.Terzaghi giả thiết rằng các lực E1, E2 có 
phương tiếp tuyến với điểm M trung tâm đáy cung 
trượt của cột đất đang xét. Như vậy đối với một cột 
đất bất kỳ cả 4 lực dg, dcgh, E1, E2 đều đi qua điểm 
M. Từ sự phân tích như vậy ta xác định được: 

  α==β cos
dg

dN gh                 (V-107’) 
Hình IV-39: Sơ đồ tính toán theo 
phương pháp của K.Terzaghi  

Cuối cùng phương trình cân bằng giới hạn có 
thể viết dưới dạng: 

  ∑ ∑ ∑+ϕα= ds.Rctg.cos.dgRXdg ghgh           (IV-108) 

 Phân tích phương pháp của K.Terzaghi  thấy rằng tổng số các lực E trong 
toàn khối đất trượt không bằng không, vì những lực E của các cột đất có góc 
nghiêng α khác nhau mà trị số của lực E lên hai cột đất kề nhau lại bằng nhau. Như 
vậy sơ đồ tính toán của K.Terzaghi  không thoã mãn phương trình cân bằng tĩnh học 
(phương trình hình chiếu các lực theo phương ngang và phương đứng), để đơn giản 
hoá tác giả không xét đến thành phần E1, E2 và Terzaghi đưa ra công thức tính ổn 
định mái dốc như sau: 

∑
∑ ∆+

=
ii

iiiii

g
lctgg

K
α

ϕα
sin.

)..cos.(
    (IV-109) 

Trong đó:  gi - Trọng lượng của mảnh thứ i; 

   ci, ϕi - góc ma sát trong và lực dính đơn vị tại mảnh i; 

   ∆li - Chiều dài cung trượt thuộc mảnh thứ i. 

5.2.3.2 Phương pháp áp lực trọng lượng của R.R.Tsugaev 

 Sau khi phân tích các phương pháp tính toán theo cân bằng giới hạn của 
Cơray và Terzaghi, Giáo sư Tsugaev đã tính toán với nhiều mái dốc khác nhau và rút 
ra hai kết luận: 

 -  Với những mái dốc tương đối thoải: m>2ữ2,5, mặt trượt thường ăn sâu 
xuống nền.  Lúc đó hệ số β có thể lấy bằng 1. Mái dốc các đê, đập đất trong thuỷ lợi 
thường là thoải hơn nên có thể dùng β=1 để tính toán. Lúc đó phương trình cân bằng 
giới hạn của mái dốc tương đối thoải có dạng: 
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 ∑ ∑ ∑+= dsRctgdgRXdg ghghϕ.
                                 (IV-110) 

α
x

y

ψ
R

O

C

A

dNgh=dg.cosα dg
α

 Phương pháp này gọi là phương pháp áp 
lực trọng lượng vì trị số áp lực pháp tuyến phân 
tố Ngh xác định trực tiếp bằng trọng lượng của 
cột đất đang xét. 

 - Với những mái dốc  m< 2÷2,5, mặt 
trượt không ăn sâu xuống nền và có dạng gần 
giống mặt phẳng. 

 Trị số β có thể tính bằng: β=cosψ. Lúc 
đó phương trình cân bằng có dạng giống 
phương trình (IV-108) của Terzaghi. Để đơn 
giản khi tính toán có thể lấy β=cosψ=Const. Trong đó ψ là góc hợp bởi dây cung 
AC với phương ngang. (Hình IV-40). 

Hình IV-40: Sơ đồ tính toán theo 
phương pháp áp lực trọng lượng 

 Phương trình cân bằng giới hạn trong trường hợp này có dạng: 

 ∑ ∑ ∑+ϕψ= dsc.Rdgtgcos.05,1.RXdg ghgh                          (IV-111) 

Trong đó: 1,05 - Hệ số điều chỉnh do lấy góc ψ  thay cho α của Terzaghi.  

Công thức tính ổn định mái dốc được R.R Tsugaev đưa ra như sau: 

    
∑
∑

∑
∑ +=

).(.
).(.

).(
).(

nn

in

nn

in

XZb
cdsR

XZ
tgZ

RK
ϕ      (IV-112) 

 Trong đó:  R - Bán kính cung trượt; 

   b - bề rộng mảnh thứ i; 

   Xn - Khoảng cách từ trục OY đến trung tâm đáy mảnh i đang 
xét; 

   dsn - Chiều dài đoạn cung trượt thuộc mảnh i đang xét; 

   Zn = ii h.∑γ  - Với γi là dung trọng các lớp đất có chiều cao 

tương ứng zi thuộc mảnh thứ i đang xét; 

   ϕi, ci - góc ma sát trong và lực dính đơn vị tại đáy mảnh thứ i 
đang xét. 

5.2.3.3. Phương pháp của W.Fellenius: 
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 Cũng bằng cách chia khối đất thành những cột thẳng đứng như Terzaghi: Xét 
một mảnh i bất kỳ (hình IV-41), các lực tác dụng lên mảnh phân tố này gồm: trọng 
lượng mảnh gi; tổng các lực pháp tuyến Ti; tổng các lực pháp tuyến Ni và tổng các 
lực thuỷ động Ui trên phương tiếp tuyến với đấy mảnh; tổng các lực tương tác giữa 
các mảnh i với mảnh i-1 và mảnh i+1; Ei-1 và E1+1. Theo Fellenius đề nghị chấp nhận 
là " Tổng hình chiếu của tất cả các lực tương tác giữa các mảnh thứ i với i-1 và i+1 
trên phương pháp tuyến bằng 0", do đó lực pháp tuyến Ni chỉ do gi gây ra. Cho nên 
phương  trình cân bằng giới hạn xác định trong điều kịên này trùng với công thức 
(IV-108) của K. Terzaghi. 

R
dgi

αi

O

Ni
Ti

Ui   li
li

xi

Hæåïng cuía læûc taïc 

duûng tæång häù giæîa 

maính i våïi caïc maính 

(i+1) vaì (i-1
)

O

αi

R

xi

gi

Ei+1

Ei-1

Ti

Ni

 

  Hình IV-41: Sơ đồ tính toán theo phương pháp phân mảnh của Fellenius 

Hệ số ổn định của mái dốc trong trường hợp không có tải trọng ngoài tác dụng 
xác  định theo quy ước như sau: 

 
âáútthánbaínlæåüngtroüngdotræåütmenMä

haûngiåïitræåütchäúngsæïcmenMäK =    (IV-113) 

 Từ điều kiện hình chiếu của tất cả các lực tương tác giữa các mảnh lên 
phương pháp tuyến là bằng 0, do đó hình chiếu của tất cả các lực tác dụng lên mảnh 
i trên phương pháp tuyến sẽ là: 

  0cosgUN iiii =α−+      (IV-114)  

 Trong đó: iii l.uU ∆=  

  ui - áp lực nước lỗ rỗng tại mảnh thứ i 

  ∆li - Chiều dài cung trượt của mảnh thứ i 

 Do đó ta có: iiiii lugN ∆−= αcos                                (IV-115) 

Mô men chống trượt của lăng thể đất trượt tính như sau: 

))cos([
11

∑∑
==

∆+∆−=
n

i

n

i
iiiict liclugtgRM αϕ                   (IV-116) 
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Mô men gây trượt của lăng thể đất : 

                         (IV-117) ∑
=

=
n

i
iit SingRM

1
. α

Vậy có thể đánh giá mức độ ổn định của mái dốc qua hệ số K, trị số của nó là: 

 

∑

∑ ∑

=

= =

α

∆−αϕ+∆
= n

1i
ii

n

1i

n

1i
iiiii

sing

)lucosg(tgl.c
K                        (IV-

118) 

Trong đó: c, ϕ - Lực dính kết đơn vị và góc ma sát trong của đất; 

 αi - Góc hợp bởi đường nối từ điểm giữa đáy cung trượt của mảnh thứ i với 
tâm O so với đường thẳng đứng; 

 gi - Trọng lượng của mảnh đất thứ i được tính:   

 γ∆= iii h.Xg                                   (IV-119) 

Với : ∆Xi - Bề rộng của mảnh thứ i; 

  hi - Chiều cao trung bình của mảnh thứ i; 

  γ - Dung trọng tự nhiên của đất. 

 Nếu mái dốc được cấu tạo gồm nhiều lớp đất có tính chất khác nhau, thì công 
thức tính hệ số ổn định của mái dốc sẽ là: 

 

∑

∑ ∑

=

= =

∆

∆−∆+∆
= n

i
iiii

n

i

n

i
iiiiiiiii

SinhX

luhXtglc
K

1

1 1
)cos(

αγ

αγϕ
                   (IV-120) 

 Trong đó: ϕi, ci - góc ma sát trong và lực dính đơn vị của lớp đất mà đáy cung 
trượt đi qua; 

 γ - Dung trọng tự nhiên trung bình của các lớp đất ở mảnh thứ i; 

  
i

n

1j
jj

i h

Z∑
=

γ
=γ                                           (IV-121) 

 Với:  n - số lớp đất; 
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  γj - Dung trọng tự nhiên của lớp đất j trong mảnh i có chiều cao tương 
ứng là Zj. 

5.2.3.4. Phương pháp phân mảnh của W.Bishop: 

 Phương pháp này của Bishop cũng dựa trên cơ sở chiu khối đất trượt ra thành 
những cột thẳng đứng, phân tích những lực tác dụng đối với mỗi cột đất gồm các lực 
cơ bản: Trọng lượng mảnh gi, tổng các lực tiếp tuyến Ti, tổng các lực pháp tuyến Ni, 
và tổng các lực thuỷ động ui trên phương pháp tuyến với đáy mảnh i, tổng các lực 
tương tác giữa các mảnh i với mảnh i-1 và mảnh i+1 là Ei-1 và Ei+1 như hình (IV-42). 
Nhưng ở đây Bishop giả thiết là tổng hợp lực bằng không (vì cân bằng) trên phương 
nằm ngang. Do đó để tìm được dNgh ta phải chiếu các lực lên phương thẳng đứng, 
lúc đó tổng hình chiếu của các lực tương tác giữa các mảnh (Ei-i, Ei+1) trên phương 
thẳng đứng sẽ bằng không và lực pháp tuyến dNgh bây giờ cũng chỉ do gi gây ra. Từ 
phân tích trên, hệ số β xác định trong trường hợp này là β=cosα và phương trình cân 
bằng giới hạn xác định trong trường hợp này trùng với công thức (IV-108) của 
K.Terzaghi. 
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  Hình IV-42: Sơ đồ tính toán theo phương pháp phân mảnh của Bishop

Từ điều kiện hình chiếu tất cả các lực tác dụng lên mảnh i trên trục thẳng đứng 
bằng không ta có: 

  0sinTgcos)UN( iiiiii =α+−α+                     (IV-122) 

 Trong đó :  
K

l.ctgNT ii
i

∆+ϕ
= ; iii luU ∆= . ; Và  

i

i
i cos

Xl
α

∆
=∆  

  K - là hệ số ổn định 

 Thay các giá trị trên vào công thức (IV-122) ta được trị số Ni là: 
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]tg.tg.

K
11[cos

tgX.c.
K
1Xug

N
ii

iiiii

i

αϕ+α

α∆−∆−
=                                 (IV-123) 

 Tương tự như trên, lấy mô men của các lực chống trượt và lực gây trượt với 
tâm O ta có công thức tính hệ số ổn định là: 

 

∑

∑

=

=

α

αϕ∆−+∆
= n

1i
ii

n

1i
iiiiii

sing

)(M/]tg)Xug(X.c[
K                       (IV-124) 

 Trong đó: ]
K
tg.tg1[cos)(M i

iii
αϕ

+α=α  

 ϕi, ci - góc ma sát trong và lực dính đơn vị của lớp đất mà đáy cung trượt đi 
qua; 

 ∆Xi , hi, - Bề rộng của mảnh thứ i và chiều cao trung bình của mảnh thứ i; 

 ui,γi - áp lực nước lỗ rỗng và dung trọng tự nhiên trung bình tự nhiên của đất 
tại mảnh thứ i. 

 Rõ ràng, ở phương pháp này, hệ số ổn định K có mặt ở cả hai công thức (IV-
123) và (IV-124) nên phải dùng phương pháp thử đúng dần để có trị số đúng K. 
Nghĩa là trước hết phải  giả thiết hệ số ổn định K=1 ở vế phải, sau đó thay vào các 
biểu thức (IV-123) và (IV-124) tính lặp nhiều vòng cho đến khi trị số giả thiết và trị 
số tính ra xấp xỉ nhau thì thôi. 

 Do vậy, vấn đề đặt ra là phải tìm được một cung trượt nào (hay tâm trượt nào) 
nguy hiểm nhất, nghĩa là cung trượt có hệ số ổn định nhỏ nhất (Kmin), để từ đó có thể 
đánh giá sự ổn định của mái dốc. 

 Nếu  Kmin < thì mái đất mất ổn định 

  Kmin =1 thì mái đất ở trạng thái cân bằng cực hạn 

  Kmin > 1 thì mái đất ổn định 

 Tùy theo tầm quan trọng và tình hình chịu tải khác nhau của mái dốc, đồng 
thời để nhằm đảm bảo an toàn cho mái dốc, hệ số ổn định nhỏ nhất này phải lớn hơn 
hệ số ổn định cho phép [Kat] được nêu trong quy phạm. Do vị trí tâm trượt nguy 
hiểm nhất phụ thuộc vào biến số là lực dính kết và góc ma sát trong của đất, hai biến 
số này được liên hệ với nhau bằng một phương trình, cho nên giải bài toán loại này 
chỉ có thể tiến hành bằng cách "tìm dần" 

Để giảm nhẹ khối lượng tính toán, năm 1927 W.Fellenius dựa vào kết quả 
của các công trình nghiên cứu của mình đã đưa ra phương pháp xác định vị trí mặt 
trượt nguy hiểm như sau: 
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Trước hết, ông tìm tâm của cung trượt nguy hiểm nhất với giả thiết đất chỉ có 
lực dính kết (ϕ = 0, c ≠ 0), bằng cách xây dựng điểm giao nhau giữa hai đường 
thẳng kẻ từ mép dưới và trên (A và B) của mái dốc hợp với mặt mái dốc và mặt 
phẳng nằm ngang đỉnh dốc dưới góc β1 và β2 (hình IV-43a) trị số của các góc β1 và 
β2 phụ thuộc vào kích thước mái dốc và lấy theo bảng (IV-14) và  cung trượt nguy 
hiểm nhất đi qua chân mái dốc. 

Kminmin minK

hệ số K
Đường cong

Q
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H
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nO

b)a)
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4,5H

2H

B
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O
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1:m
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2ββ2

1β

1:m

R

O

A

B

H

  
 

Bảng IV-14: Trị số của β1 v

Hệ số mái dốc : m 1 

β1(®é) 28 

β2(®é) 34 

 Nếu xét đến cả lực dính k
nguy hiểm sẽ chuyển dịch lên ph
đường cong rất thoải, có thể xem 
định là từ phía dưới chân mái dè
dài theo phương nằm ngang (về p
M. Nối O với M sẽ được đường 
một số tâm trượt O1, O2, O3, O4.
tương ứng đi qua A, đồng thời xá
... Dựa vào biểu đồ của những h
được trị số ổn định nhỏ nhất Kmin

dài (tâm Omin). Vẽ đường PQ vuô
qua Omin và chọn các tâm trượt O
trượt của những tâm O' này và cũn
tương ứng K'1, K'2, K'3, K'4... 

 Từ biểu đồ hệ số ổn định 
Kmin hay còn ký hiệu là Kmin. 

Theo nghiên cứu của V.V.
nằm trong giới hạn của một cun
trung điểm của mái dốc: một ®−
của mái dốc một góc 850 (hình I
cung ngoài có bán kính R2. Trị số
Hình IV-43
µ β2     

2 3 4 5 6 

25 25 25 25 25 

35 35 36 37 37 

ết và lực ma sát trong của đất thì tâm cung trượt 
ía trên hay xuống phía dưới đường OM theo một 
như một đường thẳng. Vị trí của điểm M được xác 
c lấy một đoạn bằng chiều cao mái dốc H, và kéo 
hía mái dốc) lấy một đoạn bằng 4,5H được điểm 

thẳng OM và kéo dài thêm ra một đoạn. Giả thiết 
.. nằm trên đoạn kéo dài và vẽ những cung trượt 
c định được những hệ số tương ứng K1, K2, K3, K4 
ệ số ổn định này (hình IV-43.b) có thể xác định 
, ứng với tâm trượt nguy hiểm nhất trên đường kéo 
ng góc với đường kéo dài từ đường thẳng OM đi 
'1, O'2, O'3, O'4 ,... trên đường PQ và vẽ các cung 
g đi qua A. Đồng thời tính được các hệ số ổn định 

này có thể xác định được hệ số ổn định nhỏ nhất 

Fanđev, tâm trượt nguy hiểm của mái dốc thường 
g hình quạt được tạo bởi hai đường thẳng đi qua 
ường thẳng đứng và một đường làm với đoạn dưới 
V-44). Cung của hình quạt này có bán kính R1 và 
 R1 và R2 xác định theo bảng (IV-15). 
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Bảng IV-15: Trị số của R1/H và R2/H 

Hệ số mái dốc m 1 2 3 4 5 6 

R1/H 

R2/H 

0,75 

1,50 

0,75 

1,75 

1,00 

2,30 

1,50 

3,75 

2,20 

4,80 

3,00 

5,50 
 

 Theo bảng (IV-15), H - là chiều cao 
của mái dốc. Theo phương pháp này, sau 
khi xác định được vùng tâm trượt nguy 
hiểm nhất abcd (Hình IV-44), có thể giả 
thiết nhiều tâm trượt nằm trong đó, mỗi 
tâm trượt sẽ xác định được một bội số của 
hệ số ổn định K tương ứng, cuối cùng sẽ vẽ 
được những đường đồng mức của K (có 
cùng trị số K). Sau đó chọn một tâm trượt 
trong phạm vi đường đồng mức K có trị số 
nhỏ nhất để xác định Kmin rồi xét sự ổn 
định của mái dốc. 

H

R
1

R2

 Thực tế tính toán đã cho thấy rằng, 
trường hợp nền đất đồng nhất, không có tải 
trọng tác dụng và không có dòng thấm thì vị trí mặt trượt thường đi qua chân mái 
dốc. Còn những trường hợp khác mặt trượt có thể đi vào phía trong hoặc đi ra phía 
ngoài chân mái dốc. Do đó khi kiểm tra ổn định của mái dốc cần phải giả định thêm 
các mặt trượt có điểm ra trên mái dốc và nằm ngoài chân mái dốc. 

Hình I-44: Phạm vi xác định tâm 
cung trượt theo V.V. Fanđev. 

 Khi xác định được hệ số ổn định nhỏ nhất Kmin,min tương ứng với tâm trượt 
nguy hiểm nhất, như thế bài toán đã giải quyết xong, lấy trị số của hệ số Kminmin so 
sánh với hệ số ổn định cho phép để đánh giá mức độ ổn định của mái dốc đang xét. 
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chương V: tính toán áp lực đất lên lưng tường chắn. 

§1. khái niệm chung.  
Tường chắn là kết cấu công trình dùng để giữ khối đất đắp hoặc vai hố đào sau 

tường khỏi bị sạt trượt. Tường chắn đất được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây 
dựng, thủy lợi, giao thông. Khi làm việc lưng tường chắn tiếp xúc với khối đất sau 
tường và chịu tác dụng của áp lực đất. Ví dụ trong xây dựng dân dụng và công nghiệp 
tường chắn thường được dùng trong các nhà có tầng hầm, trong xây dựng cầu đường 
dùng để chống đỡ nền đường đắp hay nền đường đào sâu, dùng để làm mố cầu, tường 
để bảo vệ các sườn dốc tự nhiên và nhân tạo khỏi bị trượt, sạt hoặc sụt lở. Trong các 
công trình xây dựng thủy lợi, tường chắn thường được dùng trong các công trình trạm 
thủy lợi, tường chắn thường được dùng trong các công trình trạm thủy điện trên sông, 
làm bộ phận nối tiếp giữa đập tràn hoặc nhà của trạm thủy điện với các công trình đất 
và sườn bờ, chúng cũng được dùng trong các công trình vận tải như âu thuyền hoặc 
dùng trong hệ thống dẫn nước thuộc trạm thủy điện như máng nước, bể lắng, ngoài ra 
tường chắn còn được dùng rộng rãi để đối phó với các quá trình xâm thực và bào xới, 
bảo vệ bờ sông, bờ biển, v.v� ở hình V-1 là mặt cắt của một số loại tường chắn : a) 
đường đắp ; b) đường đào ; c,d) Mố cầu ; g) tường bên cống nước ; h) tường tầng hầm . 

a) c)

d) g)

buồng 

ngầm

h)

b)

 
Hình V-1: Mặt cắt một số loại tường chắn 

 Chúng ta nên lưu ý rằng, đối với các công trình thủy công, có một số bộ phận 
của kết cấu công trình không phải là tường chắn đất nhưng có tác dụng tương hỗ với 
đất và cũng chịu áp lực của đất giống như tường chắn đất. Do đó, khái niệm về tường 
chắn được mở rộng ra cho tất cả những bộ phận của công trình có tác dụng tương hỗ 
giữa đất tiếp xúc với chúng. áp lực đất là một trong những tải trọng chủ yếu tác dụng 
lên tường. Vì vậy khi thiết kế và xây dựng các tường chắn, trước hết cần xác định được 
trị số, điểm đặt, phương và chiều tác dụng của áp lực đất, đó là tài liệu quan trọng trong 
thiết kế tường chắn 

 1.1. Phân loại tường chắn đất. 

 Người ta có thể phân loại tường chắn dựa trên các cơ sở mục đích sau đây : 
Theo mục đích xây dựng, theo đặc tính công tác của tường, theo chiều cao tường, theo 
vật liệu xây dựng tường, theo độ nghiêng của tường hay theo phương pháp thi công xây 
dựng tường, theo độ cứng,v.v� Trong đó việc phân loại tường theo độ cứng là yếu tố 
quan trọng nhất để tính toán sự làm việc đồng thời giữa tường chắn và đất. Theo cách 
phân loại này, tường được phân thành các loại sau: 
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 - Tường mềm: Là loại tường sinh ra biến dạng uốn khi chịu tác dụng của áp lực 
đất. Loại tường này thường là những tấm gỗ, thép, bê tông cốt thép ghép lại do đó 
chiều dày nhỏ hơn nhiều so với chiều cao và bề rộng của tường. Nếu bản thân tường 
chắn đất bị biến dạng (uốn) thì nó sẽ làm thay đổi điều kiện tiếp xúc giữa lưng tường 
chắn với khối đất đắp sau tường, do đó làm thay đổi trị số áp lực đất tác dụng lên lưng 
tường và cũng làm thay đổi dạng biểu đồ phân bố áp lực đất theo chiều cao tường. Sự 
ổn định của loại tường này được quyết định bằng cách chôn chân tường vào trong nền 
đất, để tăng cường sự ổn định và độ cứng của tường người ta thường dùng neo tường 
vào khối đất (Hình V-2.a) 

 - Tường cứng: Là loại tường không có biến dạng uốn khi chịu áp lực đất mà chỉ 
có chuyển vị tịnh tiến và xoay. Nếu tường cứng xoay mép dưới thì đỉnh thường có xu 
hướng tách rời khỏi khối đất đắp và chuyển vị về phía trước. Nếu tường cứng xoay 
quanh mép trên thì chân tường sẽ rời khỏi khối đất, loại tường này thường dùng vật liệu 
gạch, đá hộc, bê tông đá hộc, bê tông, tường có chiều cao, chiều dàyvà bề rộng gần 
bằng nhau. Độ ổn định của loại tường này thường được quyết định do trọng lượng bản 
thân tường, do đó loại tường này còn có tên gọi là tường Trọng lực (Hình V-2.b) 

 - Tường bán trọng lực: Loại tường này thường được cấu tạo bởi các cấu kiện bê 
tông cốt thép hoặc nhiều tấm bê tông cốt thép ghép lại với nhau. Tường này có chiều 
dày nhỏ hơn nhiều so với chiều cao và bề rộng của tường. Độ ổn định của tường quyết 
định không những chỉ do trọng lượng bản thân tường và bản đáy mà còn do trọng 
lượng khối đất đắp nằm trên bản móng (Hình V-2.c).  

Đáy tường

Lưng tường

Đỉnh tường

Q

R

G

c)b)a)  
 

1.2. áp lực đất và điều kiện sản sinh

 

Như chúng ta đã biết, tường ch
khối đất sau tường được cân bằng, kh
của khối đất sau tường và tải trọng ở t
ra một áp lực đất tác dụng lên lưng tư
trạng thái ứng suất của khối đất sau tư
tường cũng khác nhau. Vì vậy, trước k
biết điều kiện sản sinh ra chúng. 
 Dựa trên cở sở thí nghiệm ngh
tường là cát hạt vừa. K.Terzaghi đã ch
đất sau lưng tường luôn luôn có xu hư
tường thì sẽ tạo ra áp lực tác dụng lên
của đất, kích thước hình học của tường
tường. 

 

Hình V-2
 ra áp lực đất. 

ắn đất là một kết cấu công trình dùng để giữ cho 
ỏi bị đổ. Khi có tường chắn đất, do trọng lượng 
rên bề mặt khối đất đó (nếu có), cho nên sẽ sinh 
ường, tùy theo hình thức chuyển vị của tường mà 
ường sẽ khác nhau, do đó trị số của áp lực đất lên 
hi xét đến vấn đề tính toán áp lực đất, cần phải 

iên cứu tương tác giữa đất và tường, với đất sau 
o biết rằng, dưới ảnh hưởng của trọng lực, khối 
ướng chuyển dịch và khi gặp sức phản kháng của 
 tường. áp lực này phụ thuộc vào tính chất cơ lý 
 và nó phụ thuộc rất nhiều vào độ chuyển vị của 
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 Nếu tường tuyệt đối cứng, và hoàn toàn không chuyển vị đất sau tường ổn định, 
thì khối đất sau tường ở trạng thái cân bằng tĩnh, áp lực đất tác dụng lên lưng tường lúc 
này gọi là áp lực tĩnh và ký hiệu bằng Et. 
 Khi tường chuyển dịch về phía trước hoặc quay với một góc rất nhỏ quanh mép 
trước của chân tường (hình V-3a), thì khối đất sau lưng tường sẽ dãn ra, áp lực đất lên 
tường sẽ giảm dần khi độ chuyển dịch của tường tăng. Khi chuyển dịch đạt đến giá trị 
nhất định (theo K Terzaghi giá trị này là ∆ =0,1ữ0,5%H, H: chiều cao của tường) thì 
xuất hiện các vết nứt trong đất, khối đất sau tường sẽ bị trượt xuống theo các vết nứt, 
người ta gọi là mặt trượt chủ động. áp lực đất tương ứng khi xuất hiện mặt trượt  gọi là 
áp lực chủ động và ký hiệu là Ec. 
 Ngược lại nếu do tác dụng của lực ngoài tường chuyển dịch ngang hoặc ngã về 
phía sau (hình V-3.b) thì khối đất sau tường sẽ bị ép lại, do đó mà áp lực đất lên tường 
sẽ tăng dần lên khi độ chuyển dịch của tường tăng. Khi chuyển dịch đủ lớn (khoảng ∆ 
=1ữ5%H )trong đất xuất hiện vết nứt và khối đất sau tường bị đẩy trượt lên trên người 
ta gọi là mặt trượt bị động. áp lực đất tác dụng lên tường tương ứng khi xuất hiện mặt 
trượt gọi là áp lực bị động và ký hiệu là Eb. 

Hướng trượt

Mặt trượt

Hướng trượt

Mặt trượt

E

B

A

B

a)
Hướng trượt

A

E

C

E

B

B

A

A

Hướng trượt

E

C

c

b

c

b)

b

Mặt trượt
Mặt trượt

 
 

Hình (V-4) : Cho kết q
mô hình tường chắn của K.Ter
(V-4) ta thấy rằng, giá trị của
dụng lên tường chắn phụ thuộc 
chuyển vị của tường đối với đấ
trường hợp, khi tường chuyển 
phía này hay phía kia đến các
nào đó (∆c và ∆b) thì áp lực đấ
tường giảm hoặc tăng đến các t
áp lực chủ động hoặc áp lực bị ®
lực đất tác dụng lên lưng tường
không biến đổi nữa (ứng với 
bằng giới hạn) và phần đất sau 

 

Hình V-3

uả thí nghiệm 
zaghi. Từ hình 
 áp lực đất tác 
hướng và trị số 
t. Trong cả hai 
vị tăng dần về 
 trị số giới hạn 
t tác dụng lên 

rị số giới hạn là 
ộng, sau đó áp 
 chắn hầu như 
trạng thái cân 
lưng tường sẽ bị phá hoại (trượt) theo một mặt BC nào 

b®

E

0
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đó trong khối đất đắp (hình V-3). Từ nhận xét trên ta thấy rằng áp lực chủ động của 
đất có chiều cùng với chiều chuyển vị của tường, còn áp lực bị động của đất thì có 
chiều ngược với chiều chuyển vị của tường. 

Nhìn chung, tất cả các loại tường chắn đều làm việc ở điều kiện hết sức phức 
tạp, do đó việc xác định giá trị áp lực hông thực tế tác dụng lên công trình chắn đất là 
một vấn đề rất khó khăn, nên các giá trị áp lực hông tính toán được theo các phương 
pháp hiện có, kể cả phương pháp được gọi là chính xác nhất hiện nay cũng chưa cho 
được lời giải phản ánh đúng thực tế.  
1.3. Các lý thuyết tính toán áp lực đất lên tường chắn. 
 Lý thuyết áp lực đất là một trong những vấn đề quan trọng và phức tạp của Cơ 
học đất. Để giải quyết vấn đề này, đến nay đã có khá nhiều thuyết về áp lực đất theo 
những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy rằng tất cả các lý thuyết ấy thuộc 
về hai loại cơ bản khác nhau. 
 - Loại không xét đến độ cứng của tường và loại có xét đến độ cứng của tường 
(có thể tham khảo trong các tài liệu chuyên sâu về tường chắn). 
 - Loại không xét đến độ cứng của tường giả thiết tường tuyệt đối cứng và chỉ xét 
đến các trị số áp lực đất ở trạng thái giới hạn là áp lực chủ động và áp lực đất bị động. 
Thuộc loại này có thể phân thành hai nhóm. 
a) Nhóm theo lý thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn. 
 Các lý thuyết theo nhóm này đều giả thiết khối đất trượt sau tường chắn, giới 
hạn bởi mặt trượt có hình dạng định trước, như một khối rắn ở trạng thái cân bằng giới 
hạn. Đại diện cho xu hướng lý thuyết này là lý thuyết C.A.Coulomb (1773) và sau đó 
được I.V.Pôngxele, K.Culman, ... phát triển thêm. 
b) Nhóm theo lý thuyết cân bằng giới hạn phân tố (điểm): 
 Nhóm lý thuyết này chủ trương tính toán các trị số áp lực đất chủ động và áp lực 
đất bị động với giả thiết các điểm của môi trường đất đắp đạt trạng thái cân bằng giới 
hạn cùng một lúc. Lý thuyết này đã được giáo sư V.L.M.Rankine đề ra năm 1857 sau 
đó được nhiều tác giả phát triển thêm và đặc biệt đến nay lý thuyết cân bằng giới hạn 
phân tố được phát triển rất mạnh mẽ, trước hết phải kể đến các công trình nghiên cứu 
lý thuyết của viện sĩ V.V.Xôcôlovski. Ngoài ra còn có X.X.Geluskêvits đã thành công 
trong việc giải các bài toán về lý thuyết cân bằng giới hạn bằng phương pháp đồ giải, 
bằng hệ vòng tròn đặc trưng. 
 Đến nay, lý thuyết tính toán áp lực đất có xét đến độ cứng của tường (tường 
mềm) chưa được nghiên cứu đầy đủ bằng lý thuyết tính toán áp lực đất lên tường cứng 
loại này được phát triển theo hai hướng. 
 Xu hướng tính gần đúng theo các biểu thức tính toán áp lực đất chủ động và áp 
lực đất bị động đối với tường cứng. 
 Xu hướng tính tường mềm như dầm tựa lên nền đàn hồi và dùng các loại mô 
hình cơ học về nền để giải. Các phương pháp theo xu hướng này không những cho 
phép xác định áp lực đất lên tường mềm (tức là phản lực nền) mà còn xác định được cả 
chuyển vị của tường mềm nữa. 
 Lý luận áp lực đất của Xôcolovski hiện nay được coi là một lý luận chặt chẽ về 
mặt toán học, cho kết quả với độ chính xác khá cao và đúng với các quan sát thực tế, 
song còn bị hạn chế chủ yếu ở chỗ cách thực hiện lời giải quá phức tạp, chưa đưa ra 
được các lời giải và bảng tính sẵn cho mọi trường hợp cần thiết trong tính toán thực tế. 
 Còn lý luận áp lực đất của C.A.Coulomb chỉ được coi là lý luận gần đúng do 
những hạn chế của các giả thiết cơ bản. Song hiện nay lý luận này vẫn được dùng phổ 
biến để tính áp lực đất chủ động lên tường chắn, vì tính toán tương đối đơn giản, có khả 
năng giải được nhiều bài toán thực tế phức tạp và cho kết quả đủ chính xác trong 
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trường hợp tính áp lực đất chủ động, còn khi xác định áp lực bị động của đất thì sai số 
lại quá lớn so với thực tế. 
 
§2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH áP LỰC TĨNH CỦA ĐấT LÊN TƯờng chắn 

Xét bài toán mặt đất sau tường phẳng, nằm ngang, đất sau tường đồng nhất nằm 
trong trạng thái cân bằng bền, lưng tường phẳng thẳng đứng. Với giả thiết sự có mặt 
của tường không làm thay đổi điều kiện làm việc của đất. Khi đó áp lực của đất tác 
dụng lên mặt phẳng lưng tường chính là áp lực hông trên mặt phẳng đó trong nền khi 
không có tường. Do khối đất ở trạng thái cân bằng tĩnh nên áp lực đó gọi là áp lực tĩnh. 

Cường độ áp lực đất tĩnh được xác định theo công thức sau: 
zKP oo ..γ=          (V-1) 

Trong đó : - γ : là dung trọng của đất  
z: độ sâu của điểm M cần tính  
Ko hệ số áp lực hông của đất . Hệ số này có thể xác định bằng thí nghiệm hoặc 

tính theo các công thức sau: 

             
o

o
oK

µ
µ
−

=
1

       ;          K0 =1-sinϕ          ;      
ϕ

ϕ
cos

sin1−
=oK  

Hoặc có thể lấy theo bảng (V-1) sau: 
Bảng V-1: Hệ số áp lực hông K0   

Tên đất Cát á sét nhẹ á sét Sét 
Hệ số K0 0,43÷0,54 0,54÷0,67 0,67÷0,82 0,82÷1,00 

Vì đất ở trạng thái cân bằng bền nên vòng Mohr biểu diễn ứng suất tại điểm M 
nằm dưới đường C.A.Coulomb (Hình V-5).  

Biểu diễn cường độ áp lực đất tác dụng lên tường có dạng tam giác, do đó tổng 
áp lực đất tĩnh tính theo công thức: 

ot KHE .
2
1 2γ=          (V-3) 

Và điểm đặt cách đáy tường 1/3 H. 

ϕ

c

0

τ=σ ϕ+c

0P

γz

H

zγ

M

z

P

3
H

cE0

τ

σ

 
 Hình V-5 

 

§3. Lý THUYẾT ÁP LỰC ĐẤT CỦA C.A.COULOMB. 
Như chúng ta đã biết, trong nhóm theo lý thuyết cân bằng giới hạn của khối rắn 

có xu hướng xem khối đất trượt sau tường chắn, giới hạn bởi mặt trượt có hình dạng 
định trước: Là mặt phẳng (C.A.Coulomb), là mặt cong (W.Fellenius), là mặt hỗn hợp 
giữa phẳng và cong (L.Rendulic). 
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Do tính phức tạp trong tính toán của xu hướng xem mặt trượt là mặt cong hay 
mặt hỗn hợp, hơn nữa kết quả cũng không sai khác nhiều so với xu hướng xem mặt 
trượt là mặt phẳng của C.A.Coulomb, nên trong phần này chỉ trình bày xu hướng xem 
mặt trượt là mặt phẳng.  

Lý thuyết áp lực đất lên tường chắn của C.A.Coulomb dựa trên cơ sở của các giả 
thiết sau đây : 

- Tường tuyệt đối cứng không biến dạng, mặt trượt là mặt phẳng.  
- Lăng thể trượt xem như một khối rắn tuyệt đối được giới hạn bằng hai mặt 

trượt : mặt phát sinh trong khối đất và mặt lưng tường. Giả thiết này cho phép ta thay 
các lực thể tích và lực bề mặt tác dụng lên lăng thể trượt bằng các lực tương đương như 
trọng lượng G của lăng thể trượt, phản lực R từ khối đất bất động và phản lực E từ phía 
tường. 
 - Xét khối đất trượt ở trạng thái cân bằng giới hạn, nghĩa là trạng thái ứng với 
thời điểm bắt đầu trượt (trị số áp lực đất chủ động tính toán được xác định tương ứng 
với lực đẩy của lăng thể trượt lên tường, còn trị số áp lực đất bị động được xác định 
tương ứng với lực chống của lăng thể trượt lên tường). Với giả thiết này cho phép ta 
thừa nhận các góc lệch của các phản lực tại các mặt trượt bằng góc ma sát trong ϕ 
(giữa khối đất bất động và lăng thể trượt) và góc ma sát ngoài δ (giữa đất và lưng 
tường) đồng thời đa giác lực (G, Ec, R) khép kín. 
3.1. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất theo lý thuyết C.A.Coulomb. 
3.1.1. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất rời theo lý thuyết C.A.Coulomb 
 Giả sử có một tường chắn cứng 
với lưng tường phẳng AB, chắn giữ 
khối đất đắp (đất rời) sau lưng tường 
với mặt đất có dạng bất kỳ, không chịu 
tác dụng của tải trọng ngoài (hình V-6). 
Nếu gọi ε là góc nghiêng của lưng 
tường so với phương thẳng đứng và ω 
là góc hợp bởi mặt trượt giả thiết nào 
đó với phương nằm ngang, thì tại thời 
điểm xảy ra trượt sẽ xuất hiện hai mặt 
trượt AB và BC, tạo thành lăng thể trượt 
ABC.  

h δ

ψ g
ε

ec

b

ω

ϕ

ω−ϕ

a

r
r

g

ce
ψ

ω−ϕ

ε

  Theo giả thiết 2 và 3 thì phương 
của hai phản lực Ec và R được xác định 
bởi góc ma sát ngoài δ và góc ma sát trong ϕ như hình (V-6). Điều kiện cân bằng giới 
hạn được thỏa mãn khi tam giác lực (G, Ec, R) khép kín. Do đó, dựa vào hệ thức lượng 
của tam giác lực (hình V-6): có thể rút ra biểu thức sau đây của áp lực chủ động đối 
với đất rời lên lưng tường cứng. 

Hình V-6 

   
( )

( )ψϕω
ϕω
+−

−
=

sin
sin.GEc      (V-4) 

Trong đó :  G - Trọng lượng của lăng thể trượt ABC ; 
  ω - Góc trượt ; 
  ψ - Góc nghiêng giữa Ec và phương thẳng đứng và xác định bằng: 
    ψ = 900 - ε - δ     (V-5)  
  ε - Góc nghiêng của lưng tường. 

 Tương tự ta có biểu thức tính R :  
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   ( )ψϕω
ψ

+−
=

sin
sin.GR       (V-6)  

 Trong phương trình (V-4) do đại lượng G thay đổi theo ω, nên Ec là hàm số của  
ω. Để tính toán ổn định của tường phải dựa vào áp lực chủ động lớn nhất Ecmax của đất 
tác dụng lên lưng tường. Do đó, để giải được bài toán áp lực đất C.A.Coulomb đã dùng 
nguyên lý cực trị để đưa thêm vào một phương trình nữa. Nguyên lý cực trị tức là góc 
ω ứng với trị số áp lực chủ động lớn nhất (Ecmax) của đất rời lên lưng tường cứng được 
xác định từ điều kiện: 

   0
d

dEc =
ω

       (V-7) 

Từ phương trình (V-4) có thể thấy rằng hàm   số 
Ec = f (ω) biến thiên theo dạng đường cong (hình V-7) 
đường cong này sẽ cắt trục ω tại các điểm khi ω = ϕ 
hoặc ω=900+ ε, tứclà Ec = 0. Nếu vẽ đường thẳng tiếp 
tuyến với đường cong và song song với trục ω sẽ xác 
định được trị số áp lực chủ động lớn nhất (Ecmax) và trị số 
góc trượt ω0.  

Để xác định được trị số lớn nhất của Ec  trong các 
trị số có thể có, người ta phải giả thiết nhiều mặt trượt 
BC có thể xảy ra, để từ đó xác định được trị số Ecmax. Dựa 
vào các điều kiện của bài toán đặt ra (hình dạng lưng 
tường, hình dạng mặt đất đắp, và tải trọng ngoài tác dụng lên khối đất đắp, v.v ...) hiện 
nay thường dùng các phương pháp sau đây để xác định áp lực chủ động lớn nhất Ecmax 
của đất. 

c maxe

ω

ec 

ο
ο90+εO ϕ ω

Hình V-7

 3.1.1.1. Thành lập công thức tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất rời theo 
phương pháp giải tích. 

Phương pháp giải tích chỉ dùng để giải bài toán với trường hợp mặt đất phẳng và 
lưng tường phẳng (hình V-8). Từ đáy tường B trên hình (V-8). Kẻ trục ma sát BD hợp 
với phương nằm ngang một góc bằng góc ma sát trong của đất ϕ. Và cũng từ B vẽ trục 
chuẩn BK hợp với lưng tường một góc (ϕ + δ). Như vậy trục chuẩn BK sẽ tạo với 
đường kéo dài của trục ma sát một góc bằng ψ. 

c)

z

H

b)a)

h

c
a

d

b

k
e

fβ

ϕ+δ
ε

ψ

ψ

ϕ−α

ω ϕ

ψ

ω−ϕ

e

r
g

γ c®hk

ψ

ε

α
c

  
  Hình V-8 
 
Giả sử BC là một mặt trượt bất kỳ và có góc trượt tương ứng là ω. Từ A và C kẻ 

các đường AE, CF song song với trục chuẩn BK. Từ hình (V-8) ta thấy rằng tam giác 
BCF đồng dạng với tam giác lực nên ta có :  
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BF
CFGEc .=         (V-9) 

Trong đó :  βγ= sin.AC.AB..
2

1
G       (V-10) 

với  β = 900 - ε + α  
 γ - dung trọng của đất     

 Thay (V-10) vào (V-9) ta có :         βγ= sin.
BF

CF
.AC.AB..

2

1
Ec           (V-11) 

 vì CF // AE nên ta có :  

   
ED

FD
.AECFvµ

ED

EF
.ADAC ==     (V-12) 

 Thay (V-12) vào (V-11) ta có :  
BF

FD.EF
.

ED

AD.AE.AB
.sin..

2

1
E

2c βγ=    (V-13) 

       Từ biểu thức (V-13) ta thấy rằng AB, AE, AD và ED hoàn toàn không 
phụ thuộc vào góc trượt ω, cho nên trị số cực đại của áp lực chủ động (Ecmax) sẽ tương 

ứng với trị số cực đại của biến lượng 
BF

FD.EF
. 

 Nếu ta đặt :   và
ED

AD.AE.AB
.sin..

2

1
A

2
βγ=  

BF

FD.EF
X =  

 với lý do trên ta có : Ecmax = A.Xmax                 (V-14)  

 Do điểm C chưa xác định dẫn đến F cũng chưa xác định được nên đặt BF = x là 
ẩn số, BE = a và BD = b là những số đã biết. 

 Ta có :   
( )( )

x

xbax
X

−−
=       (V-15) 

Dựa vào điều kiện (V-7) và (V-14) ta có : 0=
dx
dX

, sau khi giải ra ta có trị số 

cực đại của xmax = b.a  và đem thay trị số này vào phương trình (V-15) ta được trị số 
cực đại của X là :  

    ( )2

max abX −=      (V-16)  

Xét tam giác ABD ta có góc ADB =ϕ-α thì theo hệ thức sin trong tam giác lượng ta có 

   

( ) ( )
( )

( ) abDEABAE

ABADbAB

−=
−

=

−
−

=
−

=

;
sin

cos.

sin
cos.;

sin
sin.

ψ
εϕ

αϕ
εϕ

β
αϕ

 

Thay AB, AD, AE, DE và (V-16) vào (V-14) đồng thời rút gọn ta có : 

   
( )

[ ]2

2
2

max
/1

1.
sin

cos...
2
1

ba
ABEc

+

−
=

ψ
εϕγ                 (V-17) 

 Mặt khác ta có:  
ε

=
cos

H
AB , và nếu đặt 

b

a
Z =  ta có thể viết dưới dạng sau :  

  
( ) ( )

( )α−ε
α−ϕ

ϕ
δ+ϕ

=×==
cos

sin
.

sin

sin

b

AB

AB

a

b

a
Z  , thay Z vào công thức (V-17) 
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ta có:   cdc KHE ...
2
1 2

max γ=        (V-18)  

Trong đó :  Kcđ - là hệ số áp lực chủ động của đất và bằng  

  
( )

( ) ( )
( )

22

2

cos.sin
sin.sin1

1.
sin.cos

cos

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−+

+

−
=

αεψ
αϕδϕψε

εϕ
cdK          (V-19) 

 H - là chiều cao tường chắn ;   δ - góc ma sát giữa đất đắp và lưng tường có thể 
lấy theo bảng (V-2) ; các đại lượng khác như hình vẽ (V-8).   
 * Các trường hợp đặc biệt. 
 - Trường hợp tường thẳng đứng với lưng tường nhẵn, mặt đất sau lưng tường 
nghiêng dưới góc bằng góc ma sát trong của đất, tức là (ε = 0, δ = 0 và α = ϕ). 
  Do đó :  Kc® = cos2ϕ       (V-20)  
 - Trường hợp lưng tường nghiêng, lưng tường trơn nhẵn và mặt đất nằm ngang 
tức là  (δ = 0 , α = 0 và ε ≠ 0). Do đó ta có :  

   εεϕε cos
2

45
2

0
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−+±= tgtgKcd    (V-21) 

Lấy  dấu (+) khi tường nghiêng dương còn dấu (-) khi tường nghiêng âm 
 - Trường hợp tường thẳng đứng, lưng tường trơn nhẵn và mặt đất sau lưng tường 
nằm ngang, tức là (ε = 0 , δ = 0 và α = 0). Do đó ta có :  

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

2
4502 ϕtgKcd       (V-22) 

   Bảng V-2: Trị số góc ma sát giữa đất đắp và lưng tường.    
Đặc điểm tường chắn Góc ma sát δ 

Lưng tường trơn nhẵn, thoát nước không tốt  
Lưng tường nhám, thoát nước tốt  
Lưng tường rất nhám, thoát nước tốt  
 

0 ÷ ϕ/3 
ϕ/3 ÷ ϕ/2 
ϕ/2 ÷ 2ϕ/3 

Từ công thức (V-18) ta thấy rằng, áp lực chủ động (Ecđ) tỷ lệ thuận với chiều 
cao tường. Do vậy cường độ áp lực đất chủ động tác dụng lên tường tại độ sâu Z được 
tính như sau: 

  cdcd
c

c KzKz
dz
d

dz
dE

P ..)..
2
1( 2 γγ ===            (V-23) 

 Biểu đồ cường độ áp lực đất chủ động của đất lên tường theo chiều sâu có dạng 
hình tam giác như trên hình (V.8-b). Điểm đặt của áp lực đất chủ động nằm ở trọng 
tâm biểu đồ cường độ áp lực, trong trường hợp này, trọng tâm của biểu đồ nằm trên 
đáy tường là H/3, phương tác dụng của Ec nghiêng một góc δ so với pháp tuyến của 
lưng tường.   
3.1.1.2. Xác định áp lực chủ động lớn nhất của đất theo phương pháp đồ giải. 

Phương pháp này vẫn dựa trên những giả thiết cơ bản và nguyên lý tính toán 
giống như phương pháp giải tích, chỉ khác là dùng cách vẽ để xác định áp lực chủ động   
3.1.1.2.1. Phương pháp K.Culman. 

Phương pháp này được dùng cho mọi trường hợp khi tường đứng hoặc nghiêng 
mặt đất sau tường có dạng bất kỳ, và có xét đến ảnh hưởng của lực ma sát giữa đất và 
tường. Bản chất của phương pháp này là dựa vào nguyên tắc xây dựng tam giác lực 
khép kín (Hình V-9). Để giải quyết bài toán này K.Culman dựa trên cơ sở tính chất 
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sau đây: 

Giả sử có mặt trượt BC 
làm với mặt nằm ngang một góc 
ω (hình V-9). Từ B kẻ trục 
chuẩn BK làm với lưng tường 
một góc (ϕ + δ) và cũng từ B kẻ 
đường BD làm với mặt nằm 
ngang một góc là ϕ, rồi từ C kẻ 
đường song song với BK cắt BD 
tại F, (hình V-9) thì tam giác 
BCF sẽ đồng dạng với tam giác 
lực G,R,Ec. Nếu lấy đoạn Bg 
trên BD biểu thị trọng lượng G 
của lăng thể trượt BCA (cạnh G trong tam giác lực GREc) và từ g kẻ đường thẳng song 
song với BK cắt mặt trượt BC tại a, thì đoạn ag biểu thị trị số áp lực chủ động Ec ứng 
với mặt trượt BC đã giả định. (Vì tam giác Bag cũng đồng dạng và bằng tam giác lực 
G.R.Ec). 

ϕϕ+δ

g

a

k

a1

a
a2

ao
a3

a4

C1 C C2 Co C3 C4

g1

g
g2

go
g3

g4
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Dựa trên  cơ sở của tính chất đó K.Culman đã đề ra cách vẽ như sau : Vẽ nhiều 
mặt trượt "có thể" BC1, BC2 ... BCn, và cũng bằng cách tương tự như đã trình bày ở trên 
sẽ xác định được các giao điểm a1, a2 ... an. Như vậy đã tìm được các vectơ biểu diễn áp 
lực chủ động Ec1, Ec2, ... Ecn tương ứng với các mặt trượt đã giả định. Nối các điểm ai ta 
được một đường cong trong hệ trục toạ độ xiên KBD gọi là đường cong Culman (C). 
Đường cong này có tung độ lớn nhất là a0g0 (a0 là điểm tiếp tuyến của đường thẳng với 
đường cong và song song với BD), biểu diễn áp lực chủ động lớn nhất Ecmax của đất rời 
lên lưng tường cứng. Mặt trượt tính toán BC0 sẽ đi qua điểm a0 có tung độ lớn nhất a0g0 
(hình V-9). 
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3.1.1.2.2. Phương pháp G.Rebhan.  
Phương pháp này có thể áp 

dụng cho mọi trường hợp. Dựa vào 
các giả thiết tính toán áp lực đất của 
Coulomb. Rebhan đưa ra hai định lý 
gọi là định lý Rebhan. 
 - Diện tích của lăng thể trượt 
ABC ứng với trị số Ecmax bằng diện 
tích của tam giác lực BCF vẽ trên vết 
của mặt trượt. 
 - Trị số Ecmax bằng dung trọng 
của đất nhân với diện tích tam giác 
CUF là tam giác cân có CF = UF). Hình V-10 

  Bản chất của phương pháp này 
là dựa vào các giả thiết của C.A.Coulomb. Trị số áp lực chủ động của đất lên tường xác 
định theo công thức (V-4). 

   
( )

( )ψϕω
ϕω
+−

−
=

sin
sin.GEc            (V-4’). 

 Theo A.C.Coulomb thì trị số Ec cần tìm là lớn nhất, do đó dựa vào nguyên lý  
cực trị ta lấy đạo hàm biểu thức trên theo ω và cho triệt tiêu để tìm trị số Ecmax ta có :  
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( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) 0

sin
cos.sinsin.cos.

sin
sin.

2 =
+−

+−−−+−−
+

+
+−

−
=

ψϕω
ψϕωϕωψϕωϕω

ψϕω
ϕω

ωω

G

d
dG

d
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 (V-24) 

hay :  ( ) ( ) 0
sin

sin.sin =
+−

+−
ψϕω

ψϕω
ω

G
d
dG

     (V-24') 

Vì  cos(ω - ϕ) . sin (ω - ϕ + ψ) - sin (ω - ϕ) . cos (ω - ϕ + ψ)  = sinψ 
 Do đó ta có thể rút ra biểu thức xác định trọng lượng lăng thể trượt ứng với mặt 
trượt có áp lực đất chủ động lớn nhất tác dụng lên lưng tường. 

   
( ) ( )

ψ
ψϕωϕω

ω sin
sin.sin. +−−

−=
d
dGG     (V-25) 

 Mặt khác theo hình vẽ (V-10) ta có [dG] = γ . dt (∆ BC0C) (trị số tuyệt đối). Do 
dω nhỏ nên ta có thể viết : 

   [ ] ωγ= d.BC..
2
1dG 2  

Vì ω tăng thì G giảm cho nên ta có :  

[ ] ωγ−=−= d.BC..
2
1dGdG 2         (V-26) 

Hơn nữa từ tam giác BCF ta có :  

( )ψϕω
ψ

+−
=

sin
sin.BFBC        (V-27) 

                                                                   
Thay biểu thức (V-27) và (V-26) vào (V-25) ta có :    

  ( ) )(.sin....
2
1 BCFdtBFBCG ∆=−= γϕωγ     (V-28)  

 Mặt khác theo hình vẽ (V-10) ta có :  
   G = γ . dt(∆ ABC)       (V-29) 

Do đó ta có :  
   dt(∆ ABC) = dt(∆ BCF)      (V-30)  
Công thức (V-30) là nội dung định lý thứ nhất của Rebhan. 

Theo định lý thứ nhất của Rebhan thì từ biểu thức (V-28) thay vào biểu thức (V-
4’) ta được trị số của áp lực chủ động lớn nhất Ecmax là :  

 

 
( )

( )
( )

( )ψϕω
ϕωψγ

ψϕω
ϕωγ

+−
−

=
+−

−
∆=

sin
sin.sin...

2
1.

sin
sin).(.max CFBFBCFdtEc    (V-31)  

cũng theo hình vẽ (V-10) ta có liên hệ : 

  
( )

( )ϕ−ω
ψ+ϕ−ω

=
sin

sin.CFBF       (V-32)  

 Do đó khi thay (V-32) vào (V-31) ta có :  

  ψγ sin...
2
1 2

max CFEc =       (V-33) 

vì ψsin..
2
1 2CF  chính bằng diện tích của tam giác cân CUF nên ta có :  

Ecmax = γ . dt(∆ CUF )      (V-34)  
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(Tam giác CUF được vẽ như sau : lấy F làm 
tâm chập đoạn FC xuống trục BD ta được FU 
= FC). 
 Dựa trên cơ sở hai định lý trên 
G.Rebhan và M.G.Beskin đề nghị phương 
pháp đồ thị xác định vị trí mặt trượt ứng với 
Ecmax như sau:  
 Sau khi đã vẽ được đường chuẩn BK 
làm một góc (ϕ + δ) với lưng tường và đường 
BD làm với mặt phẳng nằm ngang một góc là 
ϕ (hình V-11), ta vẽ nhiều mặt trượt bất kỳ 
BC0, BC1, BC2 ... BCn. Từ các điểm C0, C1, C2 
... Cn ta vẽ các đường thẳng song song với trục 
chuẩn BK, và như thế ta đã có các tam giác lực 
vẽ trên vết các mặt trượt là ∆BC0F0 ,  ∆BC1F1 , 
... ∆BCnFn (hình V-11). Tính các diện tích của 
tam giác ABCi và BCiFi gọi (đặt) chúng là fi và 
Si. Từ chân tường B, theo một tỷ lệ nhất định 
đặt các tung độ có trị số bằng fi và Si tương 
ứng với các hoành độ Xi của các điểm Ci. Nối các đầu mút của các đoạn thẳng đó ta 
được hai đường cong f và S. Từ giao điểm I của hai đường cong đó, ta dựng đường 
thẳng đứng gặp mặt đất tại C. Nối C với B ta được vị trí mặt trượt BC tính toán tương 
ứng với Ecmax, bởi lúc này ta có diện tích lăng thể trượt ABC bằng diện tích tam giác 
lực BCF vẽ trên vết mặt trượt của nó. Nếu từ C ta kẻ đường thẳng song song với trục 
chuẩn BK ta sẽ được đoạn CF, để tính Ecmax theo công thức (V-33). 
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3.1.2. Tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất dính theo lý thuyết C.A.Coulomb. 
 Việc tính toán áp lực đất chủ động lớn nhất, có xét đến ảnh hưởng của lực dính 
kết là điều rất cần thiết. Trước đây, khi thiết kế thường hay bỏ qua ảnh hưởng của lực 
dính vì cho rằng nó chỉ được phát huy trong một điều kiện nhất định, còn khi trong đất 
đắp xuất hiện vùng biến dạng dẻo dưới tác dụng của trọng lượng bản thân đất cũng như 
do ảnh hưởng của tải trọng ngoài trên mặt đất đắp, hoặc khi đất nằm trong nước 
(thường thấy ở đất đắp sau tường chắn thuộc các công trình thuỷ lợi), cũng như khi 
nhiệt độ của môi trường xung quanh thay đổi, làm cho kết cấu của khối đất bị phá hoại, 
thì ảnh hưởng của lực dính không còn nữa. Rõ ràng đánh giá ảnh hưởng của lực dính 
như vậy là chưa thoả đáng. 
 Lý luận áp lực đất của 
Coulomb có thể mở rộng đối với đất 
đắp là đất dính, khi xác định áp lực 
chủ động Ecd của đất dính, vẫn dựa 
vào các giả thiết và nguyên lý tính 
toán như đất rời, nhưng thêm vào 
giả thiết, lực dính của đất đắp được 
xem như tác dụng theo phương của 
mặt trượt và phân bố đều trên mặt 
trượt. Như vậy ảnh hưởng của lực 
dính được xét đến qua hai lực tác 
dụng lên hai mặt trượt, trên mặt 
trượt thứ nhất, lực dính được xác 
định theo công thức (xét bài toán phẳng): 
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 BCcT .=  (V-35) 
 Lực dính tác dụng lên mặt trượt thứ hai (lưng tường) bằng :  
 ABcT .00 =  (V-36) 
Trong đó :  c - lực dính đơn vị của đất đắp  
 c0 - lực dính đơn vị của đất đắp với lưng tường.  

Trong trường hợp này đa giác lực gồm năm lực (G, R, T, T0 và Ecd) hợp lại cũng 
phải khép kín. Dựa vào đa giác lực (hình V-12.b) có thể thiết lập được công thức của 
áp lực chủ động trong trường hợp này dưới dạng :  
   Ecd = Ec - ET       (V-37) 
 Trong tính toán nhiều khi để đỡ phức tạp người ta không xét đến lực dính trên 
lưng tường mà chỉ xét đến lực dính trên mặt trượt BC.  

Trong đó :    
)sin(

)sin(
ψϕω

ϕω
+−

−
= GEc   

)sin(
cos

ψϕω
ϕ

+−
= TET  

Để tìm được trị số áp lực chủ động lớn nhất của đất dính (Ecdmax) cũng tiến hành 
tương tự như đối với đất rời.  
3.2. Tính toán áp lực bị động nhỏ nhất của đất tác dụng lên lưng tường chắn. 
 Nếu dưới tác 
dụng của lực ngoài, 
tường chắn chuyển 
vị về phía đất và gây 
ra trạng thái cân 
bằng giới hạn bị 
động, thì đất sau 
tường có khả năng 
bị trượt lên theo  
mặt trượt BC và BA 
(hình V-13). ở trạng 
thái cân bằng giới 
hạn, lăng thể ABC chịu tác dụng của các lực: 
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 Trọng lượng bản thân G của lăng thể trượt ABC ; 
 Phản lực R của phần đất còn lại đối với lăng thể ABC ;  
 Phản lực Eb của lưng tường đối với lăng thể trượt. 
 Vì lăng thể ABC ở trạng thái cân bằng giới hạn và có xu hướng trượt lên trên, 
nên phương và chiều của các lực tác dụng có thể biểu thị như trên hình (V-13a). Hệ lực 
tác dụng lên lăng thể cân bằng nên tam giác lực khép kín. Từ hệ thức lượng trong tam 
giác lực có thể dễ dàng rút ra công thức của Eb. như sau : 

   
( )

( )ψϕω
ϕω

′++
+

=
sin

sin.GEb      (V-38) 

 Công thức (V-38) cho thấy rằng Eb là một hàm số của ω và trị số của E sẽ thay 
đổi khi  ω thay đổi, nghĩa là ứng với những mặt trượt khác nhau, Eb sẽ có những trị số 
khác nhau. Theo giả thiết của C.A.Coulomb, trị số áp lực bị động Eb là trị số nhỏ nhất 
của Eb và mặt trượt ứng với Ebmin là mặt trượt nguy hiểm nhất. 
 Muốn tìm Ebmin, có thể dùng phương pháp giải tích hoặc phương pháp đồ giải 
tương tự như trường hợp tính áp lực của đất chủ động.  
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 Đối với đất rời, kết quả của phương pháp giải tích cho trường hợp mặt đất phẳng 
nghiêng một góc α so với phương nằm ngang, biểu thức áp lực bị động có dạng như 
sau:  

   
2

..
2

min
HKE bdb

γ
=       (V-39)  

Trong đó :  Kbđ - hệ số áp lực bị động, trong trường hợp tổng quát tính theo 
công thức sau : 
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⎦
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⎡
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 Trường hợp đặc biệt nếu lưng tường thẳng đứng , mặt tường trơn nhẵn, mặt đứng 
nằm ngang α = ε = δ = 0, sẽ có : 
   Kb® = tg2(450 + ϕ/2)       (V-41)  
 Cường độ áp lực đất bị động tại điểm bất kỳ theo chiều cao của tường được xác 
định theo công thức sau: 

                        bd
b

b zKdZz
dz
d

dz
dE

P γγ === ).
2
1( 2         (V-42) 

áp lực bị động Eb tác dụng tại điểm cách chân tường một khoảng H/3, phương 
tác dụng nghiêng với pháp tuyến lưng tường một góc δ.   

Trị số áp lực bị động tính theo phương pháp của C.A.Coulomb lớn hơn trị số 
thực tế rất nhiều và sai số càng lớn khi δ càng lớn. Sở dĩ có sai số lớn như vậy là vì do 
giả thiết về mặt trượt này không phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, khi δ = ε = α = 0, thì 
kết quả tương đối phù hợp với thực tế hơn.  

Lực dính của đất làm tăng trị số áp lực bị động, nhưng khi điều kiện môi trường 
(nhiệt độ, độ ẩm) thay đổi thì trị số của nó thay đổi nhiều. Vì vậy để đảm bảo an toàn 
cho công trình thiết kế, trong thực tế tính toán áp lực bị động, thường bỏ qua ảnh 
hưởng của lực dính 

 
 

§4. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO Lý THUYẾT CÂN BẰNG GiớI HẠN. 
   Các phương pháp tính toán áp lực chủ động lớn nhất của đất lên lưng tường 
cứng theo thuyết tạo cố thể ở trạng thái cân bằng giới hạn C.A. Coulomb tuy có ưu 
điểm là đơn giản và trong nhiều trường hợp đã cho kết quả đủ mức độ chính xác mà 
thực tế yêu cầu, nhưng một số trường hợp lại cho kết quả không phù hợp với thực tế 
nên không thể dùng được. Ví dụ khi tính toán áp lực bị động theo thuyết tạo cố thể ta 
được kết quả quá lớn và khi tính toán áp lực chủ động lớn nhất (Ecmax) của đất rời trong 
một số trường hợp cho kết quả kém chính xác. 
 Các phương pháp tính toán áp lực đất lên lưng tường cứng theo thuyết cân bằng 
giới hạn đã khắc phục được những nhược điểm của thuyết tạo cố thể, vì thuyết cân 
bằng giới hạn không dựa vào các giả thiết gần đúng như dạng mặt trượt cho trước 
(phẳng hoặc cong) hoặc giả thiết về khối đất ở trạng thái cân bằng giới hạn được hình 
thành dưới dạng cố thể. Mà coi trạng thái cân bằng giới hạn sẽ xảy ra không phải chỉ 
tại các điểm trên mặt trượt, mà ở tất cả mọi điểm trong vùng đất mất ổn định. Lúc này, 
đất ở khắp các nơi trong vùng đều có xu thế trượt theo những đường trượt bao gồm hai 
họ khác nhau và tạo thành một mạng lưới kín khắp trong phạm vi vùng đất bị phá hoại. 
4.1 Tính toán áp lực đất theo lý luận W.J.W.Rankine. 
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 Dựa vào trạng thái ứng suất trong vật thể bán không gian vô hạn và điều kiện 
cân bằng giới hạn tại một điểm trong bán không gian đó W.J.W.Rankine đã đề ra 
phương pháp tính toán áp lực đất chủ động và bị động của đất lên tường bỏ qua ma sát 
giữa đất và tường, nghĩa là ứng suất phân bố trên mặt tiếp xúc giữa đất và tường trong 
trường hợp có tường và không có tường như nhau. 
4.1.1.Trường hợp đất rời: (ϕ≠ 0,c=0) lưng tường thẳng đứng, mặt đất nghiêng một góc 
α so với phương ngang. 

Xét một phân tố đất M có hai mặt thẳng đứng và hai mặt song song với mặt đất 
ở độ sâu z như trong trường hợp xác định áp lực tĩnh của đất lên tường.  

 
Giả sử tường dịch chuyển ra phía ngoài hoặc vào phía trong nền đất. Giá trị của  

constz =σ , còn giá trị yσ  thay đổi trong khoảng maxmin yyy σσσ ≤≤ tuỳ thuộc vào sự 

chuyển vị tương đối giữa tường và đất. Do vậy, ta có thể dựng vô số vòng tròn ứng suất 
Mohr đi qua điểm a có tâm nằm trên trục σ. Trên hình (V-14) vòng tròn 1 tâm O1 thể  
hiện trạng thái ứng suất yσ  bất kỳ và vòng tròn 2,3 tâm O2, O3 tương ứng thể hiện 

trạng thái cân bằng giới hạn cực tiểu gây nên áp lực chủ động minyσ và trạng thái cân 

bằng giới hạn cực đại gây nên áp lực bị động maxyσ lên tường. Vòng tròn 1 cắt trục σ tại 

các điểm T1 và S1, vòng tròn 2 cắt trục σ tại các điểm T2 và S2 và vòng tròn 3 cắt trục σ  
tại T3 và S3. Trong trường hợp này có thể chứng minh được rằng giá trị của ứng suất 
trên mặt thẳng đứng tương ứng với ba trạng thái ứng suất của phân tố kể trên là: 
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Hình V-14 

- Trạng thái ứng suất tương ứng với vòng tròn 1: 
'Oby =σ         (V-43) 

- Trạng thái cân bằng giới hạn cực tiểu tương ứng với vòng tròn 2 (cường độ áp 
lực chủ động). 

 OdOdP yc === '
minσ       (V-44) 

           - Trạng thái cân bằng giới hạn cực đại tương ứng với vòng tròn 3 (cường 
độ áp lực bị động). 

 OcOcP yb === '
maxσ       (V-45) 

 Để xác định σYmin ta xét riêng vòng tròn 2 (hình V-14):  

 
KaOK
KdOK

Oa
Od

Oa
Od

z

y

+
−

===
'

min

σ
σ

           (V-46) 

 Trong đó: αcos2OOOK = ;       2
2

2 KOrKaKd −==   ;  ϕsin2OOr =  
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Từ đó ta có : ZycP σ
αϕα

αϕα
σ .

sinsincos

sinsincos
22

22

min
−+

−−
==         (V-47) 

Hay  :  cdyc KzP ..min γσ ==        (V-48) 

 Trong đó: Kcđ  - hệ số áp lực chủ động được tính như sau : 

  α
αϕα

αϕα
cos.

sinsincos

sinsincos
22

22

−+

−−
=cdK     (V-49) 

p =c cdΚ Z cos
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         H×nhV-15 

Do đó áp lực chủ động của đất lên tường chắn được xác định theo công thức sau: 

  cdc KHE ..
2
1 2γ=        (V-50) 

Các đường dT2và dS2 trên hình (V-15) chỉ hướng các mặt phẳng chính III và I. 
Khi một điểm nằm trong trạng thái cân bằng giới hạn, thì tại đó sẽ xuất hiện hai mặt 

trượt cắt nhau một góc (900-ϕ) và hợp với mặt phẳng chính I một góc 
2

450 ϕµ −=  

Trên hình (V-15b,c) cho thấy các họ đường trượt và biểu đồ cường độ áp lực chủ động . 
Tương tự với vòng tròn 3, ta có:  
  bdyb KzOCP ..'

max γσ ===       (V-51) 

Trong đó: Kbđ - hệ số áp lực bị động được xác định: 

α
αϕα

αϕα
cos.

sinsincos

sinsincos
22

22

−−

−+
=bdK      (V-52) 

Và áp lực bị động Eb của đất lên tường được xác định theo công thức : 

  bdb KHE ..
2
1 2γ=        (V-53) 

 Trạng thái ứng suất bị động của một điểm, các mặt trượt, biểu đồ cường độ áp 
lực bị động thể hiện trên hình (V-16). 
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4.1.2. Trường hợp đối với đất dính: (ϕ≠ 0; c≠ 0) mặt đất nằm ngang (α=0) và lưng 
tường thẳng đứng (ε=0).  
 Trạng thái ứng suất tại điểm M ở chiều sâu z, khi khối đất đang ở trạng thái cân 
bằng bền thì lúc đó thành phần ứng suất thẳng đứng được xác định như sau: 
  zz .γσ =           (V-54) 
còn thành phần ứng suất pháp của mặt phẳng thẳng đứng sẽ là: 
  0.. KzY γσ =           (V-55)  

Nếu xem khối đất là bán không gian vô hạn thì mọi mặt phẳng thẳng đứng đều 
là mặt phẳng đối xứng của bán không gian, do đó trên mặt phẳng thẳng đứng và ngang 
ứng suất tiếp đều bằng không. Từ đó suy ra rằng ứng suất pháp trên mặt phẳng nằm 
ngang σz và trên mặt phẳng thẳng đứng σy đều là ứng suất chính tương ứng là σI và σIII. 
Từ hai ứng suất chính này có thể dùng vòng tròn Mohr để biểu thị (Hình V-17). Do 
điểm M đang ở trạng thái cân bằng bền nên vòng tròn Mohr I nằm dưới đường bao 
cường độ chống cắt của Coulomb. 
 Khi tường dịch chuyển ra ngoài khối đất, thì khối đất bị kéo giãn ra phía hông 
do đó ứng suất của mặt phẳng nằm ngang σz không thay đổi, còn ứng suất pháp của 
mặt phẳng đứng σy sẽ bị giảm dần, cho đến khi đạt thỏa mãn điều kiện cân bằng giới 
hạn thì dừng lại (gọi là trạng thái chủ động Rankine), lức đó σy đạt cực tiểu và ký hiệu 
là Pc, Pc là ứng suất chính nhỏ nhất, còn σz =γ.z là ứng suất chính lớn nhất. Vòng tròn 
Mohr II được dựng từ các ứng suất trên sẽ tiếp xúc với đường bao cường độ chống cắt 
của Coulomb, nếu đất giãn ra tiếp thì chỉ có thể dẫn đến trạng thái chảy dẻo chứ không 
làm thay đổi trạng thái ứng suất đó. 
 Khi tường dịch chuyển về phía khối đất, thì khối đất sẽ bị ép lại từ hai phía hông 
thì ứng suất pháp của mặt phẳng đứng σy không ngừng tăng lên, còn σz không đổi, cho 
đến khi khối đất thỏa mãn điều kiện cân bằng giới hạn (gọi là trạng thái bị động của 
Rankine) thì σy đạt giá trị cực đại, ký hiệu là Pb, lức đó Pb là ứng suất chính lớn nhất 
còn σz =γ.z là ứng suất chính nhỏ nhất. Vòng tròn Mohr dựng từ hai giá trị ứng suất 
này là vòng III tiếp xúc với đường bao Coulomb (hình V-17.b). Do khi khối đất ở trạng 
thái giới hạn chủ động, mặt ứng suất chính lớn nhất là mặt phẳng ngang cho nên mặt 
trượt làm với mặt phẳng đứng một góc (450-ϕ/2) còn khi khối đất ở trạng thái cân bằng 
bị động thì mặt ứng suất chính lớn nhất là mặt phẳng đứng cho nên mặt trượt làm với 
mặt phẳng ngang một góc (450-ϕ/2) (Hình V-17.c,d). Từ sự phân tích nêu trên, W.J.W. 
Rankine đưa ra các công thức tính toán áp lực đất chủ động và bị động tác dụng lên 
tường chắn như sau.  

H

z

σ

zσ=γz

σ

2
ϕ045−

2
ϕ045−

chính lớn nhất 
phương ứng suất 

ép co lại 

Kéo dãn ra

chính lớn nhất 
Phương ứng suất 

2
ϕ045−

b

a

M

a)

0τ=σtgϕ+c

τ

σγΖ0
K γΖc®

p
0

III

2
ϕ045−

2
ϕ0

45+ I
II

45−0 ϕ
2

p
b®

b)

d)

c)

z

y

 
Hình V-17  

 



CHƯƠNG v                                                                                                                Trang 236 
  
a/ Xác định áp lực chủ động:  
 - Xét trạng thái ứng suất tại điểm M ta có  
  σz =γ.z =σ1        (V-56) 
  Pc  =σ3        (V- 57) 
 Do điểm M ở trạng thái cân bằng giới hạn, nên ứng suất tại điểm M phải thoả 
mãn điều kiện cân bằng giới hạn Mohr - Coulomb nêu trong Chương IV. Từ công thức 
(IV-28) ta có: 

  )
2

45(.2)
2

45(. 002
31

ϕϕσσ +++= tgctg       (V-58)  

Thay (V-57) và (V-58) vào (V-56) ta có: 

)
2

45(.2)
2

45(.. 002 ϕϕγ +++= tgctgPz c       (V-59)  

hay :     cdcdcd KcKzP 2.. −= γ       (V-60) 

 Trong đó:  )
2

45(
)

2
45(

1 02

02

ϕ
ϕ

−=
+

= tg
tg

Kcd - hệ số áp lực chủ động theo lý 

luận Rankine 
Từ công thức (V-60) ta có thể thấy rằng cường độ áp lực đất chủ động trong đất 

dính gồm hai thành phần: một phần do trọng lượng đất gây ra (γ.H.Kcđ) có tác dụng 
đẩy tường ra, còn phần kia do lực dính của đất gây ra áp lực âm ( cdKc2− ) không phụ 

thuộc chiều cao tường có tác dụng níu tường lại, tức làm giảm áp lực đất lên tường. Kết 
quả tính toán được thể hiện trên hình (V-18), trong đó tồn tại phần biểu đồ âm ade có 
tác dụng kéo tường lại. Trong thực tế tính toán người ta thường bỏ qua vai trò ảnh 
hưởng của lực dính đến cường độ áp lực đất lên tường với lý do là lớp đất đắp này trên 
mặt thường bị ảnh hưởng nhiều của môi trường thay đổi trong tự nhiên, nên không thể 
phát huy hết vai trò của nó. 
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    Hình V-18 
Nếu loại bỏ vai trò phần biểu đồ âm thì biểu đồ phân bố áp lực đất chỉ còn phần 

tam giác abc. 
Như vậy tại a thì cdcdcd KcKzP 20 0 −== γ  

Từ đó rút ra: 
cdK

cz
.

2
0 γ

=         (V-61) 

Trong đó: z0 - chiều sâu giới hạn ảnh hưởng của lực dính; 
Trị số tổng áp lực đất chủ động được tính bằng diện tích của biểu đồ abc (Hình V-18): 

  
2

)2)(( 0 cdcd
cd

KczKzH
abcdtE

−−
=∆=

γ
   (V-62) 
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Thay z0 từ công thức (V-61) vào công thức (V-62) ta có: 

  
γ

γ
2

2 22.
2
1 cKcHKHE cdcdcd +−=     (V-63) 

áp lực chủ động Ecd tác dụng tại điểm cách chân tường một khoảng (
3

)( 0zH −
)  

(Hình V-18) 
- Trong trường hợp đất đắp là đất rời (ϕ≠0, c=0) thì từ công thức (V-60) suy ra:  

 Cường độ áp lực chủ động: Pc =γzKcđ     (V-64) 

 Tổng áp lực đất chủ động: cdc KHE 2

2
1 γ=      (V-65) 

Từ đó ta thấy rằng công thức này sẽ trùng với trường hợp đặc biệt theo lời giải 
giải tích của C.A.Coulomb (V-22). Biểu đồ phân bố cường độ và điểm đặt của áp lực 
chủ động cho trong hình (V-18).  
b/ Xác định áp lực bị động.  

Vì một lý do nào đó làm cho tường chắn chuyển dịch về phía khối đất đắp, nó 
làm cho khối đất đắp bị ép lại từ hai phía, và khi khối đất đó đạt tới trạng thái cân bằng 
giới hạn bị động thì các thành phần ứng suất tại điểm M được xác định như sau: 

3. σγσ == zZ          (V-66) 

   vµ Pb =σ1        (V-67) 
Thay công thức (V-66) và (V-67) vào điều kiện cân bằng giới hạn Mohr-

Coulomb (V-59) ta được: 
 bdbdbd KczKP 2+= γ        (68) 

Trong đó: )
2

45( 02 ϕ
+= tgKbd  - là hệ số áp lực bị động theo lý luận Rankine.  

Từ công thức trên ta 
thấy rằng cường độ áp lực đất 
bị động gồm hai phần, đó là 
(γ.z.Kbđ) do trọng lượng của 
khối đất gây ra và )2( bdKc  

do lực dính gây ra. Cả hai phần 
áp lực đều có tác dụng chống 
lại tường. Lực dính của đất 
làm tăng áp lực đất bị động lên 
tường. 
 Biểu đồ phân bố cường 
độ áp lực đất bị động lên tường 
như hình (V-19c) biểu đồ này 
có dạng hình thang. Tổng giá trị áp lực đất bị động trong trường hợp này được tính 
bằng diện tích của biểu đồ hình thang . 
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Hình V-19 

  bdbdbd KHcKHE ..2.
2
1 2 += γ      (V-69) 

Và điểm đặt ở tâm hình thang. 
- Trong trường hợp đất đắp là đất rời (ϕ≠ 0, c=0) thì từ công thức (V-68) ta suy 

ra cường độ áp lực đất bị động sẽ được tính là:  
  Pb® = γ.H.Kb®        (V-70) 
và tổng áp lực đất bị động là:  
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bdbd KHE 2

2
1 γ=        (V-71) 

4.2. Tính toán áp lực đất theo lý thuyết V.V.Xôclovski  
 Thực tế cho thấy rằng sự có mặt của tường chắn trong đất sẽ làm thay đổi điều 
kiện làm việc của nền đất sau lưng tường rất nhiều. Chính vì vậy cần đưa vào tính toán 
không những điều kiện biên ở trên mặt đất mà còn cả điều kiện biên ở mặt tiếp xúc 
giữa đất và tường, đó chính là yếu tố ma sát giữa đất và tường. Khi xuất hiện áp lực đất 
chủ động (hoặc bị động), trong nền đất đắp sau tường đồng thời xuất hiện khối trượt 
giới hạn bởi hai mặt trượt và mặt đất tự nhiên. Mặt trượt thứ nhất xảy ra trong khối đất 
như hình (V-20). 
 Trong trường hợp nếu mặt phẳng lưng tường trơn nhẵn, ma sát giữa đất và tường 
nhỏ hơn ma sát trong của đất thì mặt trượt thứ II chính là mặt phẳng lưng tường như 
hình (V-20.a). Trường hợp bề mặt lưng tường ghồ ghề, độ nhám lớn, ma sát giữa đất và 
tường lớn hơn ma sát trong của đất, mặt trượt thứ II thường xảy ra trong đất sát lưng 
tường hình (V-20.b). Còn trường hợp lưng tường quá thoải, góc nghiêng lưng tường (ε) 
lớn thì mặt trượt thứ II cũng thường xảy ra trong đất nhưng cách lưng tường một quãng 
(Hình V-20.c). Chính yếu tố ma sát làm thay đổi tình hình ứng suất trong đất nền. Khi 
đất nằm trong trạng thái cân bằng giới hạn không phải toàn bộ thỏa mãn điều kiện cân 
bằng giới hạn cực tiểu đơn thuần, hoặc cân bằng giới hạn cực đại đơn thuần như W.J.W 
Rankine quan niệm, mà trong nền đất có thể xuất hiện nhiều vùng khác nhau với 
những điều kiện cân bằng giới hạn khác nhau; tuỳ thuộc vào tình hình tải trọng và ma 
sát giữa đất và tường.

Vì bài toá
 

n 
áp lực đất lên 
tường chắn và bài 
toán ổn định của 
nền đất, về thực 
chất đều thuộc bài 
toán cân bằng giới 
hạn của các khối 
đất, nên trong 
trường hợp tổng 
quát khi α, ε và δ 
đều khác không, để xác định áp lực đất chủ động, và áp lực đất bị động lên tường, cần 
phải xuất phát từ hệ phương trình quen thuộc sau đây đã trình bày ở chương IV, bao 
gồm hai phương trình cân bằng tĩnh của bài toán phẳng và một phương trình cân bằng 
giới hạn :  

εε
ε

Mặt trượt 2 Mặt trượt 2Mặt trượt 2

a) b) c)

Hình V-20 

  

( )
( ) ϕ

ϕσσ

τσσ

στ

γ
τσ

2
2

22

sin
cot.2

4

0

=
++

+−

=
∂

∂
+

∂

∂

=
∂

∂
+

∂
∂

gc

yz

yz

yz

zyyz

yyz

zyz

     (V-72) 

  
V.V.Xôcôlovxki đã giải hệ phương trình này một cách chặt chẽ, lời giải đã cho 

phép xác định chính xác vị trí và hình dạng mặt trượt của khối đất sau lưng tường trong 
điều kiện cân bằng giới hạn, trong trường hợp tổng quát, các đường trượt trong lăng thể 
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đất bị phá hoại sau lưng tường bao gồm hai họ 
đường cong tạo thành một mạng lưới kín khắp 
trong phạm vi lăng thể đó.   

B

A

E

D

C y

I

II

III

Biết được hình dạng mặt trượt và giới 
hạn các vùng đất ở trạng thái cân bằng giới hạn 
trong lăng thể trượt. Như các điểm nằm trong 
vùng I (ACD) thỏa mãn điều kiện cân bằng giới 
hạn cực tiểu, các điểm nằm trong vùng III 
(ABE) thỏa mãn điều kiện cân bằng giới hạn 
cực đại còn các điểm nằm trong vùng II (ADE) 
là vùng chuyển  
tiếp, đồng thời dựa vào điều kiện biên của bài 
toán tương ứng, ông đã rút ra các biểu thức giải 
tích cho phép xác định được áp lực chủ động và bị động của đất lên tường. Tuy vậy, do 
những sự phức tạp và đòi hỏi khối lượng lớn, nên dẫn đến việc áp dụng trong thực tế 
đối với phương pháp này bị hạn chế. (Hình V-21). 

Hình V-21 

- Đối với trường hợp khi lưng tường nghiêng, mặt đất đắp sau tường nằm ngang 
và ma sát giữa lưng tường và đất đắp không thể bỏ qua được (ε≠ 0, δ≠ 0 và α=0), thì áp 
lực chủ động và bị động của đất lên tường theo lý thuyết của Xôlôlovski được tính theo 
biểu thức sau: 

2
.

2
* HE cdc

γλ=         (V-73) 

2
.

2
* HE bdb

γλ=        (V-74) 

Trong đó :  - Hệ số áp lực chủ động và bị động theo thuyết Xôlôlovski được tra 
trong bảng (V-3) và (V-4). 

** , bdcd λλ

Trường hợp khi (ε=0, δ=0 và α=0) thì biểu thức tính toán áp lực chủ động và bị động đều 
trùng với công thức được rút ra theo lý thuyết của W.J.W Rankine và lý thuyết của C.A. 
Coulomb.   
Bảng V - 3: Hệ số áp lực đất chủ động  theo lời giải của lý thuyết Xôcôlovski. *

cdλ

ϕ0  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 

0 0,49 0,58 0,65 0,70 0,72 0,73 0,72 0,67 

5 0,45 0,64 0,61 0,66 0,69 0,70 0,69 0,64 10 

10 0,43 0,51 0,58 0,64 0,67 0,69 0,68 0,63 

0 0,27 0,35 0,42 0,49 0,54 0,57 0,60 0,59 

10 0,23 0,31 0,38 0,44 0,50 0,53 0,56 0,66 20 

20 0,22 0,28 0,35 0,41 0,47 0,51 0,53 0,54 

0 5,28 4,42 3,65 0,33 0,40 0,46 0,50 0,52 

15 8,76 7,13 5,63 0,29 0,36 0,42 0,46 0,48 30 

30 11,72 9,31 7,30 0,27 0,33 0,39 0,43 0,46 

0 0,06 0,11 0,16 0,22 0,29 0,35 0,42 0,46 

20 0,05 0,09 0,13 0,19 0,25 0,32 0,38 0,42 40 

40 0,04 0,07 0,11 0,17 0,23 0,29 0,38 0,41 

ε0

δ0
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Bảng V-4:  Hệ số áp lực đất bị động  theo lời giải của lý thuyết Xôcôlovski. *

bdλ

 

ϕ0  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 

0 1,53 1,53 1,49 1,42 1,31 1,18 1,04 0,89 0,71 0,53 

5 1,71 1,69 1,64 1,55 1,43 1,28 1,10 0,93 0,74 0,55 10 

10 1,88 1,79 1,74 1,63 1,50 1,33 1,15 0,96 0,76 0,55 

0 2,76 2,53 2,30 2,04 1,77 1,51 1,26 1,01 0,77 0,56 

10 3,26 3,11 2,89 2,51 2,16 .1,80 1,46 1,16 0,87 0,61 20 

20 4,24 3,379 3,32 2,86 2,42 2,00 1,63 1,25 0,92 0,63 

0 5,28 4,42 3,65 3,00 2,39 1,90 1,49 1,15 0,85 0,60 

15 8,76 7,13 5,63 4,46 3,50 2,70 2,01 1,45 1,03 0,69 30 

30 11,72 9,31 7,30 5,67 4,35 3,29 2,42 1,73 1,23 0,75 

0 11,27 8,34 6,16 4,60 3,37 2,50 1,86 1,35 0,95 0,64 

20 26,70 8,32 13,02 9,11 6,36 4,41 2,98 1,99 1,33 0,81 40 

40 43,23 29,40 20,35 13,96 9,43 6,30 4,16 2,67 1,65 0,96 

ε0
δ0

Trong thực tế điều kiện làm việc đồng thời giữa đất đắp và tường chắn phức tạp 
hơn nhiều so với các vấn đề đã được đề cập ở trên. Điều kiện càng phức tạp, độ chính 
xác đòi hỏi càng cao thì sơ đồ tính toán càng phải sát với thực tế, tuy nhiên mức độ 
chính xác của bài toán so với thực tế lại phụ thuộc chủ yếu vào dữ liệu đầu vào như 
tính chất của đất , trạng thái ứng suất trong nền, ma sát giữa đất và tường, và các yếu tố 
khác, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ.  

  
§5. TÍNH TOÁN áP LỰC đấT LÊN TƯỜNG CHẮN TRONG CÁC TRƯờng  

       hợp thường gặp.  
  Trong thực tế thường gặp những trường hợp phức tạp như có tải trọng trên mặt 
đất, tường có bệ giảm tải, mặt đất gãy khúc, tường có góc nghiêng lớn, ảnh hưởng của 
nước, của đất đắp không đồng nhất v.v... và dưới đây ta sẽ lần lượt xét một số các 
trường hợp đó. 
5.1. Trường hợp tải trọng ngoài tác dụng trên mặt đất. 
5.1.1. Tải trọng ngoài phân bố đều và kín khắp trên mặt đất. 
5.1.1.1. Đất đắp là đất rời, lưng tường n

 Trên mặt đất phẳng sau lưng 
tường AB

ghiêng, mặt đất phẳng nghiêng  

 có tải trọng q (tấn/m2) tác 
dụng

ε

H

A
α

ω

B

q

Pcq

C

ψ

G

Q

R

E cq

ω−ϕ

E c

 thẳng đứng và phân bố đều, kín 
khắp như hình (V-22), trong trường 
hợp này, do ảnh hưởng của tải trọng 
trên mặt đất làm tăng lực đẩy của đất 
vào tường, và có thể làm thay đổi cả 
hình dáng lẫn phạm vi mặt trượt. 
Trong thực hành tính toán dùng lý 
luận của Coulomb để xác định áp lực 
chủ động và bị động của đất lên Hình V-22 
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tường chắn cho trường hợp này có thể thuận lợi hơn. Trên hình (V-22) thể hiện sơ đồ 
tính toán áp lực chủ động của đất lên tường chắn theo phương pháp Coulomb. 
 Nếu khi trượt xảy ra thì sẽ trượt theo mặt trượt BC, và chỉ những phần tải trọng 
nằm trong phạm vi lăng thể trượt (đoạn AC) mới có ảnh hưởng tới áp lực của đất trên 
tường. Do đó trong trường hợp này sơ đồ tam giác lực có dạng như hình (V-22). Từ đó 
ta có thể viết biểu thức tính Ecq như sau : 

  ( ) ( )
( )ψϕω

ϕωη
+−

−
+=

sin1 GE
sincq       (V-75) 

Trong đó :  E  - là áp lực chủ động của đất khi có tải trọng ngoài 
ng lượng của lăng 

Các ký hiệu khác ω, ϕ , ψ : đều như trên ta đã quy ước.  
Hoặc t ó  (V-75') 

minh được tỷ số 

cq

  Q  - là tổng tải trọng ngoài trên đoạn AC, còn G là trọ
thể trượt. 

- 
a c  thể viết:   Ecq = (1 + η) Ec      

Trong đó : Ec - là áp lực chủ động của đất khi không có tải trọng ngoài. Nếu ta chứng 

G
Q

=η  không phụ thuộc vào góc ω thì 
ωd

dEcq  sẽ tương đương với 
ωd

dEc

sự có mặt của tải trọng ngoài phân bố đều và kín khắp trên mặt đất không ảnh hưởng 
đến trị số của góc trượt tính toán.  
Theo hình (V-22) ta có : 

, 

nghĩa là góc ω ứng với Ecmax cũng chính là góc ω ứng với Ecqmax. Điều đó nói lên rằng 

αcosqACQ =      (V-76) 

g giữa mặt đất vTrong đó : α - góc nghiên à mặt phẳng nằm ngang.  
( )

  
ε

αεγγ cos.1)(.
cos2

−
=∆=

HACABCdtG     (V-77)  

Từ (V-76) và (V-77) ta có :  

  ( ) ( )αεγ
αε

ε
αεγ

αη
−

=
−

==
cos

cos.cos2

cos
cos

2
1

cos
H
q

HAC

qACQ
G

   (V-78) 

Rõ ràng tỷ số η hoàn toàn không phụ thuộc vào góc ω. Do đó từ biểu thức (V-
75') ta có thể viết :  

  ( ) ( ) 2
maxmax 2

11.1 HKEE cdccq γηη +=+=     (V-79)  

Cường độ áp lực đất P  sẽ là :   

  )

cq

( αε
αεγ +=

cos... qKHKP
−cos

cos.
.cdcdcq      (V-80) 

 Từ biểu thức (V-80) ta thấy Pcq có hai thành phần : γ.Kcđ.H như trường hợp 

)không có tải trọng ngoài phân bố đều, còn ( αε
αε

−cos.cd

trọng phân bố đều gây ra. Vậy biểu đồ của Pcq có dạng hình thang, hình (V-22), (phần 

p là đất dính, lưng tường thẳng đứng và mặt đất nằm ngang. 
nkine hoặc 

oulom

       (V-81)   

cos.cos.qK  là cường độ áp lực do tải 

gạch ngang). 
5.1.1.2. Đất ®¾
 Đối với trường hợp này có thể dùng biểu thức tính toán của Ra
C b để xác định Ec hoặc Eb. Như phần trên ta thấy áp lực đất tác dụng lên tường 
chắn trong trường hợp này sẽ làm gia tăng thành phần ứng suất thẳng đứng một đại 
lượng bằng q, tức là : 

σZ=γz + q     
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Vì vậy công thức xác định cường độ áp lực đất chủ động và bị động rút ra từ 
điều kiện cân bằng giới hạn Mohr -Coulomb sẽ được xác định như sau: 

cdcdcdcdq KcKqzKP 2. −+= γ      (V-82a) 

bdbdbdbdq KcKqzKP 2. ++= γ          (V-82b) 

 Biểu đồ phân bố cường độ áp lực chủ động như trên hình (V-23), còn biểu đồ 
phân bố cường độ áp lực bị động như trên hình (V-24) . 

c)

c®kHγ2 kc®cqK    - c®

q

c®qK > 2c c®kb)

c®kHγ

q

c®qK = 2c c®kkc®2c<qKc®

q

q
γc®kγ

2 c
0z =

)2 k c®c+ qK   -c®
c®- qKc c®k2 (γHkc®

a)

hh h

 
      Hình V-23 
5.1.2. Tải trọng phân bố đều và không kín khắp trên mặt 
đất phẳng. 
 Hình (V-25) cho thấy trên mặt đất trong phạm vi 
đoạn AK không có tải trọng ngoài phân bố đều tác dụng. 
Trường hợp này cường độ áp lực chủ động có thể xác 
định theo phương pháp gần đúng. 
 Để vẽ biểu đồ cường độ áp lực đất chủ động trong 
trường hợp này ta có thể thực hiện cách vẽ như sau : Từ 
điểm K (mép của tải trọng trong hình V-25.a) ta kẻ hai 
đường thẳng KT và KS tạo với phương nằm ngang một 
góc bằng ϕ và ω. Từ đó ta thấy rằng tải trọng ngoài phân 
bố đều chỉ ảnh hưởng từ điểm S trở xuống, còn trong phạm
dạng chuyển tiếp như hình (V-25.a). Kết quả nhận được biểu đồ cường độ áp lực đất là 
(ATSBB’S’T’A). 

h

b®qK b®kHγ

2 kb®c

q

Hình V-24 

 vi TS biểu đồ cường độ có 

 Nếu trong trường hợp tải trọng phân bố đều trong đoạn KK1 thuộc phạm vi của 
lăng thể đất trượt ABC (hình V-25.b), thì cách vẽ biểu đồ cũng tương tự như trên. Từ 
hai mép K và K1 của tải trọng phân bố đều, ta kẻ hai đường thẳng K1S1 và KS tạo với 
mặt phẳng nằm ngang một góc ω. Tải trọng ngoài phân bố đều trên đoạn KK1 chỉ ảnh 
hưởng trong phạm vi từ S đến S1, với một giá trị cường độ áp lực đất gia tăng bằng 

cdKq. còn trong phạm vi AS và S1B hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tải trọng q. 

Kết quả nhận được biểu đồ phân bố cường độ áp lực là (ASS1BB’S1’S1’’S’’S’A).  

S''

C

S'

B'

S' S''

c®c® qKγΗΚ

K1

S

K
ω

Α

S

S

B
ω

ω

q

HS'

T'

S
T

ΑC

B

q

ω
Α

T

ϕ
K

B
ω

S

c® γΗΚ qK

B'
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H

B

S

a) b)

1 1

11

A

 
Hình V-25
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5.2. Trường hợp lưng tường gãy khúc và mặt đất phẳng.  
 Để thích hợp với điều kiện chịu lực, 
trong thực tế tường chắn đất có khi được 
cấu tạo với lưng tường có dạng gãy khúc 
AB.  
 Để xác định áp lực đất lên các 
tường loại này, người ta thường xác định 
riêng rẽ cho mỗi đoạn của lưng tường, rồi 
sau đó cộng tất cả các diện tích của các 
biểu đồ cường độ đó lại, cụ thể như sau :  
 Đối với đoạn lưng tường AB1, thì 
việc xác định biểu đồ cường độ áp lực đất 
tiến hành như các phần trên đã trình bày 
(diện tích phần ). Đối với đoạn lưng tường B''

11BAB 1B, thì kéo dài đoạn này cho gặp mặt 
đất tại A1 và tiến hành tính toán áp lực đất như đối với tường A1B, có góc nghiêng lưng 
tường ε2, còn góc nghiêng của mặt đất vẫn là α. Thực tế vì không có đoạn B1A1 nên 
biểu đồ cường độ áp lực đất của đoạn B1B chỉ là phần hình thang ( ) có chiều 
cao bằng chiều cao của đoạn tường đó là H

'
1

'
1 BBBB

2), và biểu đồ cường độ áp lực đất chung 
cho cả lưng tường và phần diện tích gạch ngang trong hình (V-26). )( ''

1
'
1

'
1 ABBBBAB

b''1
1b'

b'b

b1

a

a1

1b

2
ε

1

b

a

ε

α

H

2H

Hình V-26 

5.3. Trường hợp đất đắp sau tường gồm nhiều lớp. 
    Khi đất đắp sau tường chắn có nhiều lớp đất khác nhau. Để giải quyết bài toán 

này, nói chung là rất phức tạp, đặc biệt là khi mặt đất nghiêng và các lớp đất phân bố 
không song song. Do đó, hiện nay trong tính toán, người ta thường dùng các phương 
pháp gần đúng. Muốn xác định được áp lực chủ động lớn nhất Ecmax của đất lên lưng 
tường cứng, người ta thường : Coi áp lực của mỗi lớp đất cần xác định không phụ thuộc 
vào áp lực của các lớp đất khác, nghĩa là khi xác định áp lực đất ta có thể xác định cho 
từng đoạn tường tương ứng với mỗi lớp đất có tính chất cơ lý khác nhau. 
 Trường hợp đơn giản, khi lưng tường thẳng đứng, mặt đất nằm ngang và lớp đất 
song song với nhau (hình V-27). Ta sẽ xác định áp lực riêng rẽ cho từng lớp đất, bằng 
cách xây dựng biểu đồ phân bố áp lực đất cho mỗi lớp rồi dựa vào các biểu đồ đó để 
tính trị số áp lực chủ động của toàn bộ khối đất đó tác dụng lên lưng tường. 
 Đối với lớp đất thứ nhất (lớp trên cùng), biểu đồ phân bố áp lực đất được vẽ theo 
các phương pháp thông thường đã trình bày ở trên có dạng hình tam giác với độ đỉnh 
cao ngang với đỉnh tường, trị số cường độ áp lực đất chủ động tại đáy của tam giác 
được xác định theo biểu thức sau :  
   11111 2 cdcdcd KcKHP −= γ      (V-83) 

Kết quả nhận được biểu đồ phân bố cường độ áp lực đất như Hình (V-27.a) 
Để tính áp lực của lớp đất thứ hai, ta giả thiết trọng lượng của lớp đất trên tác 

dụng như tải trọng ngoài  phân bố đều và liên tục có cường độ là q = γ1h1. Trị số cường 
độ áp lực đất chủ động tại đáy của lớp đất thứ hai được xác định như sau:  

22211222 2 cdcdcdcd KcKHKHP −+= γγ         (V-84) 

Kết quả biểu đồ cường độ áp lực đất chủ động phân bố trên đoạn BC như hình 
(V-27.b) 
Trong đó: 

)2/45( 1
02

1 ϕ−= tgK cd   còn   )2/45( 2
02

2 ϕ−= tgKcd
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Nếu hai lớp đất đó có góc ma sát trong và lực dính bằng nhau (ϕ1=ϕ2=ϕ) và 
c1=c2=c thì biểu đồ phân bố cường độ áp lực đất lên toàn bộ chiều cao tường ABC sẽ là 
diện tích (OabcdO) như trên hình (V-27.c). 

 

kc®

2z0 =
kc®

c
γ

cb

a d

= 
0

= 
0γ

1 1
ϕ c 1

2cϕ22
γ

b

)c c®k- 2c®kH12 kc®c 1
( γ

c)

c

a

γ
2 2H

c®2kH22
γ

γ
2 2H k c®2

+

b

c

+ =

( γ1c c®2k2 2 1H k c®2 2- 2 k c®2c )c®2kH11
γ

22 kc®2c

c c®1k2 1 γ
1 1H k c®1

)c c®1k- 2 1c®1kH112 kc®1c 1
( γ

γ1

c

c®1k
=0z

=
2 1

0+

b

a

o

H1

2H

H

1H

H2

a)

b)

0

  
    Hình V-27 
Hình (V-28) trình bày dạng biểu đồ phân bố cường độ áp lực chủ động của đất 

rời khi các lớp đất có chỉ tiêu cơ lý khác nhau. 
 Biểu đồ Hình (V-28.a) với điều kiện γ1>γ2 và ϕ1=ϕ2 do đó độ dốc của biểu đồ 
trong phạm vi độ sâu H1 thoải hơn trong phạm vi H2. 
 Biểu đồ ở Hình (V-28.b) do ϕ1<ϕ2 và γ1=γ2 cho nên Kcd2<Kcd1, vì vậy độ dốc của 
biểu đồ trong phạm vi H2 dốc hơn trong phạm vi H1 dẫn đến áp lực đất có bước nhảy 
tại mặt lớp, tại đó 111211 cdcd KHbcKHbd γγ =<= .  

 Biểu đồ ở Hình (V-28.c) do ϕ1>ϕ2 và γ1=γ2 nên có dạng ngược lại về bước nhảy 
áp lực đất tại mặt lớp, cụ thể 111211 cdcd KHbcKHbd γγ =>= .  

1
γ  = γ2

2
ϕ  > ϕ

1
c)b)

1
ϕ  < ϕ

2

2
γ  = γ
11

γ  > γ
1

2
ϕ  = ϕ

1
a)

kc®2+ )(γ 1H1 H22
γ

Pc2 = γ
1 1H kc®2

Pc1 c®1kH11
= γ

d c db

Pc2 c®2kH11
= γ

= γ
1 1H kc®1c1PPc1 c®kH11

= γ

γ
2 2H

b c

1 H1(γ + ) c®2kk c®)+(γ 1H1

cb

H22
γ

A

C

B

γ
2 2
ϕ

ϕ
11

γ

H

H1

2H

1

 
     Hình V-28 
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5.4. Trường hợp đất đắp sau tường có nước ngầm. 
 Trong thực tế, đối với các công trình 
cảng, thủy lợi và một số công trình khác, 
trong đất đắp sau tường thường có nước 
ngầm. Do đó khi tính toán áp lực đất lên 
tường chắn chúng ta cũng cần xét đến vai trò 
ảnh hưởng của nó. Nói chung khi giải quyết 
bài toán này cũng gặp nhiều khó khăn khi 
mặt đất đắp sau tường nghiêng (α ≠ 0). 
Nhưng sẽ đơn giản cho việc tính toán, khi 
góc nghiêng α không lớn lắm thường là giả 
thiết mặt nước ngầm và mặt đất song song 
với nhau, rồi tiến hành tính toán bình thường 
như các phương pháp đã trình bày ở trên. 

®.nγ
γ 1H1=Hs

mnn

A

C

1B''B'11B

B''B'B

1b

B

A

H1

2H

 Do ảnh hưởng của mực nước ngầm 
trong đất đắp sau tường, nên áp lực đất lên 
tường cũng khác đi. Trong trường hợp này áp lực đất tác dụng lên tường bao gồm hai 
thành phần : thành phần áp lực hữu hiệu và thành phần áp lực thủy tĩnh (hình V-29). 

Hình V-29 

 Biểu đồ phân bố áp lực đất trên đoạn tường AB1 không bị ngập nước, vẽ theo 
phương pháp thông thường và có dạng hình tam giác với cường độ áp lực lớn nhất tại 
đáy là : 
  Pc = γ . Kc®. H1               (V-85)  
 Để tính toán áp lực đất lên đoạn lưng tường B'B bị ngập nước, thì xem lớp đất 
trên không bị ngập nước, như tải trọng ngoài phân bố đều, liên tục và đổi nó thành một 
lớp đất tương đương có cùng dung trọng với đất bị ngập nước, chiều dày của lớp đất 
tương đương đó sẽ là :   

dn
s

HH
γ

γ 1.
=          (V-86)  

 Trong đó : Hs - chiều dày lớp đất tương đương kể từ mặt nước ngầm 
   H1 - chiều dày lớp đất không bị ngập nước 
   γ, γđn : dung trọng và dung trọng đẩy nổi của đất đắp sau tường. 

 Tại đáy B ta có :  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

2
45).( 202

2)(
ϕ

γ tgHHP sdnBC    (V-87) 

 Biểu đồ phân bố cường độ áp lực của đất lên đoạn H2 là tam giác CBB’ nhưng ta 
chỉ lấy phần hình thang  ở phía dưới. ''

1
'

1 BBBB
 - áp lực thuỷ tĩnh là: σn=γo.H2      (V-88) 

Biểu đồ phân bố áp lực thuỷ tĩnh là tam giác  '''''
1 BBB

áp lực chủ động của đất tác dụng lên tường chắn bằng tổng diện tích các biểu 
đồ phân bố cường độ áp lực đất  như Hình (V-29).  )( '

1
''

1
'''

1 ABBBBBAB
Bài tập V-1 : Cho tường chắn thẳng đứng (ε=0) với chiều cao 10m. Đất đắp sau 

tường là đất rời với các chỉ tiêu cơ lý sau: γ=1,8T/m3 ; ϕ=300, mặt đất sau tường 
nghiêng một góc α=120. 

Yêu cầu xác định áp lực đất chủ động theo phương pháp Coulomb và Rankine? 
Giải: 

1/. Xác định áp lực đất chủ động theo lý thuyết Coulomb: 
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- Tính hệ số áp lực đất chủ động: theo bảng (V-2) chọn 0
0

15
2

30
2

===
ϕδ  

22

2

]
)cos()cos(
)sin().sin(1)[cos(.cos

)(cos

αεδε
αϕδϕδεε

εϕ

−+
−+

++

−
=cdK  

2
00

00
0

02

]
)12cos(15cos

18sin.45sin1[15cos.1

30cos

−
+

=cdK Error! Not a valid link. 

3565,0
]

999,09659,0
309,07071,01[9659,10

866,0

2

2

=
+

=

x
x

Kcd  

- Tính áp lực chủ động: 

mTKHE cdc /085,323565,0.10.8,1.
2
1.

2
1 22 === γ  

Điểm đặt của Ec cách chân tường mH
3

10
3

= . Kết quả thể hiện trên Hình (V-30a) 

2. Xác định áp lực chủ động theo lý thuyết Rankine. 
- Tính hệ số áp lực chủ động theo công thức (V-49) ta có  

35,098,0.
04,025,098,0
04,025,098.0

12cos.
12sin30sin12cos
12sin30sin12cos 0

02020

02020

=
−+

−−
=

−+

−−
=cdK  

- Tính áp lực chủ động: 

  mTKHE cdc /75,3135,0.10.8,1.
2
1

2
1 22 === γ  

- Điểm đặt của Ec cách chân tường mH
3

10
3

= .  

3. Xác định áp lực bị động theo lý thuyết của Rankine  
- Tính hệ số áp lực bị động theo công thức (V-52) ta có  

71,298,0.
04,025,098,0
04,025,098.0

12cos.
12sin30sin12cos
12sin30sin12cos 0

02020

02020

=
−−

−+
=

−−

−+
=bdK  

- Tính áp lực bị động tác dụng lên tường  

mTKHE bdb /9,24371,2.100.8,1.
2
1

2
1 2 === γ  

 So sánh kết quả tính toán, ta thấy tính toán từ hai phương pháp nêu trên cho kết 
quả xấp xỉ nhau, kết quả thể hiện trên hình (V-30b). 

  

α=12 

δ=15

Ec=
31,75T/m

H/3=3,3m

H
 =

10
m

δ=15

α=12 

H/3=3,3m

Ec=
32,085T/m

H
 =

10
m

a) b)  
Hình V-30 
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Trường hợp nếu trên bề mặt của khối đất sau tường chịu tác dụng tải trọng thẳng 
đứng và phân bố đều kín khắp với cường độ q=2T/m2 (Hình V-31) thì ta có thể áp dụng 
phương pháp của Coulomb để tính như sau: 

Theo công thức (V-80) ta có thể tính cường độ áp lực đất tại các điểm trên lưng 
tường: 
 - Tại đỉnh tường (A) lúc đó H=0 

 2
0

0

/6978,0
)12cos(

12cos.1.2.3565,0
)cos(

cos.cos.. mTqKP cdcq =
−

=
−

=
αε
αε

   

 - Tại chân tường (B) lúc đó H=10m 
2/145,76978,0417,66978,03565,0.10.8,1

)cos(
cos.cos... mTqKHKP cdcdcq =+=+=
−

+=
αε
αεγ  

 - Tổng áp lực đất chủ động tác dụng lên 
tường là: 

( )αε
αεγ

−
+=

cos
cos.cos...

2
1 2 HqKKHE cdcdcq  

 mT /063,3910.6978,03565,0.10.8,1.
2
1 2 =+=   

- Điểm đặt của Ecq ứng với trọng tâm của biểu đồ 
cường độ hình thang, nằm cách chân tường một 
đoạn bằng: 
 

m
APBP
APBP

H
cqcq

cqcq 23,4
6978,0145,7
6978,0.2145,7.10.

3
1

)()(
)(.2)(

.
3
1

=
+

+
=

+

+

   

22

α=12 

0,6978T/m

4,23m

δ=15

6,417T/m

H
=

10
m

q

Ec=
39,063T/m

Hình V-31 
Kết quả tính toán được thể hiện trên hình (V-31). 

Bài tập: V-2: Cho một tường chắn cao 10m, lưng tường thẳng đứng và trơn 
nhẵn, đất đắp sau tường là đất dính, mặt đất đắp phẳng và nằm ngang chịu tác dụng của 
tải trọng thẳng đứng phân bố đều với cường độ q=2,5T/m2. Đất đắp có các chỉ tiêu cơ 
lý như sau: γ=1,9t/m3; ϕ=180; c=1,2T/m2

Yêu cầu: Tính và vẽ biểu đồ áp lực đất chủ động tác dụng lên tường trong 
trường hợp không có tải trọng và có tải trọng tác dụng trên mặt đất?  

Để tính toán trong trường hợp này có thể sử dụng phương pháp Rankine hoặc 
Coulomb đều được cả.  

* Tính cường độ áp lực chủ động khi chưa có tải trọng tác dụng: 
 Theo công thức (V-81) ta có: 

cdcdcd KcKzP .2.. −= γ  

Tính hệ số áp lực chủ động: 

 5279,0)7265,0()
2

1845()2/45( 2
0

0202 ==−=−= tgtgKcd ϕ  

Cường độ áp lực đất tại đỉnh tường: 
2

)( /744,15279,0.2,1.22 mTKcP cdAcd −=−=−=  

Cường độ áp lực đất tại chân tường: 

cdcdBcd KcKHP .2..)( −= γ  

              2/2861,85279,0.2,1.25279,0.10.9,1 mT=−=  
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TÝnh z0: m
K
cz

cd

74,1
5279,0.9,1
2,1.2

.
2

0 ===
γ

 

Tính áp lực chủ động tác dụng lên tường chắn, theo công thức (V-49) ta có: 

mTcKHcKHE cdcdcd /2279,34
9,1
2,1.25279,0.10.2,1.25279,0.10.9,1.

2
12.2

2
1 2

2
2

2 =+−=+−=
γ

γ

- Điểm đặt của áp lực chủ động Ecd cách chân tường: m
zH

75,2
3

74,110
3

0 =
−

=
−

 

 Kết quả được thể hiện trên hình (V-32) 
* Khi có tải trọng ngoài tác dụng; cường độ áp lực đất được tính theo công thức 

(V-81): 
 cdcdcdcdq KcqKKzP 2.. −+= γ  

- Tính áp lực do ảnh hưởng của tải trọng ngoài: 
  2/3197,15279,0.5,2. mTKq cd ==
- Tính cường độ áp lực đất tại đỉnh tường: 
 2

)( /425,05279,0.2,1.25279,0.5,2.2. mTKcKqP cdcdAcdq −=−=−=  

- Tính cường độ áp lực đất tại chân tường: 

Error! Not a valid link.- Tính z0:  mq
K
cz

cd

4243,0
9,1
5,2

5279,09,1
2,1.22

0 =−=−=
γγ

 

- Tính áp lực đất chủ động: 

mTabzHOabdtEcdq /9877,456051,9).4243,010(
2
1).(

2
1)( 0 =−=−=∆=  

 
Điểm đặt của áp lực chủ động Ecdq cách chân tường một khoảng: 

 m
zH

1919,3
3

4243,010
3

0 =
−

=
−

 

Kết quả tính toán được thể hiện trên hình (V-33). 

22

Zo=1,74m

E  =34,2279T/m
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Α
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8,2861T/m

H=10m

c®

2,75m

22 9,6051T/m
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Zo=0,4243m
Α

B

H=10m
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3,1919m

cdq

b
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Hình V-33 Hình V-32  
 
 
 
 
 
 

§6. NHẬN XÉT PHẠM VI áP DỤNG Lý THUYẾT áP Lực đấT LÊN 
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TƯỜNG CHẮN 
 Từ các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về áp lực đất đối với đất rời, cho thấy 
trong trường hợp cân bằng giới hạn chủ động, mặt trượt theo giả thiết C.A Coulomb 
không khác nhau mấy so với mặt trượt thực tế, do đó trị số áp lực chủ động theo lý 
thuyết Coulomb chỉ nhỏ hơn trị số thực tế rất ít. Nói chung khi ε=δ≤150, thì trị số áp 
lực đất chủ động theo lý thuyết Coulomb phù hợp với thực tế, đặc biệt khi ε=0 sự sai 
khác không đáng kể. Ngược lại theo lý thuyết Coulomb để tính áp lực bị động thì cho 
kết quả khá xa với thực tế. Với góc ma sát trong của đất đắp ϕ=160 thì sai khác 17%, 
ϕ=300 thì sai khác gấp đôi, với ϕ=400 sai khác khoảng 7 lần. Ngoài ra khi góc ma sát 
ngoài δ càng lớn thì sai khác đó cũng lớn, nhất là khi δ≥ϕ/3 thì sai khác tăng lên rõ rệt. 
Vì vậy trong thực tế ít dùng lý thuyết của C.A. Coulomb để xác định áp lực đất bị 
động. Lý thuyết áp lực đất của C.A. Coulomb có thể áp dụng rộng rãi đối với lưng 
tường thẳng đứng hoặc nghiêng, mặt tường trơn nhẵn hoặc nhám, mặt đất nằm ngang 
hoặc nghiêng, nhưng hạn chế đất đắp là đất rời, còn đối với các trường hợp phức tạp 
như đất đắp là đất dính, đất đắp thành lớp, mặt đất có hình dạng tuỳ ý, trên mặt đất 
chịu tải trọng bất kỳ v.v... đều có thể áp dụng lý thuyết áp lực đất của Coulomb bằng 
các phương pháp đồ giải Culman, Rebhan để xác định áp lực đất chủ động rất có hiệu 
quả. 
 Lý thuyết áp lực đất của W.J.W.Rankine xuất phát từ sự phân tích trạng thái 
giới hạn tại một điểm trong khối đất với giả thiết ứng suất phân bố trên mặt tiếp xúc 
giữa đất và tường trong trường hợp có tường và không có tường như nhau, nghĩa là bỏ 
qua ma sát giữa đất và tường. Từ sự phân tích đó Rankine đã xác lập được các công 
thức tính toán áp lực tĩnh của đất lên tường và các công thức xác định giá trị áp lực đất 
lên tường với tất cả mọi trạng thái của đất trong đó có áp lực chủ động và bị động 
(1857). Lý thuyết này không xét đến ma sát giữa đất và tường là một tồn tại lớn, dẫn 
đến sai khác và hạn chế phạm vi ứng dụng lý thuyết của Rankine. Mặc dù vậy, đứng 
trên quan điểm phát triển, lý thuyết áp lực đất của Rankine vẫn rất có giá trị. 
 Lý thuyết áp lực đất của V.V.Xôcôlovski cũng xuất phát từ sự phân tích trạng 
thái giới hạn tại một điểm trong khối đất nhưng có xét đến ảnh hưởng của ma sát giữa 
đất đắp và lưng tường, chính yếu tố này làm cho sự phân bố ứng suất trong khối đất 
thay đổi, trong nền đất có thể xuất hiện nhiều vùng khác nhau với nhứng điều kiện cân 
bằng giới hạn khác nhau. Phương pháp tính toán này đòi hỏi khối lượng tính toán lớn, 
nên dẫn đến việc áp dụng trong thực tế đối với phương pháp này bị hạn chế, thông 
thường nếu áp dụng trong trường hợp đặc biệt (α=0, ε=0,δ=0) thì các kết quả của 
Xôcôlovski, Rankine và Coulomb gần như trùng hợp nhau. 
 

§7. Một số vấn đề cần chú ý khi tính toán áp lực đất  lên 
tường chắn. 

7.1. Việc chọn các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp :  
  Những chỉ tiêu cơ lý của đất đắp xác định được ở trong phòng thí nghiệm, hoặc 
ở hiện trường dùng để đánh giá tính chất công trình của đất đắp, các tính chất này 
quyết định điều kiện xây dựng công trình, kết cấu, giá thành, tuổi thọ và tính an toàn 
của công trình nói chung, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tính toán áp lực đất lên 
tường chắn nói riêng. Vì vậy khi thí nghiệm xác định các chỉ tiêu đó (ϕ, C, γ) cần phải 
chế bị mẫu đất sao cho có trạng thái - "tương tự" với trạng thái làm việc của đất đắp 
sau tường, đồng thời phải coi việc lựa chọn đúng đắn những giá trị tiêu biểu nhất của 
các đặc trưng đó dùng trong các công thức tính toán áp lực, ổn định của công trình là 
một vấn đề cơ bản không thể thiếu được trong nghiên cứu địa chất công trình. 

 



CHƯƠNG v                                                                                                                Trang 250 
  
  Những đặc trưng tính chất địa chất công trình xác định được từ những mẫu đất 
có kích thước không lớn lấy từ các hố thăm dò hoặc chế bị ở trong phòng thí nghiệm, 
thường không tiêu biểu được cho toàn bộ khối đất hoặc tầng đất đá đang nghiên cứu, vì 
những giá trị của chúng thường rất phân tán ngay cả khi khối đất hoặc tầng đất được 
coi là đồng nhất. Nguyên nhân của sự phân tán này có thể do tính chất không đồng 
nhất của khối đất hay tầng đất, do sự phá hoại cục bộ kết cấu tự nhiên và độ ẩm khi lấy 
mẫu, bảo quản và chuyên chở, do sai số khi xác định chúng trong phòng thí nghiệm 
không kể đến sự không chính xác của thiết bị thí nghiệm hoặc của việc ghi chép v.v..... 
  Vì những lý do kể trên mà trong việc xử lý và chọn các đặc trưng cơ lý của đất 
để phục vụ cho việc tính toán cần phải thận trọng trong khâu lựa chọn này. 
 Mặt khác cũng cần chú ý rằng giá trị và phương tác dụng của áp lực đất dính 
(chủ động và bị động) đều phụ thuộc vào trị số góc ma sát  giữa đất đắp với tường δ 
(góc ma sát ngoài của đất đắp) và lực dính đơn vị tác dụng lên mặt lưng tường. Góc ma 
sát giữa đất đắp với tường và lực dính đơn vị tác dụng lên mặt lưng tường phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như loại và trạng thái của đất đắp, vật liệu làm tường, độ nhám và 
hình dạng mặt lưng tường và điều kiện địa chất thủy văn trong đất đắp, v.v... Hiện nay 
chưa có cách xét chính xác ảnh hưởng của các yếu tố đó tới giá trị góc ma sát ngoài và 
lực dính đơn vị giữa lưng tường và đất đắp mà trong thực tế chúng thường được chọn 
theo kinh nghiệm.  
  Đối với góc ma sát ngoài (δ), nói chung hiện nay các tác giả nghiên cứu về nó 
đều cho rằng giá trị của nó không thể lớn hơn góc ma sát trong (ϕ) của đất.  

Theo T.C.X.D. 57 - 73 : đối với đất rời, nói chung lấy giá trị 2/ϕδ = , nếu có 

căn cứ chắc chắn, có thể chọn giá trị δ như sau : Trường hợp tường có lưng nhám nhiều 
(lưng tường bậc thang), có thể lấy δ = ϕ; trường hợp đất đắp là cát hạt nhỏ bão hòa 
nước và khi trên mặt đất đắp có tải trọng động tác dụng hoặc trường hợp lưng tường 
chắn được phun hoặc trát bitum làm lớp phủ cách nước, có thể lấy δ = 0. 
  Trường hợp đất đắp là đất dính : tiêu chuẩn đề nghị lấy 2/ϕδ <  và trong những 

trường hợp riêng lấy δ = 0. 
  Đối với việc chọn giá trị lực dính đơn vị giữa đất đắp với tường. Theo  
I.P.Prokofev cho rằng khi có lực dính đơn vị thì góc giữa phương áp lực đất với pháp 
tuyến lưng tường sẽ lớn hơn góc ma sát giữa đất với tường δ, từ đó tác  giả đề nghị 
rằng, trên thực tế có thể lấy góc nghiêng giữa phương áp lực đất với pháp tuyến lưng 
tường bằng góc ma sát trong của đất. Vậy có thể xem quan niệm này là một cách xét 
gián tiếp ảnh hưởng của lực dính đơn vị tại mặt lưng tường đối với áp lực đất lên tường 
chắn. 
  Theo K.Terzaghi : quan niệm rằng cường độ chống trượt giữa đất với tường (τ) 
có thể giả thiết tuân theo định luật C.A.Coulomb do đó công thức của τ có dạng sau :  
   τ = p.tgδ + c2             (V-89) 
  Trong đó :  δ - góc ma sát giữa đất và lưng tường 
    c2 - lực dính đơn vị giữa đất và tường. 
  Giả thiết này có ý nghĩa thực tiễn ở chỗ nhờ đó có thể xác định được δ và c2 
bằng thí nghiệm một cách đơn giản, tuy nhiên điều đó không phải bao giờ cũng có thể 
chấp nhận được. 
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  Nói tóm lại, lực dính đơn vị giữa đất đắp và tường có thể xem như bằng không 
trong trường hợp mặt lưng tường tương đối nhẵn và đất đắp ngập trong nước hoặc có 
thể đạt đến giá trị bằng lực dính đơn vị của đất đắp khi mặt lưng tường rất nhám. Dùng 
đất dính để đắp sau tường chắn sẽ kém hiệu quả do đất dính có góc ma sát trong bé, 
hơn nữa lực dính của đất sẽ giảm đi khi bị ngậm nước, vì vậy trong thiết kế đôi khi bỏ 
qua không xét đến lực dính   

7.2. ảnh hưởng của sự nở đất và áp lực thủy động :  
  Khi tường chắn đất, chắn giữ khối đất sau 
tuờng là khối đất dính, thì khi gặp nước khối đất này 
sẽ có hiện tượng tương nở, và do đó làm tăng áp lực 
đất lên tường. Hiện tượng này hiện nay chưa có 
phương pháp tính toán nào đề cập đến, nhưng trên 
thực tế ảnh hưởng của sự nở đất đối với áp lực đất lên 
tường thường được xét đến qua hệ số an toàn.  
  Đối với một số công trình thủy lợi, thường 
gặp trường hợp nước thoát ra từ đất sau tường, do đó 
có thể phát sinh áp lực thủy động, làm ảnh hưởng 
đến trạng thái ứng suất của đất đắp sau tường. Trong 
trường hợp này, thực tế thường được bố trí  vật thoát nước ở lưng tường Hình (V-34) để 
giảm  áp lực đó, nên trong tính toán thường không xét đến ảnh hưởng đó. 
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Hình V-34 

7.3. Biện pháp làm giảm áp lực đất lên tường :  

1

1

c®11

H

γ H K
tấm giảm tải

H

H Kγ 2 2 c®

  Mục đích của việc làm giảm  áp lực ®
lên tường là để giảm kích thước tiết diện  
tường và cuối cùng là để hạ giá thành công 
trình. Tuy nhiên, chỉ trong những trường hợp 
nhất định với những biện pháp thích hợp, thì 
việc giảm áp lực đất lên tường mới đem lại 
được hiệu quả mong muốn. 

ất 

  Để giảm áp lực đất lên tường, thường 
dùng biện pháp chọn loại đất đắp thích hợp 
hoặc thay đổi hình dáng tiết diện tường. 

Hình V-35 

  Nếu đất đắp có trọng lượng đơn vị nhỏ, 
góc ma sát trong và lực dính lớn thì áp lực đất lên tường sẽ nhỏ. Nhưng trong thực tế 
khó chọn được loại vật liệu lý tưởng như vậy, mà thường dùng các loại đất tại nơi xây 
dựng. Khi đắp đất sau tường, nếu đầm nện tốt, cũng có thể làm giảm áp lực chủ động 
lên tường. Nói chung, nếu không có yêu cầu phòng thấm thì có thể dùng vật liệu hạt to 
như cát, sỏi, đá khối,v.v... đắp sau tường. Nhưng đối với tường chắn của các công trình 
thủy lợi thường không cho phép thấm  trong khối đất đắp, mặt khác nhiều khi phải tận 
dụng các vật liệu tại chỗ, nên cũng thường dùng đất dính đắp sau tường. Trong trường 
hợp này, khi tính toán áp lực đất chủ động, phải kể đến ảnh hưởng của lực dính, nhưng 
cần thận trọng trong việc chọn trị số lực dính tính toán, mặt khác cần phải chú ý tới 
ảnh hưởng của tính nở của đất tới áp lực đất tác dụng lên tường. 
  Thay đổi hình dạng tiết diện tường cũng là một biện pháp  phổ biến để làm giảm 
áp lực đất lên tường. Hình (V-35) trình bày loại kết cấu tường thường gặp trong thực tế.
 Trường hợp tường có chiều cao lớn, để giảm  áp lực của đất một cách tốt nhất ở 
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phía sau tường, tại chiều sâu nào đó cần làm một tấm giảm tải (Hình V-35). Tấm giảm 
tải này chia tường thành hai đoạn, đất đắp ở dưới tấm giảm tải gây ra áp lực chủ động ở 
đoạnh H2. Nếu tấm giảm tải vươn ra đủ lớn thì hiệu quả làm giảm áp lực lên tường ở 
đoạn H2 càng lớn, vì lúc đó đất đắp trên tấm giảm tải coi như không gây ảnh hưởng đối 
với lưng tường H2 .   
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